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tỉnh thanh hoá

Thành tỉnh1 ở địa phận xã Thọ Hạc huyện Đông Sơn. Thành xây bằng gạch đá, chu vi 630 trượng,
cao 1 trượng, có 4 cửa, hào rộng 9 trượng 3 thước sâu 7 thước. Các vệ Tuyên Vũ, Hùng Vũ, Nhuệ Vũ
bao vòng phía trước; Quảng Vũ, Nghĩa Vũ bao vòng phía sau; Túc Vũ, Công Vũ bao vòng bên trái;
Trang Vũ, Kiện Vũ, Cương Vũ bao vòng bên phải. Đồn thuỷ quân ở địa phận Nam Ngạn, hai vệ Tả,
Hữu đóng ở đây. Đàn Xã tắc ở phía tây bắc thành. Đàn Tiên Nông ở phía đông nam thành. Đàn Sơn
xuyên ở phía tây nam thành. Văn miếu ở phía đông bắc thành. Miếu Hội đồng ở phía nam thành. Vũ
miếu ở phía tây thành. Học xá ở phía nam thành. Trường thi ở phía đông bắc thành.

Tỉnh hạt phía đông đến biển, phía tây giáp Ai Lao, phía nam giáp địa giới huyện Quỳnh Lưu tỉnh
Nghệ An, phía bắc giáp phủ Nho Quan tỉnh Ninh Bình, phía đông nam đến biển; phía tây nam giáp hai
huyện Quỳnh Lưu, Quế Phong tỉnh Nghệ An; phía đông bắc giáp huyện Yên Mô tỉnh Ninh Bình; phía
tây bắc giáp Mai Châu, Mộc Châu tỉnh Hưng Hóa.

Đông tây cách nhau 174 dặm. Nam bắc cách nhau 285 dặm.

Tỉnh có 5 phủ, gồm 16 huyện, 3 châu, 3 huyện ky mi. Tất cả gồm 128 tổng; 2.008 xã, thôn, trang,
trại, sở, giáp, lăng, tộc, vạn, phường, ấp, động, man, mường. Tên các phủ huyện:

1. Phủ Hà Trung
-Kiêm lý: 2 huyện Tống Sơn, Nga Sơn.
-Thống hạt: 3 huyện Hoằng Hóa, Mỹ Hoá, Hậu Lộc.

2. Phủ Thiệu Hoá
-Kiêm lý: 1 huyện Thuỷ Nguyên.
-Thống hạt: 2 huyện Đông Sơn, Yên Định.

                                                     
1Tỉnh Thanh Hoá : Từ thời thuộc Hán đến thuộc Tề (đầu thế kỷ VI) là đất quận Cửu Chân .

Thuộc Lương tách phần phía bắc quận Cửu Chân lập ái Châu . Thuộc Tuỳ ái Châu lại thuộc về Cửu
Chân, nhưng gọi là ái Châu Cửu Chân quận. Thuộc Đường vẫn gọi như thế. Các triều Ngô, Đinh, Lê giữ tên cũ.
Đời Lý Thái Tổ, năm Thuận Thiên 1 (1010) đổi cả nước 10 đạo làm 24 lộ , Hoan Châu và ái Châu làm trại

; tuy vậy sử sách phần nhiều vẫn ghi là ái Châu. Sự việc năm Thiên Thành 2 (1029) đời Thái Tông sử vẫn
ghi tên ái Châu. Còn tên gọi Thanh Hoá  thì đến năm Hội Tường Đại Khánh 2 (1111) mới thấy ghi với
sự việc "phủ Thanh Hoá  dâng cây cau một gốc 9 thân" (BK3-15b). Đời Trần cũng gọi là phủ Thanh Hoá,
sau đổi là lộ , lại cũng gọi Thanh Hoá phủ lộ  (An Nam chí lược), sau lại đổi là trấn. Cuối Trần, Hồ
Quý Ly ép Thuận Tông dời kinh đô vào động An Tôn, đổi là trấn Thanh Đô  (1397). Đời Hồ gọi kinh
thành mới ở Thanh Hoá là Tây Đô , phủ sở tại vẫn gọi là Thanh Hoá phủ lộ; năm Thiệu Thành 2 (1402)
đổi gọi là phủ Thiên Xương . Thời thuộc Minh (7-1407) lấy lại tên cũ là phủ Thanh Hoá, gồm 3 châu
Thanh Hoá, ái Châu, Cửu Chân, năm 1417 gồm thêm cả phần Quỳ Châu của Diễn Châu, thành 4 châu. Đầu
đời Lê Thái Tổ, phủ Thanh Hoá thuộc đạo Hải Tây. Đời Lê Thánh Tông, năm Quang Thuận 10 (1469) chia cả
nước làm 13 đạo Thừa tuyên; lấy 3 châu của phủ Thanh Hoá cũ (thời thuộc Minh) gộp cả với 2 phủ Trường
Yên, Thiên Quan, đặt làm Thanh Hoa thừa tuyên  gồm 6 phủ, 22 huyện, 4 châu. Đời Lê Trung hưng
gọi 2 phủ Trường Yên, Thiên Quan là Thanh Hoa ngoại trấn  (phân biệt với nội trấn là phần Thanh
Hoá hiện nay). Triều Tây Sơn và đầu Nguyễn gọi là Thanh Hoa nội trấn . Năm Minh Mệnh 12
(1832) chia đặt tỉnh hạt toàn quốc, đổi gọi là tỉnh Thanh Hoa . Từ 1841 kiêng chữ Hoa (tên huý Hoàng
thái hậu Hồ Thị Hoa mẹ vua Thiệu Trị), đổi gọi là tỉnh Thanh Hoá . Các triều sau và hiện nay vẫn gọi
là tỉnh Thanh Hoá.
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3. Phủ Quảng Hoá
-Kiêm lý: 3 huyện Vĩnh Lộc, Thạch Thành, Quảng Tế.
-Thống hạt: 1 huyện Cẩm Thuỷ.

-Kiêm nhiếp: 1 châu Quan Hoá.

4. Phủ Thọ Xuân
-Kiêm lý: 1 huyện Lôi Dương.
-Kiêm nhiếp: 2 châu Thường Xuân, Lương Chính.

5. Phủ Tĩnh Gia
-Kiêm lý: 1 huyện Ngọc Sơn.
-Thống hạt: 2 huyện Quảng Xương, Nông Cống.
-Ky mi: 3 huyện Trình Cố, Man Duy, Sầm N−a1.

Phong tục:

Người Kinh2 thì kẻ sĩ chuộng học văn, đời nào cũng có bậc hiền tài, trù đãng hiếu nghĩa, những
người lỗi lạc có khí cốt thì không phải ít. Có lẽ là nhờ có khí chất cứng mạnh của núi sông vậy. Người
làm nông thì cày cấy cần cù nhưng phương pháp làm ruộng thì không bằng dân các tỉnh Bắc Kỳ cho
nên thóc ít. Các nghề làm thợ thì không có chuyên môn gì tinh xảo. Chỉ có nghề đẽo đá là giỏi (dân xã
An Hoạch huyện Đông Sơn), đủ cung cấp các vật dụng. Người làm nghề buôn bán không nhiều. Dùng
ghe thuyền đi các tỉnh xa buôn bán lớn thì chỉ dân ở các thị tứ phố chợ mà thôi. Thờ thần thì có đền,
thờ Phật có chùa. Các nhà Văn chỉ là để tỏ sự kính chuộng đạo Nho, các chốn thôn ấp nơi nơi cũng đều
như thế. Các ngày lễ tết cùng lễ nghi chúc mừng điếu viếng trong dân gian thì cũng như các tỉnh khác.
Riêng có tháng 3 mùa xuân hoặc tháng 5, tháng 6 là kỳ vào đám tế thần, bày soạn mâm cỗ, ăn mặc
đẹp, ca hát cầu phúc, coi đó là lễ hội cả năm chỉ có một lần. Đại thể phần nhiều theo đạo Phật, còn
theo Thiên chúa giáo thì không mấy (mỗi huyện có dân theo đạo toàn tòng hoặc gián tòng thì có nơi 3,
4 xã, có nơi 5, 6 xã, hoặc 7, 8 xã, hoặc hơn chục xã). Dân miền thượng du thì áo quần tiếng nói khác
với người Kinh. Nơi ở thì làm nhà sàn. Chữ viết thì viết ngang liền cả câu. Nghề nông thì đào đất rắc
hạt chứ không ương mạ, hoặc tập trung trâu bò lại quần đạp cho nhão ruộng chứ không cày bừa.
Tháng thì tính 30 ngày là một tháng chứ không phân biệt tháng đủ hay tháng thiếu. Hàng năm vào
ngày lễ mồng một Tết (Nguyên đán) làm lễ cúng gia tiên một lần, ngoài ra không có giỗ chạp gì khác.
Cha mẹ chết thì quàn quan tài trong nhà 3 năm mới chôn. Khi đưa ma thì mời thầy Mo đến cúng nửa
ngày, không có lễ tế Ngu tế Điện gì cả. Nhà có việc mừng thì mời khách đến uống rượu nhà mình tự
nấu. Trước đó trộn men với gạo, cho vào vại bịt kín ủ trong hơn 2 tháng. Khi khách đến thì đổ nước lã
vào vại rồi mời khách cùng ngồi xung quanh, cầm ống trúc nhỏ mà hút uống, lấy thế làm vui, gọi rượu
ấy là rượu cần3. Có lẽ tập tục của người Man Lạo là như thế. Ngày nay các châu huyện Quảng Tế,
Thạch Thành, Cẩm Thuỷ, Thường Xuân, Lang Chánh rải rác cũng có một ít người có đi học, phong tục
cưới xin, ma chay, tế tự cùng áo quần ăn mặc, đồ dùng dần dần học theo người Kinh, nhưng chưa được
thuần thục lắm.

Sản vật:

Lúa, khoai, đậu, dâu tằm, bông vải các phủ huyện đều có. Duy có nhung hươu thì ở các huyện miền
núi như Tống Sơn, Quảng Hóa, Thiệu Hóa, Lôi Dương, Nông Cống là tốt. Vỏ quế4 thì ở Thường Xuân,

                                                     
1Các huyện này ngày nay thuộc lãnh thổ CHDCND Lào.
2Ngv. Hán dân , chỉ người Kinh, để phân biệt với Thổ dân , chỉ các dân tộc thiểu số.
3Ngv.: can tửu .
4Nhục quế sản ở Thanh Hoá là loại quế tốt, thường gọi là quế Thanh.
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Lang Chánh là tốt. Gỗ thì các huyện Thụy Nguyên, Lôi Dương, Nông Cống có nhiều. Tôm cá, mắm
muối thì ở các xã ven biển như Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Quảng Xương, Ngọc Sơn đều có.

Khí hậu:

Tháng giêng, tháng hai có gió mùa đông bắc, mưa phùn, nhiều mây, hơi lạnh, ít ngày tạnh ráo, bắt
đầu có tiếng sấm. Tháng ba, tháng tư gió nam, hết rét, trời nóng dần. Tháng năm, tháng sáu gió nam,
nóng gắt. Tháng bảy, tháng tám gió thu, mưa rào, nước dồn gây lũ lụt, có bão lớn, đến lúc này mới đỡ
nóng. Khoảng giữa thu đông khí trời lúc râm lúc nắng, mưa dầm, có bão nhỏ. Ngạn ngữ có câu: "Tháng chín
gió rươi, tháng mười gió cá". Tháng 11, tháng 12 gió bấc rét buốt. Hết tiết đại hàn bắt đầu có khí xuân. Khí
hậu nóng lạnh trong một năm đại khái là như vậy. Lúc giao thời thu đông, ở miền biển mỗi khi có sương mù
thì cây cối héo rụng, hoa quả sút giảm, ở miền núi thì không như vậy, tục gọi là sương muối. Đó là chỗ hơi
khác nhau giữa miền núi và miền biển. Còn như thuỷ triều thì cũng như các tỉnh khác. (Các ngày con
nước: tháng giêng, tháng 7: ngày 5 và ngày 19; tháng 2, tháng 8: ngày 3, 17 và 29; tháng 3, tháng 9:
ngày 13 và ngày 27; tháng 4, tháng 10: ngày 11 và ngày 25; tháng 5, tháng 11: ngày 9 và ngày 27;
tháng 6, tháng 12: ngày 7 và ngày 21).

Sông núi:

Trong tỉnh núi non nhiều, kể núi có tên:

-Tống Sơn quý huyện1 có: Tường Sơn, Vạn Đầu Sơn, Tam Điệp Sơn.

-Huyện Đông Sơn có: Long Hàm Sơn (núi Hàm Rồng), Khế Sơn.

-Huyện Hoằng Hóa có: núi Hoả Châu, núi Linh Trường.

-Huyện Vĩnh Lộc có: núi Đa Bút.

-Huyện Nông Cống có: núi Na Sơn.

-Huyện Ngọc Sơn: núi Biện Sơn, Bảng Sơn.

Đó là những núi nổi tiếng nhất.

Sông lớn thì sông Mã (Mã giang), sông Lương (Lương giang), sông Ngọc Giáp (sông Ghép) là
những sông lớn nhất.

Danh thắng:

-Huyện Tống Sơn có: chùa Nguyên Hải, chùa Lộc Vân.

-Huyện Nga Sơn có: động Từ Thức, động Bạch ác.

-Huyện Vĩnh Lộc có: động Kim Sơn, động Hồ Công.

-Huyện Đông Sơn có: núi Bàn A, chùa Đại Hùng, chùa Mật Sơn, chùa Tiên Sơn.

-Huyện Thuỵ Nguyên có: chùa Thái Bình.

-Huyện Cẩm Thuỷ có: chùa Diệu Sơn.

Đó đều là những nơi danh thắng xưa nay.

Đường đi:

-Một đường quan báo, phía nam từ khe Nước Lạnh đi ra phía bắc, đến ngọn giữa núi Tam Điệp, dài
90.499 trượng.

-Một đường nhỏ từ thành tỉnh đến các huyện Hoằng Hóa, Mỹ Hoá, Hậu Lộc qua Thần Phù đến giáp
Ninh Bình, đi đường hết 1 ngày rưỡi; đường rộng khoảng 6, 7 thước.

                                                     
1Ngv. Tống Sơn quý huyện : Đầu triều Nguyễn tôn gọi Tống Sơn là Quý huyện (huyện tôn quý) vì là

huyện phát tích của nhà Nguyễn.
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-Một đường nhỏ từ thành tỉnh đến huyện Lôi Dương đi đường hết 1 ngày; đường rộng khoảng 6, 7
thước; đến 2 châu Lang Chánh, Thường Xuân đi hết 3 ngày, đường rộng 5 thước.

-Một đường nhỏ từ thành tỉnh đến các huyện Vĩnh Lộc, Cẩm Thuỷ, Thạch Thành, Quảng Tế đi hết
1 ngày rưỡi, đường rộng 5 thước; đến châu Quan Hóa đi hết 4 ngày; đến 3 huyện Man Duy, Trình Cố,
Sầm N−a; và Mai Châu, Mộc Châu tỉnh Hưng Hóa phải mất khoảng 17, 18 ngày; đường rộng 5 thước.

Thành trì đồn luỹ:

-Thành tỉnh: (đã ghi ở trên).

-Thành Triệu Tường: chu vi 182 trượng; hào rộng 3 trượng, sâu 3 thước.

-Đồn tấn Bạch Câu: ở huyện Nga Sơn.

-Đồn tấn Y Bích: ở huyện Hậu Lộc.

-Luỹ cong Trương Xá1: ở huyện Hậu Lộc.

-Đồn Đại Tiền: ở huyện Hoằng Hóa.

-Đồn Liên Châu: ở huyện Hoằng Hóa.

-Đồn Hải Yến: ở huyện Quảng Xương.

-Đồn Biện Sơn: ở huyện Ngọc Sơn.

-Đồn Du Xuyên: ở huyện Ngọc Sơn.

-Sở Sơn Phòng: ở huyện Vĩnh Lộc.

-Bảo Sơn Châu: ở huyện Ngọc Sơn.

-Bảo Trấn Man: ở huyện Tống Sơn.

-Đồn Biển Sơn: ở huyện Tống Sơn.

-Pháo đài Vân Tụ: ở huyện Tống Sơn.

Đền miếu:

-Nguyên miếu: ở hương Gia Miêu2 huyện Tống Sơn.

-Miếu Trừng Quốc công: ở bên trái Nguyên miếu.

-Văn từ:3 ở phía đông bắc thành tỉnh, bên phải núi Hàm Rồng xã Đông Sơn, huyện Đông Sơn.

-Đền Khải Thánh: ở phía đông Văn miếu.

-Miếu Hội đồng: ở xã Bố Vệ phía nam thành, thờ các thần kỳ trong vùng.

-Miếu Thành hoàng: ở thôn Phú Cốc phía đông tỉnh thành.

-Miếu Kỳ Phong: ở trên núi xã Trường Lệ huyện Quảng Xương, bên phải cửa biển Triều Tấn.

-Miếu sơn thần Triệu Tường: ở huyện Tống Sơn.

-Miếu Triệu Việt vương: ở xã Trinh Hà huyện Mỹ Hoá, vương họ Triệu huý Quang Phục. Xã Trinh
Hà nơi vương đóng dinh khi hành quân, sau vương hiển linh ở đây, dân xã lập đền phụng thờ, theo lệ
quan tỉnh về dâng tế (quan tế), nhiều lần được sắc chỉ phong tặng.

-Miếu Lê Đại Hành Hoàng đế: ở xã Trung Lập huyện Thuỷ Nguyên, xưa là vườn nhà ở của tổ tiên
vua, sau dựng miếu thờ, nhiều lần được sắc chỉ phong tặng.

                                                     
1Ngv. nguyệt luỹ , tức là luỹ đắp nhô ra ngoài theo hình cung, gọi là nguyệt hình, ý nghĩa cũng tương tự

như nói hình bán nguyệt.
2Ngv. Gia Miêu quý hương, đời Lê là trang Gia Miêu ngoại trang; đầu triều Nguyễn tôn gọi là quý hương vì là

quê tổ nhà Nguyễn (lăng mộ Nguyễn Kim ở núi Triệu Tường).
3Tức Văn miếu tỉnh.
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-Miếu các vua Lê: ở thôn Kiều Đại xã Bố Vệ huyện Đông Sơn, thờ 29 bài vị Hoàng đế, 28 bài vị
Hoàng hậu. Theo lệ quan tỉnh về dâng tế, nhiều lần được sắc chỉ phong tặng.

-Miếu Lê Quang Thục Hoàng thái hậu nhà Lê: ở xã Động Bàng huyện Yên Định. Đây là quê hương
của Thái hậu. Hậu họ Ngô, huý là Dao. Trước là Tiệp dư của vua Lê Thái Tông, sinh ra vua Lê Thánh
Tông. Khoảng niên hiệu Quang Thuận (1460-1469) được truy tôn là Quang Thục Hoàng thái hậu; vua
Thánh Tông cho dựng Phúc Quang đường tại quê Thái hậu để phụng thờ. Sau dân xã Động Bàng dựng
miếu trên nền nhà thờ cũ để phụng thờ, nhiều lần được sắc chỉ phong tặng.

-Miếu Quan Công: ở xã Vân Trai huyện Ngọc Sơn. Năm Thiệu Trị thứ 2 (1842) có lệ định quan tế.

-Miếu Sùng Trân1: ở địa phận 2 xã Cổ Đam, Phú Dương huyện Tống Sơn, thờ Tiên đình Liễu Hạnh
Công chúa. Nhiều lần được sắc chỉ phong tặng.

-Miếu Tứ vị thánh nương: ở xã Y Bích huyện Hậu Lộc. Thần là Hoàng hậu nhà Nam Tống, khi bị
quân Nguyên đuổi bắt, hậu và 2 con gái nhảy xuống sông tự vẫn, thi thể trôi giạt vào cửa biển Càn Hải
(cửa Cờn) ở Nghệ An, đại hiển linh ứng, dân xã dựng đền thờ. Nhiều lần được sắc chỉ phong tặng.
Nhiều xã ở bản tỉnh (Thanh Hoá) phụng thờ, tất cả hơn 70 nơi.

-Miếu thần Đồng Cổ: ở xã Đan Nê huyện Yên Định. Thần là sơn thần núi Đồng Cổ, dân bản xã
phụng thờ, linh thiêng hiển ứng. Nhiều lần được sắc chỉ phong tặng.

-Miếu thần Đổng Thiên Vương: ở xã Trịnh Điện, huyện Yên Định. Thần nguyên là người hương
Phù Đổng, bộ Vũ Ninh xưa, giúp Hùng Vương dẹp giặc ân; sau linh ứng, dân xã lập đền thờ. Nhiều
lần được sắc chỉ phong tặng.

-Miếu Tản Viên sơn thần: ở huyện Cẩm Thuỷ, dân các xã Quan Phác, Biện Thượng, Tiên Lăng
cùng phụng thờ. Thần là con Lạc Long Quân, nhân đi chơi núi Tản Viên trổ phép thần thông biến hoá,
dân xã lập đền thờ phụng. Nhiều lần được sắc chỉ phong tặng.

-Miếu thần Cao Vương: ở địa phận 2 xã Thạch Phương, Phạm Xá huyện Quảng Xương. Thần là
người [hương] Bảo Sơn huyện Quảng Nam, Bắc quốc (Trung Quốc), họ Cao tên Hiển, tự Văn Trường,
đỗ Tiến sĩ, làm quan đến chức Thừa tướng, đem quân đánh dẹp các man. Sau được phong tặng là Cao
Vương phúc thần. Các chư hầu trong thiên hạ lập đền thờ, cầu đảo rất linh ứng. Dân bản tỉnh thờ
phụng tất cả đến 330 nơi. Nhiều lần được sắc chỉ phong tặng.

-Miếu thần Đông Hải họ Nguyễn: ở cả ba phủ Hà Trung, Thiệu Hoá, Tĩnh Gia đều có miếu thờ
phụng, tất cả là 43 xã, thôn. Thần họ Nguyễn, tên là Phục, đỗ Tiến sĩ triều Lê, làm quan đến chức Thiếu
phó, quản lĩnh thuỷ quân. Khi đi đánh Chiêm Thành bị gió bão cuốn trôi2. Sau được phong làm Đông
Hải phúc thần. Nhiều lần được sắc chỉ phong tặng.

-Miếu thần Đông Hải họ Đoàn: ở xã Đồng Đội, huyện Ngọc Sơn, dân bản xã phụng thờ. Thần họ
Đoàn tên là Thượng, làm quan triều Lý đến chức Đại tư đồ, không chịu hàng phục nhà Trần, dấy binh
chống lại, rồi tự sát. Thần linh thiêng hiển ứng, dân bản xã dựng đền thờ, nhiều lần được sắc chỉ phong
tặng.

-Miếu thần Triệu ẩu3: ở xã Phú Điền, huyện Mỹ Hoá, dân bản xã phụng thờ. Thần là con gái nhà
họ Triệu ở quận Cửu Chân, khi sinh ra đã có tướng lạ: thân cao 9 trượng, vú dài 3 thước, lưng rộng 10

                                                     
1Miếu Sùng Trân, ngv.: ; chữ Sùng viết kiêng huý thiên bàng chữ Tông.
2Nguyễn Phục  (?-1470): Người xã Đoàn Tùng huyện Trường Tân (nay xã Thanh Tùng huyện Thanh Miện

tỉnh Hải Dương), đỗ Đệ nhị giáp Tiến sĩ xuất thân (tức Hoàng giáp) khoa Quý dậu niên hiệu Thái Hoà 11
(1453) đời Lê Nhân Tông, làm quan đến chức Hàn lâm. Khi vua Lê Thánh Tông đi đánh Chiêm Thành, ông giữ
chức Đốc lương (phụ trách vận chuyển lương thực), vì ngược gió, thuyền lương đến chậm, ông bị xử trảm. Sau
vua biết ông bị oan, phong làm phúc thần. (Toàn thư, BK12-53a).

3Đền thờ Bà Triệu ẩu, x. DTLSVHVN, tr.697.
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vòng ôm, có sức mạnh phi thường, giỏi võ nghệ. Thời Tam quốc cuối đời Hán, nước ta lệ thuộc nhà
Ngô, bà căm phẫn búi tóc đứng lên khởi nghĩa, tụ tập nghĩa binh ở trong núi Phú Điền rồi tiến ra
chiếm được cả quận Cửu Chân. Sau bà mất, rất linh thiêng, dân xã dựng đền thờ, nhiều lần được sắc
chỉ phong tặng.

-Miếu Khương Công Phụ: ở thôn Cẩm Cầu huyện Yên Định. Miếu thờ dựng trong vườn nhà cũ của
Khương Công1. Ngài đỗ Tiến sĩ, làm quan nhà Đường đến chức Thừa tướng. Sau được phong phúc
thần, nhiều lần được sắc chỉ phong tặng.

-Miếu thần núi Chiếu Bạch: ở xã Bình Lâm huyện Nga Sơn, dân bản xã phụng thờ. Thần là Lê
Phụng Hiểu, Thượng tướng quân triều Lý, nhiều lần được sắc chỉ phong tặng.

-Miếu Lý Thái uý: ở xã Ngọ Xá huyện Vĩnh Lộc. Thần họ Lý, tự là Thường Kiệt làm quan triều
vua Lý Thánh Tông, từng đi kinh lược các xứ Thanh Hoá, Nghệ An. Về sau dân nhờ công đức của Thái
uý, dựng đền thờ phụng, nhiều lần được sắc chỉ phong tặng.

-Miếu thần Tham Xung: ở xã Biện Thượng huyện Cẩm Thuỷ. Thần huý Hữu, tên tự là Tham Xung,
tiểu tự là Lý Lang2 (không rõ họ). Khoảng niên hiệu Đại Nghiệp (605-618) nhà Tuỳ, ngài làm tướng
cầm quân đi dẹp giặc, lâm trận bị giặc chém đầu đứt làm mấy đoạn, nhưng ngài ôm đầu vẫn cưỡi ngựa
chạy về đến bến sông xã Cổ Định huyện Nông Cống. Gặp bà lão trên đường, ngài hỏi về lý do sống
chết, bà lão nói hết sự thực, nghe xong ngài ngã ngựa mà mất, dân bản xã lập đền thờ. ở huyện Nông
Cống có tất cả 44 nơi thờ ngài, các huyện khác có 10 nơi. Thần nhiều lần được sắc chỉ phong tặng.

-Miếu Thiều Phòng ngự sử (miếu thờ Phòng ngự sử họ Thiều): ở huyện Đông Sơn, dân 4 xã Triệu
Xá, Triệu Tiền, Thọ Sơn và Thừa Hạ cùng phụng thờ. Thần người huyện Đông Sơn, họ Thiều tên tự là
Thốn3, làm quan triều Trần đến chức Phòng ngự sử. Sau được phong làm phúc thần, dân sở tại dựng
đền thờ phụng, nhiều lần được sắc chỉ phong tặng.

-Miếu Trần Thượng tướng quân: ở xã Phương Nhai huyện Vĩnh Lộc. Ngài quê huyện Vĩnh Lộc, họ
Trần tên tự là Khát Chân, làm quan triều Trần đến chức Thượng tướng quân. Hồ Quý Ly cướp ngôi nhà
Trần, ngài mưu giết Quý Ly, nhưng việc bại lộ, bị Quý Ly giết. Dân xã dựng đền thờ, nhiều lần được
sắc chỉ phong tặng.

-Miếu Tô Thái uý: Trong tỉnh có tất cả 57 xã, thôn dựng đền thờ. Ngài họ Tô, tên tự là Thành4, hiệu
là thần Tô Đại Liêu. Ngài đỗ Tiến sĩ, là nhân vật danh tiếng bậc nhất triều Lý. Ngài làm quan đến chức
Thái uý. Phàm những nơi ngài từng đến kinh lý, xã dân đều lập đền thờ phụng, nhiều lần được ban sắc
chỉ phong tặng.

-Miếu thần Uy Minh: dân 2 xã Du Độ và Đồng Loan huyện Ngọc Sơn cùng phụng thờ. Thần là con
thứ 8 của vua Lý Thái Tổ. Lúc đầu được phong tước Uy Minh hầu5, vâng mệnh vào trấn thủ Nghệ An,
sau được phong tước vương, được trao tiết việt, cai trị dân thi hành nhiều việc tốt, ban ơn huệ cho dân.
Sau khi ngài mất, dân tưởng nhớ công ơn, dựng đền phụng thờ, nhiều lần được ban sắc chỉ phong tặng.

                                                     
1Khương Công Phụ : tự Khâm Văn, tự tìm đường sang kinh đô Trường An nhà Đường, thi đậu Tiến sĩ

chế khoa năm Canh thân Kiến Trung 1 (780) đời Đường Đức Tông, được bổ chức Hiệu thư lang, thăng đến
Hàn lâm học sĩ, kiêm chức Kinh triệu Hộ tào tham quân (DTLSVN, tr.368).

2Lý Lang , ĐNNTC chép là Quý Lang .
3Đền thờ Thiều Thốn ở chân núi Bạch Thang xã Thọ Sơn, huyện Đông Sơn. Thiều Thốn giữ chức Phòng

ngự sử Lạng Giang khoảng năm Đại Trị 8 (1365) đời Trần Dụ Tông, được dân chúng yêu mến. Do có người
em phạm lỗi, ông liên luỵ bị bãi quan, sau được phục chức.

4Tô Hiến Thành, x. DTLSVH, tr.171.
5Đúng tước phong là Uy Minh vương , tức Lý Nhật Quang , Hoàng tử thứ 8 của Lý Thái Tổ (x.

DTLSVH, tr.726).
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-Miếu Chiêu Văn vương nhà Trần1: ở xã Văn Trinh huyện Ngọc Sơn. Vương là con thứ 6 của vua
Trần Thái Tông, được phong tước Chiêu Văn vương, nắm giữ binh quyền, cầm quân đánh giặc, đến
đâu đều thi hành chính sự tốt đẹp, dân cảm nhớ công đức, dựng đền thờ phụng, nhiều lần được ban sắc
chỉ phong tặng.

-Miếu thần Long Uyên: Miếu thờ thần Long Uyên, dân 2 xã Hoàng Hộc và Thọ Phật huyện Đông
Sơn phụng thờ. Trong đền có hồ, dưới hồ có vực sâu không đo được. Khi gặp hạn hán, dân sở tại đến
đền cầu đảo liền được mưa, nhiều lần được ban sắc chỉ phong tặng.

-Miếu thần Ngu Giang: Có 2 miếu. Một miếu ở xã Yên Vực huyện Hoằng Hoá trên bờ nam sông
Ngu Giang; một miếu ở xã Tào Xuyên huyện Mỹ Hoá trên bờ bắc sông Ngu Giang. Xưa Lý Thái Tổ
thân chinh sơn man, thuyền vua đi theo đường biển, đến đoạn sông Ngu vào sông Mã thì gặp lúc nước
cạn, vua thầm cầu khấn, chỉ trong khoảnh khắc nước dâng lên, đoàn thuyền của vua đi qua dễ dàng,
vua bèn phong thần là "Tam kỳ Ngu Giang chi thần" (Thần ngã ba sông Ngu Giang), dân sở tại dựng
đền phụng thờ, nhiều lần được ban sắc chỉ phong tặng.

-Miếu động Bích Đào: ở xã Trị Nội huyện Nga Sơn, thờ thần Linh Tiên động Bích Đào2.

-Miếu Trịnh Thái uý: ở xã Kim Bôi huyện Vĩnh Lộc. Thần họ Trịnh tên tự là Khả, theo Lê Thái Tổ
khởi nghĩa, được thăng đến chức Thượng tướng quân. Dân xã dựng đền thờ.

-Miếu Nguyễn Thượng thư: ở xã Vãn Hà huyện Thuỵ Nguyên. Ngài họ Nguyễn, tên là Quán Nho,
đỗ Tiến sĩ năm Cảnh Trị3, làm quan được thăng đến chức Thượng thư bộ Binh, sau khi mất được tước
công, dân xã dựng đền thờ.

-Miếu Lương Thượng thư: ở xã Tào Xuyên huyện Ngọc Sơn. Ngài họ Lương, tên tự là Chí4, đậu
Tiến sĩ năm Quang Hưng, làm quan đến chức Thượng thư bộ Hộ, sau khi mất được tặng tước Tào quận
công, dân xã lập đền thờ.

Số quân: 13.263 người (không kể số lính dõng người Thổ5 năm nay chuẩn cho chọn đặt ở 3 huyện
ki mi, hiện đang đi tuyển). Trong đó:

-Lính tuyển thuỷ bộ: 6.342 người.
-Hương binh: 3.750 người.
-Thổ binh: 2.893 người.
-Lính mộ: 278 người.

Số đinh: 63.684 người.

Ruộng đất, tiền thuế:

Ruộng đất tổng cộng: 441.143 mẫu 7 thước 1 tấc 8 phân 2 ly.

Thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 133.572 quan 7 tiền 39 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 142.217 hộc 6 thưng 4 vốc.
-Nộp bằng bạc: 457 lạng 2 tiền.

                                                     
1Tức đền thờ Chiêu Văn vương Trần Nhật Duật (x. DTLSVH, tr.679).
2Linh Tiên động Bích Đào hiệu là Giáng Hương hoặc Giáng Kiều. Động Bích Đào tương truyền là nơi Từ Thức

gặp lại tiên nữ Giáng Kiều, vì thế còn gọi là động Từ Thức (x. DTLSVN, tr.100).
3Nguyễn Quán Nho  (1638-1709): quê xã Vãn Hà; đỗ Đình nguyên Tiến sĩ khoa Đinh mùi Cảnh Trị 5

(1667) đời Lê Huyền Tông; làm quan đến chức Tham tụng Binh bộ Thượng thư; năm 1681 đi sứ sang nhà
Thanh (x. CNKBVN, tr.585).

4Lương Chí  (1542-?): 48 tuổi đỗ Đệ nhị giáp Tiến sĩ xuất thân (tức Hoàng giáp) khoa Kỷ sửu Quang Hưng
12 (1589) đời Lê Thế Tông, làm quan đến chức Tham tụng, Hộ bộ Thượng thư, kiêm Quốc Tử Giám tế tửu,
Nhập thị kinh diên, tước bá (x. CNKBVN).

5Ngv. Thổ dũng.
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Phủ Hà Trung

Phủ hạt ở phía đông bắc thành tỉnh. Phủ kiêm lý 2 huyện Tống Sơn, Nga Sơn; thống hạt 3 huyện
Hoằng Hóa, Mỹ Hóa, Hậu Lộc.

Phủ lỵ ở xã Bình Lâm tổng Phi Lai huyện Nga Sơn. Luỹ đá chu vi 120 trượng; cao 6 thước, rộng 3
thước 5 tấc. Có 1 cửa ở mặt tiền, cao 9 thước.

Phủ hạt1 phía đông đến biển, lại giáp liền với địa giới huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình. Phía tây giáp
giới hai huyện Vĩnh Lộc, Thạch Thành phủ Quảng Hóa. Phía nam giáp giới huyện Đông Sơn phủ
Thiệu Hóa, lại giáp liền với địa giới huyện Quảng Xương phủ Tĩnh Gia. Phía bắc giáp hai huyện
Phụng Hóa, Yên Mô tỉnh Ninh Bình.

Đông tây cách nhau 37 dặm. Nam bắc cách nhau 59 dặm.

Hai huyện kiêm lý Tống Sơn và Nga Sơn, 10 tổng:

1-Huyện Tống Sơn, 4 tổng:
1.Tổng Thượng Bạn 2.Tổng Đông Bạn 3.Tổng Nam Bạn 4.Tổng Trung Bạn

2-Huyện Nga Sơn, 6 tổng:
1.Tổng Thạch Gián 2.Tổng Phi Lai 3.Tổng Mậu Lâm 4.Tổng Đông Yên
5.Tổng Đô Bái 6.Tổng Cao Vịnh

Ba huyện thống hạt, 13 tổng:

1-Huyện Hoằng Hoá, 5 tổng:
1.Tổng Từ Minh 2.Tổng Hàng Vi 3.Tổng Bút Sơn 4.Tổng Bái Trạch
5.Tổng Ngọc Xuyết

2-Huyện Mỹ Hoá, 4 tổng:
1.Tổng Dương Sơn 2.Tổng Dương Thuỷ 3.Tổng Lỗ Hương 4.Tổng Đại Lý

3-Huyện Hậu Lộc, 4 huyện:
1.Tổng Do Trường 2.Tổng Chi Nê 3.Tổng Liên Cừ 4.Tổng Đăng Trường

Phong tục:

Phủ Hà Trung vốn có tiếng là văn nhã, mà ba huyện Hoằng Hóa, Mỹ Hóa, Hậu Lộc có phần trội
hơn. Tống Sơn, Nga Sơn cũng có tiếng là thuần phác. Người đi học và làm ruộng nhiều, người làm thợ
và buôn bán thì không mấy. Các việc cưới xin, tang ma, thờ cúng không hà tiện, nhưng cũng không xa
hoa, nói chung là theo đúng lễ. Người theo đạo Phật nhiều, theo Thiên chúa giáo ít.

Sản vật:

Tống Sơn nhiều lúa hè, ít lúa thu. Nga Sơn, Hoằng Hóa, Mỹ Hóa, Hậu Lộc ít lúa hè, nhiều lúa thu.
Dâu, tằm, khoai, đậu thì cả 5 huyện đều có, duy vùng trên huyện Tống Sơn có mía ngọt hơn. Nguồn lợi
biển thì một vài nơi trong phủ cũng có.

Khí hậu:

Trong phủ, riêng huyện Tống Sơn nhiều rừng, nhiều khí lam chướng. Ngoài ra bốn huyện khác đều
gần biển, thường nhiều sương mù. Các tháng 2, 3 nắng nhiều. Tháng 4, 5 nóng nhiều. Tháng 7, 8 nhiều

                                                     
1 Phủ Hà Trung:  Từ đời Trần-Hồ về trước là đất huyện Hà Trung. Thời thuộc Minh cũng gọi là huyện

Hà Trung thuộc ái Châu phủ Thanh Hoá. Năm Quang Thuận 10 (1469) đặt Thanh Hoa thừa tuyên, đổi Hà
Trung làm phủ, gồm 4 huyện: Thuần Hựu, Hoằng Hoá, Nga Sơn, Tống Giang. Các triều đều theo như thế. Nay
là đất các huyện Hậu Lộc, Hoằng Hoá, Nga Sơn, Hà Trung tỉnh Thanh Hoá.
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mưa lụt. Các tháng 9, 10, 11, 12 mưa ít, rét nhiều. Thuỷ triều mỗi tháng 2 lần, riêng tháng 2 và tháng 8
mỗi tháng 3 lần.

Núi sông:

Cả 5 huyện đều có vùng rừng núi. Trong đó các núi có tên:

Huyện Tống Sơn có: núi Triệu Tường, núi Tam Điệp1, núi Vạn Đầu.

Huyện Nga Sơn có: núi Thần Phù, Vạn Sơn, đảo Song Ngưu, đảo Chích Trợ, núi Chiếu Bạch.

Huyện Hoằng Hóa có: núi Hoả Châu, núi Linh Trường.

-Một sông lớn là sông nhánh của sông Mã, từ ngã ba Bông đổ xuống, qua 2 huyện Nga Sơn, Hậu
Lộc chảy ra biển ở cửa Bạch Câu. Một nhánh là hợp lưu của sông Mã và sông Lương, từ ngã ba Ngu
chảy xuống, qua 2 huyện Hoằng Hóa, Mỹ Hóa, đổ ra biển ở cửa y Bích.

-Một sông từ ngã ba Ngu đổ xuống, qua giang phận các xã Từ Minh, Đại Tiền, Liên Châu huyện
Hoằng Hóa, đổ ra biển ở cửa Triều Tấn.

Danh thắng:

Huyện Tống Sơn có: chùa Nguyên Hải, chùa Lục Vân.

Huyện Nga Sơn có: động Bích Đào, động Bạch ác.

Đường đi:

-Một đường quan báo từ trạm Trinh Sơn đến bến đò Đại Lý, dài 19 dặm 165 trượng, rộng 1 trượng.

-Một đường quan báo từ bến đò Đại Lý qua trạm Thanh Cao đến ngọn giữa núi Tam Điệp, dài 25
dặm 100 trượng, rộng 1 trượng.

-Một đường nhỏ từ phía đông phủ lỵ đến xã Bạch Câu ra biển, đi hết 1 ngày đường, rộng 5 thước.

-Một đường nhỏ từ phía nam phủ lỵ đến tỉnh thành, rồi đi theo đường quan báo, hết chừng nửa
ngày đường, rộng 1 trượng.

-Một đường nhỏ từ phủ lỵ qua 2 huyện Mỹ Hóa, Hậu Lộc, đến huyện lỵ Hoằng Hóa, đi hết chừng
nửa ngày đường, rộng 5 thước.

Thành trì đồn luỹ:

-Thành Triệu Tường (xem phần trên).

-Bảo Trấn Man: ở huyện Tống Sơn.

-Đồn Biển Sơn: ở huyện Tống Sơn.

-Pháo đài Vân Tụ: ở huyện Tống Sơn.

-Đồn Bạch Câu: ở huyện Nga Sơn.

-Đồn Y Bích: ở huyện Hậu Lộc.

-Luỹ Trương Xá: ở huyện Hậu Lộc.

-Đồn Đại Tiền: ở huyện Hoằng Hóa.

-Đồn Liên Châu: ở huyện Hoằng Hóa.

Đền miếu:

-Nguyên miếu: ở hương Gia Miêu huyện Tống Sơn.

-Miếu Trừng Quốc công: ở bên trái Nguyên miếu.

-Văn từ: ở xã Hà Liên, tổng Du Trường huyện Hậu Lộc. Có 3 nhà, mỗi nhà đều 5 gian, lợp ngói.
Xuân thu 2 kỳ văn thân trong phủ hạt tự sắm lễ vật làm lễ đinh tế1. Trong Văn từ có 5 bức hoạ vẽ hình

                                                     
1Núi Tam Điệp , ngb. chép nhầm thành Tam Luỹ .
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Khổng Tử, 5 pho tượng đá; có văn bia ghi rõ Văn từ được xây dựng năm Hoằng Định Giáp dần (1614),
còn các pho tượng đá được khắc tạc năm Ê t Mão (1615).

-Miếu Triệu Việt vương: ở xã Trinh Hà huyện Mỹ Hóa.

-Đền Sùng Trân: ở xã Cổ Đam huyện Tống Sơn.

-Miếu Tứ vị thánh nương: ở xã Y Bích huyện Hậu Lộc và xã Bút Sơn huyện Hoằng Hóa.

-Miếu thần Cao Sơn: ở xã Đồng ích huyện Hoằng Hóa và xã Trinh Sơn huyện Mỹ Hóa.

-Miếu thần Ngu Giang: ở xã An Vực huyện Hoằng Hóa và xã Tào Xuyên huyện Mỹ Hóa.

Số quân: 3.822 người. Trong đó:
-Lính tuyển: 2.472 người.
-Hương binh: 1.350 người.

Số đinh: 21.252 người.

Ruộng đất, thuế:

-Ruộng đất tổng cộng: 121.680 mẫu 1 sào 5 thước 1 phân 8 ly.

Thuế cả năm: 41.956 quan 9 tiền 23 đồng tiền.

-Nộp bằng thóc: 43.262 hộc 23 thưng 9 vốc 6 nắm.

huyện Tống Sơn

Huyện Tống Sơn do phủ Hà Trung kiêm lý.

Huyện hạt2 phía đông đến biển, lại giáp địa giới huyện Nga Sơn; phía tây giáp huyện Thạch Thành;
phía nam giáp hai huyện Nga Sơn, Vĩnh Lộc; phía bắc giáp hai huyện Phụng Hóa, Yên Mô tỉnh Ninh
Bình.

Đông tây cách nhau 44 dặm. Nam bắc cách nhau 28 dặm.

Huyện có 4 tổng gồm 67 xã, thôn, phường, trang.

1-Tổng Thượng Bạn, 16 trang, giáp:
1.Trang Gia Miêu Ngoại 2.Trang Gia Miêu Nội
3.Trang Gia Miêu Thượng 4.Trang Động Tiền 5.Trang Động Hậu
6.Trang Hoàng Vân 7.Trang Yến Vĩ 8.Trang Khắc Ninh 9.Trang Phù Lưu
10.Trang Bảo Đới 11.Trang Đông Bình 12.Trang Sung Doanh 13.Trang Quảng Phúc
14.Trang Thanh Hải 15.Trang Nghĩa Động 16.Giáp Dũng Lược

2-Tổng Đông Bạn, 11 xã, thôn, trang, phường:
1.Xã Thanh Đán 2.Thôn Đoài xã Phủ Điền 
3.Thôn Đông xã Phủ Điền 4.Thôn Điền Lư xã Phủ Điền 
5.Trang Đa Nam 6.Xã Đại Điền 7.Xã Da Kiều 8.Trang Mỹ Quan
9.Phường Mỹ Quan 10.Xã Chính Đại 11.Xã Tòng Chính

                                                    
1Ngv. Xuân thu nhị đinh : quy định tế Khổng Tử ở các nhà Văn miếu: mỗi năm 2 kỳ, mùa xuân (tháng

2) và mùa thu (tháng 8), chọn ngày đinh đầu tiên trong tháng để làm lễ, gọi là đinh tế  (tế đinh).
2Huyện Tống Sơn: Đời Trần về trước là huyện Tống Giang. Thời thuộc Minh cũng là huyện Tống Giang

thuộc ái Châu phủ Thanh Hoá. Đời Lê Thánh Tông năm Quang Thuận 10 (1469) đặt huyện Tống Giang thuộc
Thanh Hoa thừa tuyên (sau đổi là xứ). Đời Lê Trung hưng, kiêng huý chúa Trịnh Giang (1729-1740), đổi gọi là
huyện Tống Sơn . Sau 1945 bỏ cấp phủ, lấy Tống Sơn mang tên huyện Hà Trung. Nay là huyện Hà
Trung tỉnh Thanh Hoá.
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3-Tổng Nam Bạn, 15 xã, thôn:
1.Xã Tâm Quy 2.Xã Bái Đô 3.Xã Động Bồng 4.Thôn Bái Sơn
5.Thôn Vĩ Liệt Thượng 6.Xã Hoà Thuận 7.Xã An Thanh 8.Xã Thiện Bảo
9.Thôn Nam xã Bình Hoà 10.Thôn Đông xã Bình Hoà
11.Thôn Trung xã Bình Hoà 12.Giáp Hương Mông xã Bình Hoà
13.Giáp An Nội xã Bình Hoà 14.Thôn Hạ xã Bình Hoà
15.Thôn Kiên Lão Thượng xã Bình Hoà.

4-Tổng Trung Bạn, 25 xã, thôn:
1.Thôn An Xá xã Lãng Vịnh 2.Thôn Đình Trung xã Lãng Vịnh
3.Thôn Nga Sơn xã Lãng Vịnh 4.Thôn Trạng Sơn xã Bùi Xá 
5.Thôn Đà Sơn xã Bùi Xá 6.Thôn Nga Sơn xã Bùi Xá 
7.Xã Quan Chiêm 8.Xã Đồng ¤ 9.Thôn Đông xã Quang Lãng
10.Thôn Đoài xã Quang Lãng 11.Thôn Thổ Khối
12.Thôn Phạm Xá xã Thanh Lãng 13.Thôn Thu Lũng 14.Thôn Vân Cái
15.Thôn Ngọc Bối 16.Thôn Bồi Dương 17.Thôn Cẩm Đới 18.Thôn Phúc Điền
19.Thôn Cẩm La 20.Xã Cổ Đam 21.Xã Trạch Lâm 22.Thôn Biển Sơn
23.Trang Đồng Căng 24.Trang Phú Dương 25.Trang Nghĩa Môn

Phong tục:

Trong huyện nhiều người có học hành, nhân dân thuần phác, không hay gây sự tranh chấp, cũng
không kiêng hoang xa xỉ. Ruộng đồng màu mỡ, các khu dân cư vừa gần núi vừa gần sông suối, cho
nên người thì chăm cấy cày, người thì siêng đốn củi, ai chuyên nghề nấy. Rải rác cũng có người làm
nghề săn bắn. Những nhà văn thân hào trưởng mỗi khi có khách đến thường mời họ hàng, láng giềng
cùng đi săn bắn để vui khách. Việc cưới xin, tang ma, thờ cúng cũng như các huyện khác. Riêng lễ tế
thần cầu phúc thì hàng năm lấy tháng 6 làm thường lệ, đều mở hội ca hát 1, 2 ngày, hoặc 2, 3 ngày tuỳ
theo mùa màng khá giả của từng năm. Mỗi xã đều có 1 ngôi đình, cốt làm sao thật cao to cho đẹp mắt
quan chiêm. Đó là tục riêng trong huyện, có khác so với huyện khác. Cho nên tục ngữ có câu: "Đình
huyện Tống, trống huyện Nga", có lẽ là nói về sự cao to của các đình làng ở huyện Tống Sơn vậy.
Theo Thiên chúa giáo, toàn tòng chỉ 2 xã Mỹ Quan, Tòng Chinh; gián tòng thì có các xã, thôn: Chính
Đại, Da Kiều, Hoàng Vân, Thanh Đán, Đa Nam, Quang Lãng Đoài mà thôi.

Sản vật:

Nhiều lúa hè, ít lúa thu. Đất trồng dâu, bông có ít, đất núi rừng hơi nhiều. Các cây lương thực ngô,
khoai cũng như các huyện khác. Riêng tổng Thượng Bạn có giống mía trắng thơm ngọt.

Khí hậu:

Các xã ven núi ven khe thì khí lam chướng hơi nặng, người bị cảm nhiễm thường sinh bệnh sốt rét.
Đó là điểm có khác so với các huyện khác. Ngoài ra thì thời tiết nóng lạnh, thuỷ triều lên xuống v.v...
cũng giống các phủ huyện trong tỉnh.

Núi sông:

-Núi Triệu Tường: ở phía tây bắc Quý Hương1. Lăng Trường Nguyên2 ở đây. Mạch núi từ huyện
Thạch Thành chạy đến, nối nhau thành chuỗi mà xuôi xuống, cây cối xanh tươi, trông xa như bức gấm.
Các núi Tam Điệp, Thần Phù liên tiếp nối nhau bên trái. Các núi Trạch Lâm, Trang Chư uốn lượn bên
phải. Nước từ khe Rồng đổ vào sông Tống Giang lượn quanh phía trước. Núi này tên cũ là Am Sơn

                                                     
1Tức trang Gia Miêu Ngoại.
2Lăng Trường Nguyên : Khu lăng mộ hợp táng vợ chồng Triệu Tổ (Nguyễn Kim) của nhà Nguyễn.



Tỉnh Thanh hóa Đồng khánh địa dư chí

1084

(núi Am), còn gọi là núi Thiên Tôn. Năm Minh Mệnh thứ 2 (1821) tôn phong tên gọi hiện nay. Núi
được thờ phụ ở đàn Nam Giao. Năm Minh Mệnh thứ 17 (1836) khắc hình núi Triệu Tường lên Cao
đỉnh1. Năm Tự Đức thứ 3 (1850) xếp vào hạng danh sơn, chép vào điển thờ.

-Núi Tam Điệp: ở phía bắc huyện hạt. Núi từ huyện Thạch Thành chạy đến, các ngọn dựng đứng,
trùng điệp liền nhau theo 3 mảng. Mảng thứ nhất từ địa giới tỉnh Thanh Hóa chạy ra bắc, tương đối
bằng phẳng. Mảng thứ hai ở chính giữa, cao nhất. Mảng thứ ba chạy đến địa giới tỉnh Ninh Bình, hơi
thấp và bằng phẳng. Vì thế cho nên có tên gọi là núi Tam Điệp. Mảng thứ hai, ở nơi giáp giới 2 tỉnh
Thanh Hoá và Ninh Bình, từ đỉnh núi nhìn về phía đông là biển rộng mênh mông, đường thông nam
bắc qua đó là chỗ yết hầu. Năm Thiệu Trị thứ 2 (1842) vua tuần hạnh phía bắc, có làm bài thơ ngự chế
khắc bia và dựng đình bia ở ngọn giữa của núi.

-Núi Trang Chư: ở phía tây huyện hạt. Mạch núi từ phía tây nam núi Triệu Tường chạy đến. Một
giải đỉnh núi trông xa giống như con chim hộc đang đứng. Vua Minh Mệnh có bài văn bia ngự chế, có
câu: "Tam Điệp sơn, Trang Chư sơn đối trĩ vu kỳ tả hữu / Núi Tam Điệp, núi Trang Chư đối ngọn ở hai
bên", tức là nơi này.

-Sông Tống Giang: ở phía tây huyện hạt. Sông phát nguồn từ khe Thạch Bàn ở huyện Phụng Hóa
tỉnh Ninh Bình, chảy vào huyện Thạch Thành rồi chảy qua bên núi Trang Chư, chảy về phía nam qua
xã Quang Lãng ở cầu Hội Thuỷ, rồi chảy về phía đông đến Nga cảng (kênh Nga), cùng với sông Mã
đổ ra biển ở cửa Bạch Câu. Sông dài 45 dặm, rộng 3 trượng; triều lên sâu 3 trượng, triều xuống sâu 1
thước 5 tấc.

-Sông Bạch Chiếu: Phát nguồn từ núi Triệu Tường, quanh co uốn lượn chảy qua giữa hai huyện Nga
Sơn, Tống Sơn, đến xã Bình Lâm huyện Nga Sơn vào sông Mã đổ ra cửa biển Bạch Câu, quả là một
dòng tú thuỷ chảy quanh qua nhánh bên phải núi Triệu Tường. Sông dài 20 dặm, rộng 2 trượng 5
thước; triều lên sâu 2 thước; triều xuống sâu 1 thước.

Danh thắng:

-Chùa Nguyên Hải: Tên cũ là chùa Nguyễn Hải, do Thái tổ Gia Dụ Hoàng đế xây dựng, trùng tu
năm Quang Hưng thứ 20 (1597). Văn bia do Thông Quận công Mai Uông hiệu Thuần Phu soạn, có
đoạn viết: "Tống Sơn là huyện danh tiếng bậc nhất ở đất ái Châu, thôn Nguyễn Hải là nơi phúc địa bậc
nhất của huyện Tống Sơn, mà chùa Nguyễn Hải lại là chốn trời thiền bậc nhất của thôn Nguyễn Hải".
Bài minh có câu: Ngô ái Tống Sơn; tự danh Nguyễn Hải. Chung địa khí linh, Hữu Kỳ Viên tại.

Dịch:

ái Châu Tống Sơn; có chùa Nguyễn Hải. Chung đúc khí thiêng; Kỳ Viên một giải.

Lại có câu: Tống Sơn chi sơn; phúc địa diên mậu, Nguyễn Hải chi hải; Giác hải thâm hậu.

Dịch:

Núi huyện Tống Sơn; đất phúc rộng dài. Biển thôn Nguyễn Hải; Biển Giác sâu dày.

-Động Lục Vân: ở núi Thần Phù trang Chính Đại. Vách đá dựng vút, trong có động Lục Vân, nhân
động đá mà làm chùa. Phía đông chùa có chỗ đẽo vách đá khắc 4 chữ: "Thần Xích Sơn bi". Cửa trước
trông xuống dòng sông nhỏ, bên cạnh có ngách thông thiên; có hai tảng đá, một tảng giống hình hổ,
một tảng giống hình rồng. Người ta thường nói: "Long hổ tranh quang, cảnh trí giai thắng (rồng hổ tranh
giành, cảnh trí danh thắng)".

-Chữ "Thần": ở phường Mỹ Quan. Dòng nước chảy qua vách núi, thuyền chui qua chân đá. Trên
vách núi có khắc một chữ Thần sơn son rất lớn, màu sắc đỏ tươi, tương truyền là chữ ngự đề của vua
Lê Thánh Tông, tục gọi là Thạch Bi sơn (núi Bia Đá).

                                                     
1Cao đỉnh:  đỉnh thứ nhất trong cửu đỉnh tại Thái Miếu Huế.
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Đường đi:

-Một đường quan báo, từ huyện hạt đi đến thành tỉnh, đi hết khoảng 1 ngày; đường rộng 1 trượng.

-Một đường quan báo, từ xã Bình Hoà đến ngọn giữa núi Tam Điệp, dài 23 dặm 100 trượng, rộng
1 trượng.

-Một đường nhỏ từ xã Lãng Vịnh đến bảo Trấn Man, đi hết khoảng nửa ngày, rộng 5 thước.

Thành trì đồn luỹ:

-Thành Triệu Tường.

-Pháo đài Vân Tụ.

-Bảo Trấn Man.

-Đồn Biển Sơn.

Đền miếu:

-Nguyên miếu: ở Quý Hương (trang Gia Miêu Ngoại)1.

-Miếu Trừng Quốc công2: ở bên trái Nguyên miếu.

-Miếu Sùng Trân: ở xã Cổ Đam, thờ Liễu Hạnh Tiên chúa.

-Văn miếu: ở thôn Thu Lung xã Thanh Đán. Nội điện, Trung điện mỗi điện đều 3 gian; bái đường 5
gian; đều lợp ngói, xung quanh xây tường gạch; có 1 cửa trước.

Số quân:
-Lính tuyển: 423 người.
-Hương binh: 200 người.

Số đinh: 3.270 người.

Ruộng đất, thuế:

-Ruộng đất tổng cộng: 20.138 mẫu 1 thước 1 tấc 7 phân 4 ly.

Thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 6.354 quan 9 mạch 51 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 7.910 hộc 1 thăng 7 vốc 1 nắm.

Huyện Nga Sơn

Huyện thuộc phủ Hà Trung, do phủ kiêm lý. Phủ lỵ đóng tại đây.

Huyện hạt3 phía đông đến biển, phía tây giáp địa giới huyện Vĩnh Lộc phủ Quảng Hóa; phía nam
giáp huyện Hậu Lộc; phía bắc giáp huyện Tống Sơn.

Đông tây cách nhau 27 dặm. Nam bắc cách nhau 18 dặm.

Huyện có 6 tổng, gồm 107 xã, thôn, vạn, sở.

                                                     
1Nguyên miếu: Miếu thờ Triệu Tổ Nguyễn Kim (Tĩnh Hoàng đế) và Thái Tổ Gia Dụ Hoàng đế (Nguyễn Hoàng).
2Trừng Quốc công tức Nguyễn Hoằng Dụ, thân phụ của Nguyễn Kim.
3Huyện Nga Sơn: ĐNNTC căn cứ vào THQQ mà xác định huyện hạt từ đời Trần về trước là Chi Nga hoặc Nga

Lạc . Thời thuộc Minh là huyện Nga Lạc thuộc châu Thanh Hoá phủ Thanh Hoá (THQQ). Đầu đời Lê đổi
gọi là Nga Giang . Đời Lê Trung hưng, kiêng huý chúa Trịnh Giang (1729-1740), đổi gọi là Nga Sơn

. Các triều đều theo như thế. Năm Minh Mệnh 19 (1838) tách tổng Thần Phù về huyện Yên Mô (Ninh Bình),
phần còn lại vẫn là huyện Nga Sơn tỉnh Thanh Hoá hiện nay.
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1-Tổng Thạch Giản1, 20 xã, thôn:
1.Thôn Hậu Trạch xã Thạch Giản2 2.Thôn Vân Hoàn xã Thạch Giản 
3.Thôn Trung Nại xã Thạch Giản 4.Thôn Thanh Lãng xã Thạch Giản 
5.Thôn Nhân Lý Đông 6.Thôn Nhân Lý Đoài 7.Sở Minh Thận
8.Thôn Báo Biến xã Sơn Đầu 9.Thôn Cối Kê xã Sơn Đầu
10.Thôn Mục Đội xã Sơn Đầu 11.Thôn Yên Lạc xã Sơn Đầu
12.Thôn Minh Nghĩa Đông 13.Thôn Minh Nghĩa Trung
14.Thôn Minh Nghĩa Đoài 15.Thôn Hậu xã Bạch Câu
16.Thôn Hà xã Bạch Câu 17.Thôn Hoàng Thổ xã Bạch Câu
18.Thôn Yên xã Bạch Câu 19.Xã Hanh Cù 20.Xã Phương Đê

2-Tổng Phi Lai, 19 xã, thôn, trang:
1.Thôn Phú Thọ xã Phi Lai 2.Thôn Mậu Yên xã Phi Lai
3.Thôn Yên Mạo xã Phi Lai 4.Thôn Kênh xã Phi Lai
5.Xã Tây Mỗ 6.Xã Xuyết Cầu 7.Xã Bình Lâm 8.Xã Cao Lũng
9.Xã Xuân áng 10.Thôn Kỳ xã Minh Đài 11.Thôn Đắc Thắng
12.Thôn Thượng xã Đồng Phong3 13.Thôn Phong Phú xã Đồng Phong
14.Thôn Đa Quả4 xã Đồng Phong 15.Thôn Phú Nham xã Như Luyện
16.Thôn Cốc Dương xã Như Luyện 17.Thôn Nhân Lý xã Như Luyện
18.Thôn Nỗ Linh xã Như Luyện 19.Trang Vân Cô

3-Tổng Mậu Lâm, 23 xã, thôn:
1.Thôn Mậu Thung xã Mậu Lâm 2.Thôn Thổ Hoàng xã Mậu Lâm
3.Thôn Mậu Thịnh xã Mậu Lâm 4.Thôn Nga Lộ xã Mậu Lâm
5.Thôn Văn Lâm xã Mậu Lâm 6.Thôn Xa Loan xã Mậu Lâm
7.Thôn Mậu Tài xã Mậu Lâm 8.Xã Xa Liễn
9.Thôn Thượng xã Thổ Khối 10.Thôn Giáp xã Thổ Khối
11.Thôn Cự xã Thổ Khối 12.Thôn Trung xã Thổ Khối
13.Thôn Nga xã Thổ Khối 14.Xã Mỹ Hưng
15.Thôn Đạo Nguyên xã Mỹ Hưng 16.Xã Mỹ Khê 17.Xã Chiêm Ba
18.Thôn Tam Linh 19.Xã Yên Hạnh 20.Xã Mại Đức
21.Thôn Bình Ba xã Yên Khoái 22.Thôn Mại Ngoại xã Yên Khoái 23.Xã Mỹ Thành

4-Tổng Đông Yên, 14 xã, thôn, sở:
1.Thôn Yên xã Đông Yên 2.Thôn Như Lăng xã Đông Yên 
3.Thôn Nam xã Đông Yên 4.Thôn Cụ xã Trị Cụ 5.Thôn Chế xã Trị Cụ
6.Thôn Bang xã Trị Cụ 7.Thôn Độ xã Trị Cụ 8.Xã Nga Châu
9.Thôn Thạch Lễ xã Gia Thụy 10.Xã Thạch Quật 11.Xã Vân Trai
12.Thôn Ngọc Xuyết xã Gia Thụy 13.Sở Đông Quang 14.Sở Đại Phú

5-Tổng Đô Bái, 15 xã, thôn, ấp:
1.Thôn Bái Nãi xã Đô Bái 2.Thôn Cù Hải xã Đô Bái

                                                     
1Xem chú sát dưới.
2Thạch Giản (tổng và xã): Từ đời Minh Mệnh về trước là tổng Thạch Tuyền . Năm 1841 kiêng đồng âm chữ

Tuyền (tên huý vua Thiệu Trị), đổi là Thạch Giản .
3Đồng Phong: tên xã đầu Nguyễn là Đồng Triền . Năm Thiệu Trị 3 (1843) kiêng chữ Triền (cận âm của

Tuyền, tên huý Thiệu Trị), đổi gọi là Đồng Phong .
4Thôn Đa Quả: Từ đầu Nguyễn về trước là thôn Đa Cảo, từ 1836 kiêng đồng âm chữ Cảo  (biệt huý của Gia

Long), đổi là Đa Quả .
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3.Thôn Thành xã Kiên Giáp 4.Thôn Hà xã Kiên Giáp
5.Thôn Giáp Lục xã Kiên Giáp 6.Thôn Nhân Sơn xã Kiên Giáp
7.Thôn Ngoại xã Kiên Giáp 8.ấp Yên Thành 9.ấp Yên Hà1

10.ấp Yên Sơn 11.Thôn Giáp Nội xã Hương Lô 
12.Thôn Giáp Ngoại xã Hương Lô 13.Thôn Hanh Gia xã Hanh Gia
14.Thôn Yên Lộc xã Hanh Gia 15.Thôn Yên Ninh xã Hanh Gia

6-Tổng Cao Vịnh, 16 xã, thôn:
1.Thôn Tuân Đạo xã Cao Vịnh 2.Thôn Thượng Thọ xã Cao Vịnh
3.Thôn Ngọc Lâu xã Cao Vịnh 4.Thôn Phú Thọ xã Cao Vịnh
5.Thôn Đại Thọ xã Cao Vịnh 6.Thôn Phúc Thọ xã Cao Vịnh
7.Thôn Ngọc Khê xã Cao Vịnh 8.Xã Nghi Vịnh
9.Thôn Hợp Long xã ích Vịnh 10.Thôn Đông Kênh xã ích Vịnh
11.Thôn Mật Kỳ xã ích Vịnh 12.Thôn Lập Kiên xã Yên Nội
13.Thôn Trung Điền xã Yên Nội 14.Thôn Mỹ Thịnh xã Yên Nội
15.Xã Trị Nội 16.Xã Hoàng Cương

Phong tục:

Dân trong huyện quê mùa chất phác. Nhiều người đi học và người làm ruộng, người làm thợ và
buôn bán không có mấy. Các xã gần biển phần nhiều làm nghề đánh cá. Việc cưới xin, tang ma, thờ
cúng không xa hoa, cũng không hà tiện, giống các huyện khác. Hàng năm vào tháng 2 làm lễ tế thần
cầu phúc, đều có ca hát. Nơi nào gần sông tổ chức đua thuyền, các xã đều có một trống lớn, cố làm
cho mặt trống rộng được 3, 4 thước, đặt ở trong đình để trang sức cho đẹp. Theo Thiên chúa giáo toàn
tòng chỉ một xã Đông Quang; gián tòng thì có mấy xã: Bạch Câu, Tam Linh, Vân Hoàn mà thôi.

Sản vật:

Nhiều lúa thu, ít lúa hè. Đất trồng dâu, trồng bông tương đối nhiều, dân lấy đó làm nguồn lợi.
Khoai, đậu thì nơi nào cũng có. Bãi Huyền Tiêm xưa trồng dưa hấu có tiếng, nhưng nay thì không
ngon bằng dưa Quảng Xương.

Khí hậu:

Tháng 1, 2 gió đông. Tháng 3, 4 gió nam, mưa rào. Tháng 5, 6 gió nam nắng gắt. Các tháng 7, 8, 9 nhiều
mưa lụt, các xã miền ven biển có gió rươi. Các tháng 11, 12 gió bấc lạnh rét. Thuỷ triều lên xuống cũng
như ở các huyện khác.

Núi sông:

-Núi Thần Phù: ở phía đông huyện. Mạch núi chạy từ núi Tam Điệp vào, chạy dài khoảng ba bốn
mươi dặm, ở giữa có một dòng sông nhỏ cắt núi thành hai giải. Một giải ở bờ nam là núi này. Một giải
ở bờ bắc từ trang Mỹ Quan chạy liền đến xã Trị Nội, có một hang động, gọi là động Từ Thức; một
động nữa gọi là động Bạch Câu, qua chỗ đó ra đến biển là hết. Đá nước tranh hùng, núi lạ sông đẹp trải
ra lút mắt. Xưa nay các bậc sĩ phu qua đây thường làm thơ đề vịnh.

-Núi Vạn Sơn: Mạch núi từ núi Thần Phù chạy đến, hình thế trông như cột trụ đá đẹp đẽ kỳ lạ, cao
vút tầng mây rồi liên tiếp xoãi xuôi như cúi xệp xuống. Đèo xếp ngọn chồng, kéo dài ra đến biển
Đông, vì thế có tên là Vạn Sơn. Ngày nay bãi cát trên bờ biển càng ngày càng bị bồi lấp, dân đến làm
nhà ở, dần dần hình thành một khu lạc thổ.

                                                     
1Thôn Yên Hà: Từ đầu Nguyễn về trước là thôn Yên Thái ; từ 1861 kiêng thuỵ hiệu Ngãi vương Nguyễn

Phúc Thái, đổi là Yên Hà .
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-Đảo Song Ngưu: Mạch núi từ núi Vạn Sơn xuôi về phía đông, ra khỏi biển khoảng 1 dặm thì cao
vọt lên 2 ngọn giống như 2 con trâu đuổi nhau trên sóng, người ta thường gọi là "Song ngưu xuất hải"
(hai trâu ra biển).

-Đảo Chích Trợ (Chiếc Đũa): phía ngoài đảo Song Ngưu. Một ngọn đứng riêng trơ trọi như vót,
trông dáng như chiếc đũa cắm trên chảo cá, cho nên có tên gọi như thế; lại trông xa giống bông hoa
sen nổi trên mặt nước, nên lại còn gọi là Liên Sơn (núi Sen).

-Núi Chiếu Bạch: ở địa phận xã Bình Lâm; còn gọi là Yến Sơn (núi én). Mạch núi từ huyện Vĩnh
Lộc chạy đến, phía trong soi bóng xuống sông Chiếu Bạch, phía ngoài đeo đai sông Tất Mã1. Một vùng
sơn thuỷ thanh u, cây cối xanh tốt, tục gọi là "Song yến giao phi (Đôi én cùng bay)".

-Sông Nga Giang: Là phân lưu của sông Mã, qua hai huyện Mỹ Hoá, Vĩnh Lộc, qua bến đò Đại Lý
có nước từ sông Chiếu Bạch đổ vào, rồi chảy về đông qua huyện Nga Sơn, chảy ra biển ở cửa Bạch
Câu giáp huyện Hậu Lộc; dài 40 dặm, rộng 30 trượng. Triều lên sâu 4, 5 thước, triều xuống sâu 3
thước.

Danh thắng:

-Động Từ Thức: ở bên phải núi Thần Phù thuộc xã Trị Nội, còn có tên gọi là động Bích Đào. Xưa
nay văn nhân tới đây du lãm có nhiều thơ văn đề vịnh. Tương truyền: đời Trần có người ở huyện Tống
Sơn tên là Từ Thức đã gặp tiên nữ Giáng Hương ở đây, vì thế gọi tên là động Từ Thức. Động sâu tối,
người đi vào phải soi đuốc. Đá trong động có tảng hình bàu rượu, tảng hình mâm xôi, có tảng hình
trống, hình khánh, hình vựa thóc, hình đóng muối, hình rồng, hình rùa, voi, hình viên thuốc, thật là kỳ
diệu khéo léo không kể hết được. Động có 3 tầng cửa. Cửa tầng 1 hơi hẹp, cửa tầng 2, tầng 3 rộng hơn;
tương truyền bên dưới có ao bèo xanh, nhưng cũng ít người đến được.

-Động Bạch ác: Bên trái núi Thần Phù xã Trị Nội có một động cao rộng thanh tĩnh, nhân đó làm
chùa. Bên ngoài có thiền môn, trông xuống là cảng Nga. Đó đây nghe tiếng hát của người đánh cá,
tiếng ca của người hái củi, tiếng cầu kinh niệm Phật, tiếng chuông chùa ngân vang, thật là một nơi
nước non cảnh đẹp. Trong động có nhiều dơi, cho nên còn có tên là Biển Bức động2 (hang Dơi).

Đường đi:

-Một đường nhỏ từ huyện hạt đến thành tỉnh, theo đường quan báo. Đi hết khoảng nửa ngày, đường
rộng 1 trượng.

-Một đường nhỏ từ địa phận xã Bình Lâm thuộc bản huyện đến xã Bình Hòa thuộc huyện Tống Sơn,
dài 2 dặm, rộng 1 trượng.

-Một đường đê từ địa phận xã Bình Lâm men theo sông, đến cửa biển Bạch Câu, đi hết khoảng 1
ngày, đường rộng 1 trượng.

Thành trì đồn lũy:

-Pháo đài đồn Bạch Câu: ở xã Bạch Câu.

-Cửa quan bến Nga Phái.

Đền miếu có tên:

-Văn từ: ở thôn Văn Lâm xã Mậu Lân, có 2 nhà, mỗi nhà 5 gian, lợp ngói tường xây gạch; có một
cửa trước.

-Miếu sơn thần Chiếu Bạch: ở xã Bình Lâm.

-Miếu động Bích Đào: ở xã Trị Nội.

                                                     
1Tất Mã giang , cũng tức là Mã Giang  (sông Mã).
2Ngv. Biển Bức động . Biển bức là con dơi.
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Số quân:
-Lính tuyển: 448 người.
-Hương binh: 2.501 người.

Số đinh: 3.968 người.

Ruộng đất:

-Ruộng đất tổng cộng: 29.708 mẫu 5 sào 6 thước 7 tấc 4 ly.

Thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 8.847 quan 6 tiền 22 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 10.679 hộc 3 thưng 3 vốc 7 nắm.

Huyện Hoằng Hóa

Hoằng Hoá là huyện thống hạt của phủ Hà Trung.

Huyện lỵ đóng tại thôn Thọ Lộc, xã Bút Sơn, tổng Bút Sơn. Xung quanh rào cọc tre nhọn, cao 7
thước, chu vi 60 trượng; có 1 cửa trước, cao 9 thước.

Huyện hạt1 phía đông đến biển, phía tây giáp huyện Đông Sơn, phía nam giáp huyện Quảng
Xương, phía bắc giáp hai huyện Mỹ Hóa và Hậu Lộc.

Đông tây cách nhau 27 dặm. Nam bắc cách nhau 15 dặm.

Huyện có 5 tổng, gồm 114 xã, thôn, ấp.

1-Tổng Từ Minh, 14 xã, thôn:
1.Xã Từ Minh 2.Thôn Thượng xã Yên Vực 
3.Thôn Nghĩa Sơn xã Yên Vực 4.Xã Phù Quang 5.Xã Đồng ích
6.Thôn Nhữ Xá xã Tử Đà 7.Thôn Quan Nội xã Tử Đà
8.Thôn Cự Đà xã Tử Đà 9.Thôn Nội Tử xã Tử Đà
10.Xã Mỹ Đà 11.Xã Vĩnh Trị 12.Xã Xuân Giang 13.Xã Đại Tiền
14.Xã Đại Phương

2-Tổng Hàng Vi, 18 xã, thôn:
1.Thôn Anh Vinh xã Hàng Vi 2.Thôn Đường An xã Hàng Vi
3.Thôn Thịnh Hoà2 xã Hàng Vi 4.Xã Hoằng Nghĩa 5.Xã Bột Hưng
6.Xã Đoan Vi 7.Thôn Phượng Trì xã Thứ Nhất 
8.Thôn Hải án xã Thứ Nhất 9.Thôn Ngọc Bôi xã Thứ Nhất

                                                     
1Huyện Hoằng Hoá: Theo ĐNNTC thời Đinh Lê huyện Hoằng Hoá là giáp Cổ Hoằng , đời Lý khoảng

niên hiệu Thiên Tư Gia Thuỵ (1186-1201) đổi là giáp Cổ Đằng , khoảng niên hiệu Hưng Long (1293-
1314) đời Trần Anh Tông đổi làm huyện Cổ Đằng ; đời Hồ đổi làm huyện Cổ Linh . Nhưng:

 Có thể không phải đời Lý mà lâu sau nữa mới có sự đổi tên này, vì cả Đại Việt sử lược (Q.3-12b) và Toàn
thư (BK4-21b) ở sự việc năm Thiên Tư Gia Thuỵ 7 (1192) vẫn ghi là giáp Cổ Hoằng ;  Cổ Đằng
khác Cổ Hoằng: An Nam chí lược (Q.1, Quận ấp) chép Thanh Hoá phủ lộ có Cổ Hoằng giáp, lại có Cổ Đằng
giáp. Thời thuộc Minh, phủ Thanh Hoá có huyện Cổ Hoằng và huyện Cổ Đằng: tháng 8 năm Vĩnh Lạc 13
(1414) sáp nhập huyện Cổ Hoằng vào huyện Cổ Đằng (Hoàng Minh thực lục). Đời Lê Thánh Tông năm Quang
Thuận 10 (1469) đặt làm huyện Hoằng Hoá  thuộc phủ Hà Trung. Các triều đều theo thế. Năm Minh
Mệnh 19 (1838) cắt 2 tổng Lỗ Hương và Dương Sơn và 3 xã của tổng Bút Sơn sang huyện Mỹ Hoá mới lập.
Sau bỏ huyện Mỹ Hoá (1924), trả lại các tổng xã như đầu đời Minh Mệnh. Như vậy huyện Hoằng Hoá hiện
nay rộng hơn đời Đồng Khánh 1 tổng Đại Lý trước thuộc Mỹ Hoá mà sau trả về huyện Hậu Lộc.

2Thôn Thịnh Hoà: Trước là thôn Thái Hoà . Năm Tự Đức 14 (1861) kiêng tên huý chúa Nguyễn Phúc Thái,
đổi là Thịnh Hoà .
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10.Thôn Ngọc Mỹ xã Thứ Nhất 11.Thôn Hoà Diên xã Đại Đồng
12.Thôn Thanh Quang xã Đại Đồng 13.Thôn Cự Lộc xã Đại Đồng
14.Xã Phùng Dực 15.Xã Hùng Văn 16.Xã Khê Xá
17.Thôn Thượng xã Phú Vinh 18.Thôn Trung Hy xã Phú Vinh

3-Tổng Bút Sơn, 26 xã, thôn:
1.Thôn Thọ Vực xã Bút Sơn 2.Thôn Thọ Sơn xã Bút Sơn
3.Thôn Thọ Văn xã Bút Sơn 4.Thôn Thọ Lộc1 xã Bút Sơn
5.Thôn Thọ Bút xã Bút Sơn 6.Thôn Vĩnh Thọ xã Bút Sơn 
7.Xã Bái Ninh 8.Thôn Đò xã Bái Ninh 9.Thôn Nhuệ Tây xã Bái Ninh
10.Xã Phù Lưu 11.Thôn Xuân Lôi xã Hà Dương 12.Thôn Đạt Tài xã Hà Dương
13.Thôn Nhuệ xã Hà Dương 14.Xã Hà Thanh2

15.Thôn Cách xã Ngọc Đỉnh3 16.Thôn Luyện Đông xã Đằng Cao
17.Thôn Luyện Trung xã Đằng Cao 18.Thôn Luyện Tây xã Đằng Cao
19.Thôn Luyện Phù xã Đằng Cao 20.Thôn Kiều xã Đằng Cao
21.Thôn Kiều Trung xã Đằng Cao 22.Thôn Dư Khánh xã Đằng Cao
23.Thôn Nhân Đà xã Đằng Cao 24.Thôn Tây xã Đằng Cao 
25.Xã Đằng Trung 26.Xã Đằng Xá

4-Tổng Bái Trạch4, 27 xã, thôn:
1.Thôn Hà Đồ xã Bái Trạch5 2.Thôn Đồng Bình xã Bái Trạch 
3.Thôn Hà Đông xã Bái Trạch 4.Thôn Xuân Nông xã Bái Trạch
5.Thôn Ông Hòa xã Đại Trung 6.Thôn Phú Kỳ xã Đại Trung 
7.Thôn Thụy Liên xã Đại Trung 8.Thôn Yên Phú xã Đại Trung 
9.Thôn Yên Mỹ xã Đại Trung 10.Thôn Hộ Thành xã Đại Trung
11.Xã Đại Phú 12.Xã Đồng Lộng 13.Xã Cẩm Tú6 14.Xã Cẩm Trung
15.Xã yên Trung 16.Thôn yên Lộc xã Liên Châu 
17.Thôn Bảo Châu xã Liên Châu 18.Thôn Phục Lễ xã Hữu Vĩnh
19.Thôn Bảo Long xã Hữu Vĩnh 20.Thôn Phong Mỹ xã Hữu Vĩnh
21.Thôn Thụy Liên xã Hữu Vĩnh 22.Thôn Phượng Lịch xã Phượng Lịch
23.Thôn Nghĩa Lập xã Phượng Lịch 24.Thôn Phú Lễ xã Phượng Lịch
25.Xã Lam Hà7 26.Xã Hội Triều 27.ấp Tượng Châu

                                                     
1Thôn Thọ Lộc: Từ đời Minh Mệnh về trước là thôn Thọ Triền , năm Thiệu Trị 3 (1843) kiêng chữ Triền

(cận âm của Tuyền), đổi là thôn Thọ Lộc .
2Xã Hà Thanh: Trước là thôn Hà Thái . Năm Tự Đức 14 (1861) kiêng tên huý Ngãi vương Nguyễn Phúc

Thái, đổi là Hà Thanh .
3Thôn Ngọc Đỉnh: Trước là thôn Kim Đỉnh . Năm Tự Đức 14 (1861) kiêng đồng âm tên huý Nguyễn Kim

(Triệu Tổ của nhà Nguyễn), đổi là Ngọc Đĩnh .
4 Xem chú sát dưới.
5Bái Trạch (tổng và xã): Trước là Bái Cầu . Năm Tự Đức 14 (1861) kiêng đồng âm chữ Cầu  (Nguyễn

Thị Ngọc Cầu, mẹ chúa Nguyễn Phúc Thuần), đổi là Bái Trạch .
6Xã Cẩm Tú: Từ đời Minh Mệnh về trước là xã Cẩm Miên ; năm đầu đời Thiệu Trị kiêng huý tiểu tự của

vua Thiệu Trị, đổi là Cẩm Tú .
7Xã Lam Hà: Trước là xã Lam Cầu . Năm Tự Đức 14 (1861) kiêng đồng âm chữ Cầu  (Nguyễn Thị Ngọc

Cầu, tên huý mẹ chúa Nguyễn Phúc Thuần), đổi là Lam Hà .
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5-Tổng Ngọc Xuyết1, 29 xã, thôn:
1.Thôn Xuyết xã Ngọc Xuyết2 2.Thôn Đôn Nghĩa xã Ngọc Xuyết 
3.Thôn Thục Bành xã Ngọc Xuyết 4.Thôn An Tập xã Ngọc Xuyết 
5.Thôn Ngọc Mỹ xã Ngọc Xuyết 6.Thôn Sơn Trang xã Ngọc Xuyết 
7.Thôn Trung Ngoại xã Ngọc Xuyết 8.Thôn Bái xã Ngọc Xuyết
9.Thôn Mỹ Đức xã Ngọc Xuyết 10.Thôn Đĩnh xã Ngọc Xuyết
11.Thôn Trung xã Ngọc Xuyết 12.Xã Ngọc Lâm
13.Thôn Văn Phong xã Ngọc Lâm 14.Thôn Đống Mỹ xã Đống Hà
15.Thôn Đò xã Đống Hà 16.Thôn Đông xã Đống Hà
17.Thôn Vịnh xã Mỹ Khê 18.Thôn Nại xã Mỹ Khê
19.Thôn Nhân Hậu xã Khúc Phụ 20.Thôn Na xã Khúc Phụ
21.Thôn Tiền xã Khúc Phụ 22.Thôn Thu Vi xã Xuân Vi
23.Thôn Văn xã Xuân Vi 24.Thôn Xuân Phụ 
25.Thôn Tiền Trung xã Hà Lộ 26.Thôn Tiền Cựu xã Hà Lộ
27.Thôn Tiền Hậu xã Hà Lộ 28.Thôn Phú Thọ xã Hà Lộ 
29.Xã Lương Hà

Phong tục:

Người đi học và người cày ruộng nhiều, người làm thợ, đi buôn cũng có nhưng không nhiều mấy.
Đất có học thì các tổng Từ Minh, Hàng Vi, Bút Sơn là trội nhất, rồi đến Bái Trạch. Tổng Ngọc Xuyết
dân cư ở vùng ven biển, ngoài việc cấy cầy còn có nghề đánh cá. Làm thợ thì ở các thôn Hà Dương,
Đạt Tài. Buôn bán thành nghề thì ở các xã Từ Minh, Yên Vực, Xuân Giang. Việc cưới xin, tang ma,
thờ cúng không hà tiện cũng không xa hoa, vừa phải theo lễ. Ba tháng mùa xuân tế thần cầu phúc, đều có
ca hát. Đền Văn từ, nhà Văn chỉ thì thôn ấp nào cũng có. Theo Thiên chúa giáo toàn tòng thì chỉ một thôn
Duy Cách; gián tòng có các xã Phùng Dực, Phù Lưu, Thọ Vực, Yên Vực, Thượng Thôn, Đại Tiền mà thôi.

Sản vật:
Lúa thu nhiều, lúa hè ít. Nghề dệt thì lụa trắng ở xã Lam Hà, vải trắng xã Đại Đồng. Ngoài ra dâu

tằm, khoai đậu thì bình thường, nơi nào cũng có.

Khí hậu:

Huyện hạt đất sát biển. Tháng giêng, tháng hai gió đông, thỉnh thoảng có gió bắc, se lạnh, mưa
phùn cả tuần. Mù biển che ngang trời, buổi sáng đến cuối giờ Mão3 mới tan. Buổi chiều thì cuối giờ
Thân4 lại âm u. Tháng 3 ấm áp. Mùa hè thì tháng 6 nóng nhất. Gió nam cuốn bụi cát bay mù suốt ngày
đêm. Ba tháng mùa thu nhiều mưa gió bão lụt; người ta thường nói "Gió rươi bão cá" (ngày 20 tháng 9, ngày
5 tháng 10 thường có mưa gió). Ba tháng mùa đông có gió bấc lạnh rét, lại có sương giáng, cây cối hoa
quả vàng rụng, như các loại trầu, cau v.v... bị thiệt hại nhiều nhất; tục gọi là sương muối, vì ở miền ven
biển nên khí hậu như vậy. Thuỷ triều lên xuống thì đại khái cũng như các huyện khác.

Núi sông:

-Núi Hoả Châu: ở địa phận 2 xã Yên Vực, Từ Minh. Mạch núi từ núi Hàm Rồng ở huyện Đông Sơn
chạy đến, qua sông thì nhô lên thành nhiều khối đá dựng đứng, đầu nhọn chân ngâm xuống nước, ken
sát nhau làm nhiều tầng, trông giống rồng phun ngọc châu, nhưng vì có đầu nhọn như chữ "hoả"5, cho

                                                     
1 Xem chú sát dưới.
2Ngọc Xuyết (tổng và xã): Trước là Kim Xuyết . Năm Tự Đức 14 (1861) kiêng đồng âm chữ Kim (Triệu Tổ

nhà Nguyễn), đổi là Ngọc Xuyết .
3Giờ Mão: từ 5-7 giờ sáng.
4Giờ Thân: từ 3-5 giờ chiều.
5Chữ hoả  có đầu nhọn thân to.
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nên đặt tên như vậy. Phía tây núi có chùa Thần Đồng, đối bờ với động Rồng ở núi Hàm Rồng. Trên
ngọn có tảng đá giống hình người, gọi là đá Thần Đồng. Tương truyền núi này là "Xung tiêu bút"
(ngọn bút vươn lên mây).

-Núi Linh Trường: ở tổng Ngọc Xuyết phía đông huyện hạt, do đó còn gọi là núi Ngọc Xuyết; đối
bờ với động Y Bích ở Hậu Lộc. Núi chạy theo ven sông, đột ngột nhô lên 7 ngọn, chạy dài ra đến biển;
dưới chân núi có đá ngầm nhô lên, trông như người đang sải chân muốn lội qua.

Từ bờ Giang Ngạn nhô lên 7 ngọn. Ven sông là biển. Dưới chân có đá nhô lên giống như muốn lội
qua. Cách bờ, trong sóng bạc lại nhô lên vài ngọn lớn nhỏ mà ngọn phía trước trông giống như cái mũi
giầy, người ta gọi đó là ngọn Hài Tị Phong (ngọn Mũi Giầy), lại có tên gọi là "Hoàng ngưu mẫu tử
phong" (ngọn Bò mẹ bò con), phong cảnh thật kỳ lạ đặc sắc, quả là một nơi đầu ngõ của cửa biển Y
Bích. Ngày nay đồn cửa biển và pháo đài vẫn dựa lưng vào núi này.

[Sông: ]

-Một dòng sông từ ngã ba sông Ngu Giang chảy xuống, qua các xã Đồng ích, Tử Đà, Bút Sơn, giáp
giới hai huyện Mỹ Hóa, Hậu Lộc rồi đổ ra biển ở cửa Y Bích, dài 50 dặm, rộng 15 trượng. Triều lên
sâu 5 thước, triều xuống sâu 3 thước.

-Một dòng là hợp lựu của sông Mã và sông Lương, từ bến ải An Phái ở ngã ba Ngu Giang1 đổ
xuống, chảy qua huyện hạt, giáp giới với 2 huyện Đông Sơn, Quảng Xương, chảy ra biển ở cửa khẩu
Hội Triều, dài 70 dặm, rộng 50 trượng. Triều lên sâu 14, 15 thước, triều xuống sâu 7, 8 thước.

-Cảng Hoằng: một dòng cắt ngang phía đông huyện hạt, là tiểu đạo vận chuyển đường sông của
bản huyện, dài 15 dặm, rộng 3 trượng. Triều lên sâu 3 thước, triều xuống nước rất cạn.

Danh thắng: Không có.

Đường đi:

-Một đường đê từ núi Châu Phong2 men theo bên trái bờ sông đến tổng Ngọc Xuyết, ra đến biển, đi
hết khoảng nửa ngày đường, rộng 1 trượng.

-Một đường đê từ núi Châu Phong men theo bên phải bờ sông, qua các tổng Đại Tiền, Liên Châu
đến tổng Ngọc Xuyết sát biển, đi khoảng nửa ngày, đường rộng 1 trượng.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía nam, qua Phùng Dực, Mỹ Đà đến bến đò Phù Quang giáp
giới huyện Đông Sơn, đi chỉ khoảng nửa ngày, đường rộng 5 thước.

Thành trì đồn lũy:

-Pháo đài đồn Đại Tiền: ở xã Đại Tiền.

-Pháo đài đồn Liên Châu: ở xã Liên Châu.

-Bến cửa Yên Phái: ở xã Yên Vực.

[Đền miếu]:

-Văn từ (đền Văn, tức Văn miếu huyện): ở xã Hoằng Nghĩa; có 2 nhà; mỗi nhà đều 5 gian, lợp ngói,
tường xây; có 1 cửa tiền.

-Miếu Tứ vị thánh nương: ở xã Bút Sơn.

-Miếu thần Cao Vương: ở xã Đồng ích.

-Miếu thần Ngu Giang: ở thôn Yên Vực Thượng.

                                                     
1Ngv. Ngu Lang ; ngờ nhầm chữ "Lang", ở trên chưa thấy nói đến Ngu Lang, chỉ có Ngu Giang, mà trên

bản đồ cũng ghi là Ngu Giang.
2Tức núi Hoả Châu (đã nói ở trên).
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Số quân:
-Lính tuyển: 563 người.
-Hương binh: 300 người.

Số đinh: 4.921 người.

Ruộng đất:

-Ruộng, đất tổng cộng: 28.956 mẫu 9 sào 10 thước 8 tấc 5 phân.

Thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 9.953 quan 3 tiền 44 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 8.913 hộc 12 thưng 8 vốc 7 nắm.

Huyện Mỹ Hóa

Mỹ Hoá là huyện thống hạt của phủ Hà Trung, do huyện Hoằng Hoá kiêm nhiếp.

Huyện hạt1 phía đông giáp huyện Hậu Lộc, phía tây giáp hai huyện Thụy Nguyên, Yên Định; phía
nam giáp hai huyện Hoằng Hóa, Đông Sơn; phía bắc giáp huyện Vĩnh Lộc.

Đông tây cách nhau 17 dặm. Nam bắc cách nhau 21 dặm.

Huyện có 4 tổng, gồm 78 xã, thôn, trang, sở:

1-Tổng Lỗ Hương, 15 xã, thôn, sở:
1.Thôn Vĩnh Gia xã Lỗ Hương 2.Thôn Nhân Vực xã Lỗ Hương
3.Thôn An Phú xã Lỗ Hương 4.Thôn Xuân Phú xã Cẩm La
5.Thôn Nga Phú xã Cẩm La 6.Thôn Tuấn Mao xã Cẩm La
7.Thôn Trà Thượng xã Hoàng La 8.Thôn Trà Mỹ xã Hoàng La
9.Thôn Đại Điền xã Hoàng La 10.Thôn Đại Hữu xã Hoàng La
11.Thôn Kênh xã Hoàng La 12.Xã Đồng Xá 13.Xã Trinh Sơn
14.Xã Nghĩa Hương 15.Xã Vĩnh Lộc

2-Tổng Dương Sơn, 21 xã, thôn, trang:
1.Thôn Hương Sơn xã Dương Sơn 2.Thôn Thuần Lương xã Dương Sơn
3.Thôn Lương Quán xã Dương Sơn 4.Thôn Đại An xã Dương Sơn
5.Thôn Xa Vệ xã Sơn Trang 6.Thôn My Du xã Sơn Trang
7.Thôn Tự Nhiên xã Sơn Trang 8.Thôn Trung xã Sơn Trang
9.Thôn Dương Thanh xã Sơn Trang 10.Xã My Sơn 11.Xã Phú Gia
12.Trang Phong Mục 13.Xã Nghĩa Trang 14.Trang Nghĩa Trang xã Nghĩa Trang
15.Xã Trinh Hà 16.Xã Trinh Nga 17.Xã Thanh Nga
18.Thôn Cố Bản xã Dương Sơn 19.Thôn Bản Định xã Dương Sơn
20.Thôn Long Đoan xã Dương Sơn 21.Thôn Cẩm Lũ xã Dương Sơn

                                                     
1Huyện Mỹ Hoá : Thành lập năm Minh Mệnh thứ 19 (1838) do tách tổng Đại Lý của huyện Hậu Lộc, 2

tổng Lỗ Hương và Dương Sơn của huyện Hoằng Hoá và 3 xã Bái Xuyên, Hà Thuỷ, Trung Tiết của tổng Bút
Sơn huyện Hoằng Hoá. Lúc mới tách: 4 tổng, 75 xã thôn trang sở; đời Tự Đức: 4 tổng, 79 xã thôn trang sở; đời
Đồng Khánh: 4 tổng, 78 xã thôn trang sở. Như vậy huyện Mỹ Hoá đến đời Đồng Khánh vẫn còn, chứ không
phải bỏ vào năm đầu Thiệu Trị (1841) như vài tài liệu ghi nhầm (Sổ tay địa danh; Địa chí Thanh Hoá T.2,
1996, tr.243). Việc bỏ huyện Mỹ Hoá có thể đã thực hiện năm Thành Thái 1 (1889). Nay thuộc huyện Hoằng Hoá.
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3-Tổng Đại Lý, 19 xã, thôn, trang:
1.Thôn Chu Tử xã Đại Lý 2.Thôn Bội Độc xã Đại Lý
3.Thôn Y Ngô xã Đại Lý 4.Thôn Phú Thọ xã Đại Lý
5.Thôn Ngọc Trì xã Đại Lý 6.Thôn Nang Thanh xã Đại Lý
7.Thôn Bái Sa xã Đại Lý 8.Thôn Bạch Thổ xã Đại Lý
9.Thôn Phương Độ xã Đồng Yên 10.Thôn Nhân Sơn xã Đồng Yên
11.Thôn Bạch Thạch xã Đồng Yên 12.Xã Phú Điền 
13.Thôn Lương Xá xã Phú Điền 14.Thôn Chợ xã Xuân Hội
15.Thôn Chân Cơ xã Xuân Hội 16.Thôn Xuân Thị xã Xuân Hội
17.Thôn Bùi xã Tất Tác 18.Thôn Sơn xã Tất Tác
19.Thôn Ngọ xã Tất Tác

4-Tổng Dương Thuỷ, 23 xã, thôn:
1.Xã Phú Khê 2.Xã Quỳ Chử 3.Thôn Đông Khê xã Quỳ Chử
4.Xã Đại Khê 5.Thôn Bái Thượng xã Trì Trọng
6.Thôn Bái Hạ xã Trì Trọng 7.Thôn Trọng Hậu xã Trì Trọng
8.Thôn Thượng Thọ xã Trì Trọng 9.Thôn Tào xã Tào Xuyên
10.Thôn Trụ xã Tào Xuyên 11.Thôn Thịnh xã Tào Xuyên
12.Thôn Thượng xã Tào Xuyên 13.Thôn Mỹ xã Tào Xuyên
14.Thôn Trung xã Cát Xuyên 15.Thôn Cát xã Cát Xuyên
16.Thôn Mao An xã Cát Xuyên 17.Xã Bái Xuyên
18.Thôn Mao An xã Phú Ninh 19.Thôn Đông xã Phú Ninh
20.Thôn Đoài xã Phú Ninh 21.Thôn Hà Thuỷ xã Phú Ninh
22.Xã Trung Tiết 23.Xã Hà Thuỷ

Phong tục:

Người đi học và người cày ruộng nhiều, người làm thợ, đi buôn cũng có nhưng không nhiều mấy.
Học hành thì có tổng Dương Thuỷ là nhất, rồi đến các tổng Dương Sơn, Đại Lý, Lỗ Hương. Cày ruộng
trồng dâu mà có xen buôn bán thì ở xã Phú Khê, Đồng Xá, Trinh Sơn, Tào Xuyên. Dâu tằm mà có
người làm nghề ca hát thì ở các xã Trinh Nga, Phú Gia. Việc cưới xin, tang ma, thờ cúng đúng mức
theo lễ. Ba tháng mùa xuân tế thần cầu phúc, đều có mở hội ca hát. Văn từ, Văn chỉ các hương ấp đều
có. Theo Thiên chúa giáo chỉ 2 xã Bản Định, Trinh Hà gián tòng mà thôi.

Sản vật:

Huyện lúa thu nhiều, lúa hè ít. Dâu, tằm, khoai, đậu khá nhiều. Tào Xuyên, Cẩm Lũ dệt vải. Phú
Khê, Phú Gia dệt lụa. Các xã Phong Mục, Chu Tử, Sơn Trang, Phú Điền trồng chè xanh, dứa ngon
thơm.

Khí hậu:

Tháng giêng, hai gió đông, thỉnh thoảng gió bắc, mưa phùn, hơi lạnh. Tháng 3 gió đông nam, ấm
áp. Các tháng 4, 5, 6 gió nam, nắng gắt. Tháng 7, 8 gió thu, mưa lũ nhiều. Các tháng 9, 10 mưa lũ, bão
lụt, gió rươi. Tháng 11, 12 gió bấc lạnh rét, ít mưa. Thuỷ triều lên xuống cũng giống các huyện khác.

Sông núi:

-Núi Kim Trà: Còn gọi là núi Nghĩa Trang, ở địa phận 2 tổng Lỗ Hương và Dương Sơn. Trong dãy
núi non trùng điệp có 2 ngọn cao nhất. Dân buôn biển thường nói: Các núi gần biển ở ái Châu chỉ có
núi Nghĩa Trang là cao nhất, đi biển thì ngắm núi này làm chuẩn.

-Trinh Sơn: ở phía tây huyện, mạch núi từ Trà Sơn chạy đến, phía nam trông xuống sông Mã, là dãy
núi tổ của các núi chi bên hữu ở bản huyện.



Đồng khánh địa dư chí Tỉnh Thanh hóa

1095

-Băng Sơn: ở phía đông huyện hạt, giữa đồng bằng đột khởi 2 ngọn núi: Một ngọn có hai đầu cao
vót nhưng khoảng giữa thì bằng phẳng, còn có tên gọi là Mã Yên sơn (núi Yên Ngựa), là nơi Thượng
tướng quân Lê Phụng Hiểu triều Lý ném đao1, nay còn đền thờ ở chân núi2.

-Một đoạn sông Mã: từ ngã ba Bông đổ xuống, qua Phong Mục, Chu Tử đến xã Đại Lý giáp huyện
Vĩnh Lộc, dài 10 dặm rộng 30 trượng. Triều lên sâu 5 thước, triều xuống sâu 3 thước.

-Một đoạn sông Mã: từ ngã ba Bông đổ xuống ngã ba Đồng Xá là nơi hợp lưu của sông Mã và sông
Lương, rồi chảy qua các xã Trinh Sơn, Vĩnh Lộc đến giáp huyện Đông Sơn ở phía tây; dài 5 dặm, rộng
50 trượng. Triều lên sâu 14, 15 thước, triều xuống sâu 7, 8 thước.

-Một đoạn sông Mã từ ngã ba sông Ngu Giang đổ xuống, qua các xã Tào Xuyên, Cát Xuyên, Bái
Xuyên giáp huyện Hoằng Hóa, dài 9 dặm, rộng 15 trượng. Triều lên sâu 4, 5 thước, triều xuống sâu
3 thước.

-Sông Trà Khê: Phát nguồn từ xã Trà Sơn, quanh co chảy qua huyện hạt, đến xã Hà Thượng huyện
Hậu Lộc đổ vào Ngu Giang; dài 18 dặm, rộng 2 trượng. Triều lên sâu 2, 3 thước, triều xuống nước
rất cạn.

Danh thắng: không có.

Đường đi:

-Một đường quan báo phía nam từ xã Trinh Sơn đi ra phía bắc đến xã Đại Lý; dài 19 dặm 165
trượng, rộng 1 trượng.

-Một đuờng quan báo từ huyện hạt đi lên thành tỉnh, theo đường quan báo mà đi, hết khoảng ngửa
ngày, đường rộng 1 trượng.

-Một đường đê, phía tây từ xã Trà Sơn đi về phía đông đến xã Hà Thuỷ, men theo đê mà đi, hết
chừng nửa ngày, đường rộng 1 trượng.

Thành trì đồn luỹ: Không có.

Đền miếu có tên:

-Văn từ: ở xã Đông Khê, có hai nhà, mỗi nhà đều 5 gian, lợp ngói, tường gạch; có một cửa ở

mặt tiền.

-Miếu Triệu Việt vương: ở xã Trinh Hà.

-Miếu thần Cao Sơn: ở xã Trinh Sơn.

-Miếu thần Triệu ẩu: ở xã Phúc Điền.

Số quân:
-Lính tuyển: 532 người.
-Hương binh: 300 người.

Số đinh: 4.500 người.

Ruộng đất, thuế:

-Số ruộng, đất tổng cộng: 19.457 mẫu 6 thước 9 tấc 2 phân 4 ly.

-Thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 8.710 quan 8 mạch 52 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 7.641 hộc 10 thăng 3 vốc 3 nắm.

                                                     
1Ném đao: Sử chép vua Lý Thái Tông thưởng công cho Lê Phụng Hiểu bằng cách cho ông đứng trên núi Băng

Sơn ném đao ra xa, đao rơi đến chỗ nào thì được ban đất đến chỗ ấy. Có lẽ đó chỉ là lời truyền ngôn để đề cao
sức khoẻ của Lê Phụng Hiểu.

2Hiện còn đền thờ Lê Phụng Hiểu tại quê ông ở xã Dương Sơn huyện Hoằng Hoá, (x. DTLSVHVN, tr.395).
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Huyện Hậu Lộc

Hậu Lộc1 là huyện thống hạt thuộc phủ Hà Trung. Huyện lỵ đóng ở xã Duy Tinh tổng Du Trường,
xung quanh rào cọc tre nhọn, cao 7 thước; chu vi 40 trượng 5 thước, mở 1 cửa tiền, cao 7 thước.

Huyện hạt phía đông đến biển; phía tây giáp giới huyện Mỹ Hóa, phía nam giáp huyện Hoằng Hóa;
phía bắc giáp huyện Nga Sơn.

Đông tây cách nhau 26 dặm. Nam bắc cách nhau 21 dặm.

Huyện có 4 tổng, gồm 72 xã, thôn, trang, sở:

1-Tổng Du Trường, 15 xã, thôn, trang:
1.Thôn Khoan Dịch xã Du Trường 2.Thôn Thiện La xã Du Trường
3.Thôn Vũ Xá xã Du Trường 4.Thôn Đại Hộ xã Du Trường
5.Trang Du Trường 6.Xã Du Trường Trung 7.Xã Du Trường Hạ
8.Thôn Lam xã Duy Nhất 9.Thôn Thái Thường xã Duy Nhất 
10.Thôn Nhuệ xã Duy Nhất 11.Thôn Bộ Đầu xã Hà Thượng 
12.Thôn Hà Mạt xã Hà Thượng 13.Xã Duy Tinh
14.Thôn Ngoại 15.Xã Hà Liên

2-Tổng Đăng Trường, 19 xã, thôn, sở:
1.Thôn Trường Thị xã Đăng Trường 2.Thôn Trường Trung xã Đăng Trường
3.Thôn An Hậu xã Đăng Trường 4.Thôn Quý Giáp xã Đăng Trường
5.Thôn Nội xã Trương Xá 6.Thôn Nam Huân xã Trương Xá
7.Thôn Đông Thịnh xã Bái Hà 8.Thôn Đông Thượng xã Bái Hà
9.Thôn Xuân xã Bái Hà2 10.Thôn Bái Trung xã Bái Hà
11.Thôn Hữu Nghĩa xã Bái Hà 12.Xã Quân Phú 13.Xã Y Bích
14.Xã Lộc Tiên 15.Thôn Nam Khê3 16.Trang An Lương 17.Xã Lục Trúc
18.Sở Điện Cư 19.Xã Diêm Phố

3-Tổng Chi Nê, 22 xã, thôn, trang, sở:
1.Thôn Đông xã Chi Nê 2.Thôn Hương xã Chi Nê 3.Xã Dực Đông
4.Thôn Yên Hòa xã Thống Trại 5.Thôn Công Bồi xã Thống Trại4

6.Thôn Tống Ngọc xã Thống Trại5 7.Thôn Hương Đầu xã Thống Trại
8.Thôn Xuân Lôi xã Thống Trại 9.Thôn Đồng Luộc xã Thống Trại
10.Xã Uy Hổ 11.Xã Ngọc Đới 12.Thôn Bùi xã Bình Đạm

                                                     
1Huyện Hậu Lộc: Từ đời Trần-Hồ về trước là huyện Thống Binh ; thời thuộc Minh đổi là huyện Thống

Ninh  (THQQ). Đầu đời Lê đổi là huyện Thuần Hựu . Đời Lê Trung hưng, kiêng huý Chân Tông
Duy Hựu (ở ngôi: 1643-1649), đổi là huyện Thuần Lộc . Đầu triều Nguyễn, năm Gia Long 2 (4-1803)
kiêng chữ Thuần (tên huý của chúa Nguyễn Phúc Thuần), đổi là huyện Phong Lộc . Năm Minh Mệnh 2
(1821) tách tổng Đại Lý sang huyện Mỹ Hoá mới lập, đổi tên huyện với phần còn lại là Hậu Lộc. Số xã, thôn:
đầu Nguyễn 5 tổng, 91 xã, trang, sở; đời Tự Đức: 4 tổng, 73 xã, thôn, trang, vạn; đời Đồng Khánh: 4 tổng, 72
xã, thôn, trang, vạn. Nay là huyện Hậu Lộc tỉnh Thanh Hoá.

2Thôn Xuân Bái Hà: Từ đầu Nguyễn trở về trước là thôn Nguyễn; năm Tự Đức thứ 14 (1861) kiêng quốc tính
Nguyễn, đổi là thôn Xuân.

3Thôn Nam Khê: Từ đầu Nguyễn trở về trước là thôn Nam Hoa . Năm Thiệu Trị 1 (1841) kiêng huý chữ
Hoa, đổi là Nam Khê .

4Thôn Công Bồi: Từ đầu Nguyễn trở về trước là xã Hoa Bồi . Đầu đời Thiệu Trị kiêng huý chữ Hoa, đổi là
Công Bồi .

5Thôn Tống Ngọc: Từ đầu Nguyễn về trước là thôn Tông Chủ . Năm Thiệu Trị 1 (1841) kiêng huý chữ
Tông, đổi là thôn Tống Ngọc .
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13.Thôn Hà Phấn xã Bình Đạm 14.Thôn Chấp Trung xã Bình Đạm
15.Thôn Thanh Đạm xã Bình Đạm 16.Thôn Bạch Lộc xã Bình Đạm
17.Thôn Kỳ Đà xã Phù Lạc 18.Thôn Thiều Xá xã Phù Lạc
19.Thôn Phù Lạc 20.Xã Linh Xá 21.Trang Dực Đông 22.Xã Yên Định

4-Tổng Liên Cừ, 16 xã, thôn, trang:
1.Xã Liên Cừ 2.Xã An Giáo 3.Xã Liên Khê
4.Thôn Bạch Đầu xã Yên Cừ 5.Thôn Hiển Vinh xã Yên Cừ
6.Thôn Vĩnh Lộc xã Yên Cừ 7.Xã Hoành Trung
8.Thôn Yên ổn xã Liên Trì 9.Thôn Liên Trì 10.Xã Phú Lương
11.Thôn Phúc Thành xã Khúc Phấn 12.Thôn Đa Phạn xã Khúc Phấn
13.Thôn Mỹ Điền xã Địch Cát 14.Thôn Hương Trung xã Địch Cát
15.Thôn Mỹ Do xã Địch Cát 16.Xã Yên Trung1

Phong tục:

Trong huyện người đi học và cày ruộng nhiều, người làm thợ, đi buôn cũng có nhưng không nhiều
mấy. Hai tổng Du Trường, Đăng Trường học hành có phần khá. Hai tổng Chi Nê, Liên Cừ gần được
mức chất phác. Việc cưới xin, tang ma, thờ cúng không quá hà tiện, nhưng cũng không xa hoa. Văn từ,
văn chỉ thì các xã đều có. Hàng năm vào mùa xuân tế thần cầu phúc, mở hội ca hát, hương ấp nào
cũng thế. Cũng có nơi chơi đánh cờ người2, hoặc đua thuyền để vui đám hội. Theo Thiên chúa giáo,
toàn tòng chỉ một thôn Đa Phạn, gián tòng cũng chỉ mấy xã như Nam Huân, Bộ Đầu, Duy Tinh, Hiển
Vinh, Hà Mạt mà thôi.

Sản vật:

Lúa hè ít, lúa thu nhiều. Khoai, đậu, bông vải thì các xã đều có. Nguồn lợi biển thì ở các xã Y Bích,
Diêm Phố, Trương Xá, Nam Huân có tôm cá, mắm muối cũng đủ cung cấp cho đời sống.

Khí hậu:

Tháng giêng, tháng hai gió đông, cũng thường có gió bấc hơi lạnh. Mưa dầm hàng tuần, mù biển
đầy trời, buổi sáng đến cuối giờ Mão mới tan, buổi chiều đến khoảng cuối giờ Thân đã tối trời. Tháng
ba ấm áp. Ba tháng mùa hè nắng nóng oi bức, gió nam thổi suốt ngày. Ba tháng mùa thu thường nhiều
mưa lũ bão lụt. Ba tháng mùa đông nhiều mưa phùn, lạnh rét. Khi có sương xuống thì cây cối hoa quả
vàng rụng, khô héo, như trầu cau là thiệt hại nặng hơn cả, tục gọi là sương muối. Đó là do địa thế ở
miền gần biển như vậy. Hàng năm, ngày 20 tháng 9 và ngày mồng 5 tháng 10 thường có mưa gió, tục
gọi tiết rươi sinh. Thuỷ triều hàng tháng lên xuống cao thấp cũng như ở các huyện khác.

Núi sông:

Trong huyện có các núi như núi Bạch Đầu, núi Yên ổn, núi Dực Đông, đều thuộc loại bình thường.

-Một đoạn sông Mã là ranh giới ngăn cách với huyện Nga Sơn, đổ xuống cửa Bạch Câu, dài 40
dặm, rộng 30 trượng; triều lên sâu 6 thước; triều xuống sâu xấp xỉ 3 thước.

-Sông Ngu Giang: giáp huyện Hoằng Hóa, đổ xuống cửa Y Bích, dài 10 dặm, rộng 15 trượng. Triều
lên sâu 4, 5 trượng, triều xuống sâu khoảng 2, 3 thước.

                                                     
1Ngv. chép tổng Liên Cừ có 16 xã thôn trang, nhưng đếm đúng chỉ có 15 xã thôn trang; đối soát theo bản đồ kèm

theo, thấy tại đây chép sót xã Yên Trung .
2Ngv.: hý kỳ , với chữ kỳ  là lá cờ. Chưa thật rõ cách dùng chữ của người soạn, nhưng đoán định phải là

chữ kỳ (con cờ), ở đây là trò chơi đánh cờ người trong các kỳ lễ hội: các quân cờ đề chữ to, có cán do người
cầm.
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-Kênh Trường Cảng chảy ngang huyện, qua sông cái chảy sang huyện Hoằng Hóa, dài 20 dặm,
rộng 3 trượng. Triều lên sâu 3 thước, triều xuống nước rất cạn.

Danh thắng: không có.

Đường đi:

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía nam, qua địa phận huyện Hoằng Hóa đến thành tỉnh, đi hết
khoảng nửa ngày, đường rộng 5 thước.

-Một đường nhỏ đi từ huyện lỵ đến Trương Xá, cửa tấn Y Bích đến sát biển, đi khoảng nửa ngày, đường
rộng 5 thước.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi qua Du Tràng đến bến đò Liên Trì, đi khoảng nửa ngày, đường rộng
5 thước.

Thành trì đồn lũy:

-Pháo đài đồn Y Bích: ở xã Y Bích.

[Đền miếu]:

-Văn từ: ở xã Du Tràng Trung; có 2 nhà, mỗi nhà 5 gian, lợp ngói, xung quanh là hàng rào tre, có 1

cửa trước.

-Miếu Tứ vị thánh nương: ở xã Y Bích.

-Miếu thần Cao Sơn: ở các xã Trương Xá, Linh Xá, Thống Trại, Đăng Trường.

Số quân:
-Lính tuyển: 504 người.
-Hương binh: 300 người.

Số đinh: 4.593 người.

Ruộng đất, thuế:

-Ruộng, đất tổng cộng: 23.419 mẫu 5 sào 5 thước 5 tấc 4 phân 1 ly.

Thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 8.090 quan 34 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 8.418 hộc 21 thưng 6 vốc 8 nắm.

Phủ Thiệu Hóa

Phủ hạt ở phía tây bắc thành tỉnh, phủ kiêm lý huyện Thụy Nguyên, thống hạt hai huyện Đông Sơn
và Yên Định.

Phủ lỵ đóng ở xã Kiến Trung tổng Mật Vật huyện Thụy Nguyên. Luỹ đất cao 5 thước, dầy 3 thước,
xung quanh rào cọc tre nhọn, cao 7 thước; chu vi 100 trượng. Có cửa tiền cao 9 thước.

Phủ hạt1 phía đông giáp 2 huyện Hoằng Hóa, Mỹ Hóa; phía tây giáp huyện Lôi Dương, lại giáp
châu Lương Chính; phía nam giáp 2 huyện Nông Cống, Quảng Xương phủ Tĩnh Gia; phía bắc giáp
huyện Vĩnh Lộc phủ Quảng Hóa.

                                                     
1 Phủ Thiệu Hoá : Xưa là đất quận Cửu Chân. Thời thuộc Minh đặt làm phủ Thanh Hoá . Đầu đời

Lê đổi là phủ Thiệu Thiên, gồm 8 huyện: Lương Giang, Đông Sơn, Lôi Dương, Vĩnh Phúc, Yên Định, Thạch
Thành, Bình Giang, Cẩm Thuỷ. Năm Gia Long 14 (1815) đổi là phủ Thiệu Hoá . Năm Minh Mệnh 7
(1826) tách huyện Lôi Dương sang phủ Thọ Xuân; năm Minh Mệnh 16 (1835) lại tách các huyện Vĩnh Lộc,
Cẩm Thuỷ, Thạch Thành, Quảng Địa sang huyện Quảng Hoá mới lập, còn lại 3 huyện, nay là đất 2 huyện
Đông Sơn và một phần huyện Yên Định.
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Đông tây cách nhau 175 dặm. Nam bắc cách nhau 51 dặm.

Huyện kiêm lý:

Huyện Thụy Nguyên, 8 tổng:
1.Tổng Mật Vật 2.Tổng Phù Chẩn 3.Tổng An Trường 4.Tổng Phú Hà
5.Tổng Phùng Thịnh 6.Tổng Thử Cốc 7.Tổng Ngọc Lặc 8.Tổng Quảng Thi

Hai huyện thống hạt:

1-Huyện Đông Sơn, 9 tổng:
1.Tổng Thọ Hạc 2.Tổng Bố Đức 3.Tổng Đại Bối 4.Tổng Vận Quy
5.Tổng Thạch Khê 6.Tổng Thanh Khê 7.Tổng Tuân Hóa 8.Tổng Quang Chiếu
9.Tổng Quảng Chiếu

2-Huyện Yên Định, 8 tổng:
1.Tổng Đa Lộc 2.Tổng Trịnh Xá 3.Tổng Bái Châu 4.Tổng Khoái Lạc
5.Tổng Yên Định 6.Tổng Đông Lý 7.Tổng Hải Quật 8.Tổng Đan Nê

Phong tục:

Người đi học và người cày ruộng nhiều, rải rác cũng có người làm thợ, đi buôn. Đất văn học thì có
Bằng Trình, Vãn Hà huyện Thụy Nguyên; Phủ Lý, Phúc Thọ, Ngọc Tích, Ngọc Bôi huyện Đông Sơn;
Trường Lang huyện Yên Định. Đó là những nơi có tiếng, còn như học hành khoa cử thì nơi nào cũng
có, nhưng không nhiều lắm. Cưới xin, tang ma, thờ cúng phần nhiều theo đúng lễ. Văn chỉ, văn từ, đền
thờ thần, chùa thờ Phật các hương ấp đều có. Dân chúng phần nhiều theo đạo Phật, ít người theo Thiên
chúa giáo.

Sản vật:

Lúa thu ít, lúa hè nhiều. Dâu, tằm, khoai đậu, bông vải cả 3 huyện đều có. Riêng Thụy Nguyên có
gỗ lim, Đông Sơn có đá thanh, cam chanh thơm ngon, xưa nay có lệ cống.

Khí hậu:

Tháng giêng, tháng 2 gió đông có đem theo gió bấc, hơi lạnh. Tháng 3 ấm áp. Các tháng 4, 5, 6 gió
nam nắng nóng. Các tháng 7, 8, 9 gió thu, nhiều mưa lũ bão lụt, gió rươi. Ba tháng mùa đông gió bấc
lạnh rét. Thuỷ triều mỗi tháng 2 lần; riêng tháng 2 và tháng 8 thì mỗi tháng 3 lần.

Núi sông:

Ba huyện đều có núi. Kể núi có tên:

Huyện Thuỵ Nguyên: núi Lam Sơn, núi Bằng Trình, núi Chí Linh.

Huyện Đông Sơn: núi Hàm Rồng, núi Bàn A, núi Khế Sơn, núi Bạch Thạch Sơn, núi Ngọc Nữ.

Huyện Yên Định: núi Đông Cổ, núi Quân Yên.

-Một đoạn sông Lương từ phía tây phủ hạt đổ xuống, đến núi Bằng Trình thì hợp lưu với sông Mã
rồi chảy ra biển ở cửa Triều Tấn.

-Một dòng là sông Ngọc Truy từ châu Lương Chính đổ xuống, qua 2 huyện Thuỵ Nguyên, Yên
Định, hợp lưu với sông Mã rồi chảy ra biển ở cửa Y Bích.

Danh thắng:

Huyện Thụy Nguyên có: chùa Thái Bình.

Huyện Đông Sơn có: động Nghiêu Sơn, chùa Mật Sơn.

Đường đi:

-Một đường quan báo từ cầu Bố Vệ huyện Đông Sơn đến bến đò Dương Xá, dài 7 dặm 140 trượng,
rộng 1 trượng.
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-Một đường nhỏ từ phủ lỵ đi về phía đông nam, qua huyện Đông Sơn đến thành tỉnh, đi khoảng nửa
ngày, đường rộng 5 thước.

-Một đường nhỏ từ phủ lỵ đi về phía tây, qua các tổng An Trường, Quảng Thi, đến tổng Ngọc Lặc,
đi khoảng 1 ngày, đường rộng 5 thước.

-Một đường nhỏ từ phủ lỵ đi về phía bắc, qua các tổng Mật Vật, Thử Cốc đến huyện lỵ huyện Yên
Định, đi khoảng nửa ngày, đường rộng 5 thước.

Thành trì, đồn lũy: Không có.

Văn từ: ở xã Mật Vật huyện Thụy Nguyên, có 3 nhà: nội toà 3 gian, trung toà 5 gian; đều lợp ngói;
ngoại toà 5 gian, lợp tranh.

Miếu có tên:

-Miếu Lê Đại Hành Hoàng đế: ở xã Trung Lập huyện Thụy Nguyên.

-Miếu các vua Lê: ở xã Bố Vệ, huyện Đông Sơn.

-Miếu Thái hậu Lê Quang Thục: ở xã Động Bàng huyện Yên Định.

-Miếu thần Đồng Cổ: ở xã Đan Nê huyện Yên Định.

-Miếu thần Đổng Thiên vương: ở xã Trịnh Điện, huyện Yên Định.

-Miếu Khương Công Phụ: ở xã Tường Vân, huyện Yên Định.

-Miếu thần Long Uyên: ở xã Hoàng Hộc, huyện Đông Sơn.

-Miếu Nguyễn Thượng thư: ở xã Vãn Hà, huyện Thụy Nguyên.

Số quân: 2.992 người, trong đó:
-Lính tuyển: 1.892 người.
-Hương binh: 1.100 người.

Số đinh: 17.395 người.

Ruộng đất:

-Ruộng, đất tổng cộng: 103.632 mẫu 4 sào 8 thước 6 tấc 2 phân.

Thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 40.311 quan 5 tiền 52 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 45.923 hộc 10 thưng (trong đó các tổng An Trường, Quảng Thi, Ngọc Lặc,
huyện Thụy Nguyên chiết nạp bằng tiền).

Huyện Thụy Nguyên

Huyện Thuỵ Nguyên1 thuộc phủ Thiệu Hoá, do phủ kiêm lý; phủ lỵ đóng tại huyện hạt.

Huyện hạt phía đông giáp huyện Mỹ Hóa, phía tây giáp châu Lương Chính; phía nam giáp huyện
Lôi Dương, lại giáp liền huyện Đông Sơn; phía bắc giáp huyện Yên Định.

Đông tây cách nhau 89 dặm. Nam bắc cách nhau 110 dặm.

Huyện có 8 tổng, gồm 131 xã, thôn:

                                                     
1 Huyện Thụy Nguyên : Từ đời Lý Trần về trước là huyện Lương Giang  (trong huyện có sông

Lương), thời thuộc Minh cũng gọi là huyện Lương Giang. Đầu đời Lê Thái Tổ đổi là huyện ứng Thuỵ .
Năm Quang Thuận 10 (1469) đời Lê Thánh Tông định bản đồ toàn quốc, lấy lại tên cũ là huyện Lương Giang,
đặt thuộc phủ Thiệu Thiên. Đời Uy Mục, niên hiệu Đoan Khánh (1505-1509) đổi là huyện Thuỵ Nguyên

. Nay là đất thuộc hai huyện Thiệu Yên và Ngọc Lặc tỉnh Thanh Hoá.



Đồng khánh địa dư chí Tỉnh Thanh hóa

1101

1-Tổng Mật Vật, 26 xã, thôn, trang, giáp:
1.Thôn Mật xã Mật Vật 2.Thôn Cách xã Mật Vật 3.Thôn Vĩ xã Mật Vật
4.Thôn Đông Minh xã Vãn Hà 5.Giáp Vĩnh Điện xã Vãn Hà 
6.Thôn Trí Cẩn xã Vãn Hà 7.Thôn Trinh Nguyên xã Ngọc Hoạch 
8.Thôn Nhân Lý xã Ngọc Hoạch 9.Thôn Bái Thượng xã Ngọc Hoạch
10.Thôn Hoạch xã Ngọc Hoạch 11.Thôn Đoài Thượng xã Ngọc Hoạch
12.Thôn Đoài Đông xã Ngọc Hoạch 13.Thôn Tra xã Ngọc Hoạch 
14.Thôn Thanh Điền xã Ngọc Hoạch 15.Trang Phương Đường1

16.Xã Đoạn Quyết 17.Thôn Đa Lộc xã Đông Lỗ 18.Thôn Cựu Đông Lỗ
19.Thôn Ngưỡng Đức xã Tuấn Kiệt 20.Thôn Ngọc Tỉnh xã Tuấn Kiệt
21.Thôn Thuận Tôn xã Tuấn Kiệt 22.Thôn Thái Bình2 xã Tuấn Kiệt
23.Xã Kiến Trung 24.Trang Thanh Tiêu 25.Trang Đường Ngang 26.Xã Phú Lai

2-Tổng Phù Chẩn, 13 xã, thôn:
1.Thôn Yên Lộ xã Phù Chẩn 2.Thôn Ngọc Đới xã Phù Chẩn 
3.Thôn Thượng xã Chẩn Xuyên 4.Thôn Bình Ngô xã Chẩn Xuyên 
5.Xã Lam Vĩ 6.Xã Cẩm Vân3 7.Thôn Trừng Giang xã Hưng Thịnh 
8.Thôn Bảo Đức xã Hưng Thịnh 9.Thôn Mậu Sơn xã Hương Quan
10.Thôn Phác Đồng xã Hưng Thịnh 11.Thôn Thượng và thôn Mỹ xã Hương Quan
12.Xã Quan Cai 13.Xã Phú Lộc

3-Tổng Yên Trường, 10 xã, thôn, phường:
1.Xã Yên Trường 2.Xã Phúc Sơn 3.Xã Phúc Bồi 4.Xã Vạn Lại
5.Xã Trấn Man 6.Xã Mĩ Lâm 7.Xã Thái Lai 8.Thôn Yên Mỹ
9.Thôn Phú Lâm 10.Phường Thượng Sà

4-Tổng Phú Hà, 11 xã, thôn, trại:
1.Thôn Phú Xá xã Phú Hà 2.Thôn Lãng xã Phú Hà 
3.Thôn Hà Lũng xã Phú Hà 4.Xã Yên Trung
5.Thôn Đông và thôn Mỹ Hoà xã Yên Lãng 6.Thôn Yên Mỹ xã Yên Lãng 
7.Thôn Thượng Gia xã Yên Lãng 8.Trại Yên Lãng xã Yên Lãng
9.Xã Trung Vũ 10.Thôn Khánh Thọ 11.Xã Canh Hoạch

5-Tổng Thử Cốc, 22 xã, thôn, trang:
1.Thôn Xá Lê xã Thử Cốc 2.Thôn Phú Tình xã Thử Cốc
3.Thôn Yên Thọ xã Thử Cốc 4.Thôn Phong Hậu xã Thử Cốc
5.Thôn Phú Thọ xã Thử Cốc 6.Thôn Nội xã Minh Linh4

7.Thôn Ngoại xã Minh Linh 8.Thôn Căng Hạ xã Minh Linh
9.Thôn Hương Lai5 xã Lai Duệ 10.Thôn Phong Mỹ xã Lai Duệ
11.Thôn Phong Cốc xã Lai Duệ 12.Thôn Cốc xã Cốc Xá
13.Thôn Cao Phú xã Cốc Xá 14.Thôn Ngọc Quang Thượng xã Cốc Xá

                                                     
1Trang Phương Đường: Từ đầu Nguyễn trở về trước là trang Hoa Đường . Đầu đời Thiệu Trị (1841) kiêng

huý chữ Hoa, đổi là Phương Đường .
2Thôn Thái Bình xã Tuấn Kiệt: Từ đầu Nguyễn trở về trước là thôn Hoa Phật  xã Tuấn Kiệt. Đầu đời

Thiệu Trị kiêng huý chữ Hoa, đổi là thôn Thái Bình .
3Xã Cẩm Vân: Từ đầu Nguyễn trở về trước là xã Hoa Vân . Đầu đời Thiệu Trị (1841) kiêng huý chữ Hoa,

đổi là Cẩm Vân .
4Xã Minh Linh: Đầu Nguyễn là xã Địa Linh .
5Thôn Hương Lai: Đầu Nguyễn là thôn Thái Lai ; từ sau năm Tự Đức 14 (1861) kiêng chữ Thái  (tên huý

chúa Nguyễn Phúc Thái), đổi là Hương Lai .
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15.Thôn Ngọc Quang Hạ xã Cốc Xá 16.Xã Trung Lập 
17.Thôn Thọ Tân xã Xuân Phố 18.Thôn Nội xã Xuân Phố1

19.Xã Phú Hậu 20.Xã Ngọc Trung 21.Thôn Bang 22.Trang Cốc

6-Tổng Ngọc Lặc, 9 xã, thôn, trang:
1.Xã Ngọc Lặc 2.Xã Ngọc Khê 3.Xã Cao Trĩ 4.Xã Thuý Sơn
5.Xã Thạch Yến 6.Xã Ngọc Lập 7.Thôn Mộng Sơn 8.Thôn Ti Ti 
9.Trang Trúc

7-Tổng Phùng Thịnh2, 14 xã, thôn, trang, giáp:
1.Thôn Phùng xã Phùng Thịnh3 2.Thôn Nhuệ xã Phùng Thịnh 
3.Thôn Đường xã Phùng Thịnh 4.Thôn Nạp xã Phùng Thịnh 
5.Xã Quản Xá 6.Xã Nhân Lý 7.Xã Lỗ Tự 
8.Xã Phù Nguyên4 9.Thôn Đông, thôn Mỹ xã Yên Xá 
10.Thôn Đoài xã Yên Xá 11.Giáp Lưu xã Yên Xá
12.Trang Quản 13.Xã Như Lăng 14.Xã Bằng Trình

8-Tổng Quảng Thi, 26 xã, thôn:
1.Xã Quảng Thi 2.Xã Long Thịnh 3.Xã Yên Lạc 4.Xã Nguyệt ấn 
5.Thôn Chiếu Thị 6.Xã Lam Sơn 7.Xã Phú Lâm 8.Thôn Dựng Tú 
9.Thôn Cốc Xá 10.Thôn Đức Trai 11.Thôn Đàm Bao 12.Thôn Phùng Dực
13.Thôn Hào Lương 14.Thôn Vân Am 15.Thôn Lũng Mi 16.Thôn Dao Xá
17.Thôn Châu 18.Thôn ái Đức 19.Thôn Phụng Dưỡng 20.Thôn Mỹ Thịnh
21.Thôn Như áng 22.Thôn Hướng Dương 23.Thôn Bỉ Ngũ
24.Thôn Cốc Thượng 25.Thôn Cốc Hạ 26.Thôn Bao Lạc

Phong tục:

Người đi học và người cày ruộng nhiều, người làm thợ, đi buôn cũng có nhưng không nhiều mấy.
Mật Vật, Phù Chẩn, An Trường, Thử Cốc, Phùng Thịnh gần với văn nhã. Phú Hà, Ngọc Lặc, Quảng
Thi gần được với chất phác. Việc cưới xin, tang ma, thờ cúng không hà tiện, nhưng cũng không xa
hoa. Đền thờ thần, chùa thờ Phật, Văn chỉ, Văn từ thì các xã, thôn đều có. Theo Thiên chúa giáo chỉ
1 xã Lam Vĩ.

Sản vật:

Lúa thu nhiều, lúa hè ít. Dâu, tằm, bông, vải, khoai, đậu, dứa, quả vải, chuối, mít, trầu, cau khá
nhiều. Dệt lụa xã Lai Duệ có tiếng. Gỗ lim và các loại gỗ mầu có nhiều ở các tổng gần núi như An
Trường, Ngọc Lặc, Quảng Thi. Tổng Ngọc Lặc còn có loại tre hoa có thể làm võng cáng.

Khí hậu:

Tháng giêng, tháng hai gió đông, đôi lúc xen gió bấc, hơi lạnh, mưa phùn, nhiều sương núi, hàng
ngày đến giữa giờ Mão mới tan. Tháng ba gió đông nam, ấm áp. Ba tháng mùa hè gió nam, nắng nóng,

                                                     
1Xã Xuân Phố: Từ đầu Nguyễn trở về trước là xã Hoa Phố . Đầu đời Thiệu Trị (1841) kiêng huý chữ Hoa,

đổi là Xuân Phố .
2Xem chú sát dưới.
3Phùng Thịnh (tổng, xã): Từ đầu Nguyễn trở về trước là tổng và xã Phùng Cầu . Từ sau năm Tự Đức 14

(1861) kiêng đồng âm chữ Cầu  (Nguyễn Thị Ngọc Cầu, mẹ sinh Định vương Nguyễn Phúc Thuần), đổi là
Phùng Thịnh .

4Xã Phù Nguyên: Đầu đời Nguyễn về trước là xã Phù Lê , sau đổi là Phù Nguyên , có lẽ đổi khoảng
năm Tự Đức 14 (1861).
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oi bức, ít mưa. Ba tháng mùa thu nhiều mưa lũ bão lụt. Ba tháng mùa đông gió bấc, lạnh rét. Thuỷ triều
mỗi tháng 2 lần; riêng tháng 2 và tháng 8: mỗi tháng 3 lần.

Núi sông:

-Núi Lam Sơn: ở phía tây huyện hạt. Núi đá dựng lên rồi thoải xuống đồng bằng, lại nhô lên làm
thành một ngọn núi đất, là nơi có vườn nhà cũ của vua Lê Thái Tổ. Theo sử nhà Lê, tổ 3 đời của Lê
Thái Tổ có lần đi chơi qua núi Lam Sơn, thấy đàn chim bay lượn rồi đậu xuống như hình đám đông
người tụ hội, nói rằng: "Đây hẳn phải là nơi đất tốt", nhân đó dời nhà đến ở đây. Về sau dấy nghiệp đế
vương, lấy vùng này làm Lam Kinh.

-Núi Bằng Trình: ở xã Bằng Trình, phía đông huyện hạt; còn có tên gọi là núi Thái Bình. Một ngọn
đứng riêng, bên phải dựa vào núi Bàn A, phía trước nhìn xuống dòng sông Mã, hình núi kỳ lạ đẹp đẽ,
phong cảnh thật thanh nhã.

-Núi Chí Linh: ở phía tây huyện hạt, giáp châu Lương Chính, mạch núi kéo dài, cây cối xanh tốt.
Vua Lê Thái Tổ [khi chưa lên ngôi] bị quân Minh đánh úp, đã cùng các tướng đóng giữ ở nơi đây.

-Một đoạn sông Lương Giang: từ tổng Quảng Thi chảy đến tổng Mật Vật giáp huyện Lôi Dương,
dài 100 dặm, rộng 40 trượng, sâu trên dưới 3, 4 thước. Thuỷ triều đến xã Đoạn Quyết tổng đó (tức tổng
Mật Vật) thì dừng.

Lại 1 đoạn từ xã Đoạn Quyết đến xã Bằng Trình giáp huyện Đông Sơn cùng hợp dòng với sông Mã,
rồi đổ ra cửa biển Triều Tấn, dài 3 dặm, rộng 40 trượng. Triều lên sâu 7 thước, triều xuống sâu 3
thước.

-Sông Truy Giang: từ châu Lương Chính chảy qua phía tây bắc đến phía đông bắc huyện hạt, giáp
huyện Yên Định, hợp dòng với sông Mã, dài 47 dặm, rộng 4 trượng, sâu 2, 3 thước. Thuỷ triều không
lên đến đoạn sông này.

Danh thắng:

-Chùa Thái Bình: ở xã Bằng Trình, phía trước trông ra sông Lương Giang. Giữa sông này có tảng đá
phẳng dựng đứng. Sau chùa có động đá có thể đi thông từ phía đông sang phía tây, thiên nhiên bày xếp
thật công phu khéo đẹp. Gần chùa có tháp hoa sen cửu phẩm, nay đã sụp đổ.

Đường đi:

-Một đường nhỏ từ phủ lỵ đi về phía đông đến thành tỉnh, đi khoảng nửa ngày, đường rộng 5 thước.

-Một đường nhỏ từ phụ lỵ về phía tây, qua 2 tổng An Trường, Quảng Thi đến tổng Ngọc Lặc, đi
khoảng 1 ngày, đường rộng 5 thước.

-Một đường nhỏ từ phủ lỵ lên phía bắc đến huyện lỵ Yên Định, đi khoảng nửa ngày, đường rộng 5
thước.

Thành trì đồn lũy: Không có.

Văn từ: ở thôn Mật xã Mật Vật. Nội điện 1 toà 3 gian; trung điện 1 toà 5 gian, đều lợp ngói; ngoại
đường 1 toà 5 gian, lợp tranh, tường xây gạch, có 1 cửa trước.

Miếu có tên:

-Miếu Hoàng đế Lê Đại Hành: ở xã Trung Lập.

-Miếu Nguyễn Thượng thư: ở xã Vãn Hà.

Số quân:
-Lính tuyển: 492 người.
-Hương binh: 300 người.

Số đinh: 4.461 người.
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Ruộng đất, thuế:

-Ruộng, đất tổng cộng: 5.757 mẫu 4 sào 14 thước 7 tấc 3 phân 3 ly.

Thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 11.185 quan 1 tiền 20 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 12.363 hộc 12 thưng 1 vốc 4 nắm, (trong đó các tổng An Trường, Quảng Thi,
Ngọc Lặc chiết nạp bằng tiền).

Huyện Đông Sơn

Đông Sơn là huyện thống hạt của phủ Thiệu Hóa, là vùng phụ quách của thành tỉnh.

Huyện lỵ đóng ở xã Thọ Hạc tổng Thọ Hạc. Luỹ đá chu vi 49 trượng 2 thước, cao 5 thước, rộng 3
thước; mở một cửa trước, cao 10 thước.

Huyện hạt1 phía đông giáp 2 huyện Hoàng Hóa, Quảng Xương; phía tây giáp 2 huyện Lôi Dương,
Nông Cống; phía nam giáp 3 huyện Nông Cống, Ngọc Sơn, Quảng Xương; phía bắc giáp hai huyện
Mỹ Hoá, Thụy Nguyên.

Đông tây cách nhau 50 dặm. Nam bắc cách nhau 29 dặm.

Huyện có 9 tổng, gồm 147 xã, thôn, sở, phường, giáp, vạn:

1-Tổng Thọ Hạc, 19 xã, thôn, phường, giáp, vạn:2

1.Xã Thọ Hạc 2.Thôn Viện Sơn xã Sơn Viện 
3.Thôn Ngọc Huyền xã Sơn Viện 4.Giáp Mân Trung xã Sơn Viện
5.Thôn Vĩnh Quần xã Sơn Viện 6.Thôn Hồ xã Vân Nhưng Thượng
7.Thôn Bái Thượng xã Vân Nhưng Thượng 8.Thôn Đại Khối xã Đông Khối
9.Thôn Định Hương xã Đông Khối 10.Xã Nam Ngạn 
11.Xã Vân Nhưng Thịnh3 12.Thôn Đông Sơn xã Đông Sơn
13.Thôn Thổ Sơn xã Đông Sơn 14.Thôn Phúc Sơn xã Đông Sơn
15.Thôn Đông Tác xã Đông Sơn 16.Phường Thổ Oa xã Đông Sơn
17.Giáp Đông Phố 18.Giáp Nam Phố 19.Bang Quảng Đông 20.Vạn Tân Hà

2-Tổng Bố Đức, 13 xã, thôn, vạn:
1.Thôn Đồng Lễ xã Đồng Hương 2.Thôn Lễ Xá xã Đồng Hương
3.Thôn Lai Thành xã Đồng Hương 4.Xã ái Sơn
5.Thôn Kiều Đại xã Bố Vệ 6.Thôn Quảng Xá xã Bố Vệ
7.Thôn Phú Cốc xã Bố Vệ 8.Thôn Hương Bào Nội xã Bố Vệ
9.Thôn Hương Bào Ngoại xã Bố Vệ 10.Thôn Mật Sơn xã Bố Vệ
11.Thôn Tĩnh Xá xã Bố Vệ 12.Thôn Cốc Hạ xã Bố Vệ
13.Vạn ái Sơn

                                                     
1Huyện Đông Sơn: Huyện Đông Sơn xưa gọi là huyện Đông Dương , lại gọi là Đông Cương ; đời Trần

đổi gọi là Đông Sơn . Thời thuộc Minh cũng gọi là Đông Sơn, thuộc phủ Thanh Hoá. Đời Lê Thánh Tông,
năm Quang Thuận 10 (1469) chia đặt các xứ thừa tuyên, đặt huyện Đông Sơn thuộc phủ Thiệu Thiên (1815 đổi
là phủ Thiệu Hoá). Nay là đất của phần lớn huyện Đông Sơn và thành phố Thanh Hoá.

2Tổng Thọ Hạc, ngv. ghi 19 xã thôn phường giáp vạn, nhưng thực kê ở dưới, đếm đúng là 20 xã thôn phường
giáp vạn.

3Xã Vân Nhưng Thịnh: Từ đầu đời Tự Đức về trước là xã Vân Nhưng Thái , Tự Đức 14 (1861) kiêng chữ
Thái (tên huý chúa Ngãi vương Nguyễn Phúc Thái), đổi là Vân Nhưng Thịnh .
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3-Tổng Đại Bối, 14 xã, thôn, trang:
1.Xã Đại Bối 2.Xã Đại Khánh 3.Thôn Chuyên xã Đại Khánh
4.Xã Thanh Dương 5.Xã Dương Xá 6.Xã Doanh Xá 7.Xã Phúc Lâm
8.Xã Bái Trung 9.Xã Vân Tập 10.Xã Bái Giao 11.Xã Đông Xá
12.Xã Phú Lâm 13.Xã Đại Lý 14.Trang Cổ Định

4-Tổng Vận Quy, 18 xã, thôn:
1.Xã Vận Quy 2.Xã Viên Quang 3.Thôn An Tân xã Cổ Đô
4.Thôn Hộ xã Cổ Đô 5.Thôn Thọ Sơn xã Cổ Đô 
6.Thôn Trà Đông xã Trà Sơn 7.Thôn Trà Thượng xã Trà Sơn
8.Xã Phủ Lý 9.Xã Mỹ Lý 10.Thôn Hổ Đàm xã Nhân Lý
11.Thôn Nguyệt Lãng xã Nhân Lý 12.Xã Ngọc Hoạch 13.Xã Mỹ Đô1

14.Xã Cổ Đô Thượng 15.Xã Nhật Quang 16.Thôn Vân Đài xã Nhật Quang
17.Xã Lạc Đô 18.Xã Quy Xá

5-Tổng Thạch Khê, 16 xã, thôn, phường, giáp:
1.Thôn Thượng xã Thạch Khê 2.Thôn Đăng xã Thạch Khê
3.Giáp Bắc xã Thạch Khê 4.Thôn Đồng Truy xã Thạch Khê
5.Xã Đồng Phố 6.Xã Phù Chẩn 7.Xã Vạn Lộc 8.Xã Cẩm Đường
9.Thôn Trường Xuân2 xã Phù Liễn 10.Thôn Mỹ Lộc xã Phù Liễn
11.Thôn Hộc Thượng xã Hoàng Hộc 12.Thôn Hộc xã Hoàng Hộc
13.Xã Thọ Phật 14.Xã Hữu Bộc
15.Thôn Thanh Huy xã Vạn Lộc 16.Phường Bình Đán xã Vạn Lộc 

6-Tổng Thanh Khê, 16 xã, thôn:
1.Xã Vân Đô 2.Xã Quỳnh Bôi 3.Xã Triệu Xá Tiền
4.Thôn NÉm Bái xã Phúc Lý 5.Thôn Mỹ Tân xã Phúc Lý
6.Xã Triệu Xá 7.Thôn Đại NÉm xã Triệu Xá 8.Xã Thọ Sơn
9.Xã Phúc Thọ 10.Xã Tam Xuyên 11.Xã Hàm Hạ 12.Xã Ngọc Tích
13.Xã Ngọc Bôi 14.Thôn Tiền Lộc xã Dự Mao
15.Thôn Trung xã Dự Mao 16.Thôn Thượng Phúc xã Dự Mao

7-Tổng Tuân Hóa, 16 xã, thôn:
1.Xã Thanh Oai 2.Xã Phúc ấm 3.Xã Y Xá 4.Thôn Liệu xã Y Xá
5.Xã Tuân Hoá 6.Thôn Cáo xã Phúc Khê             7.Thôn Phúc Hậu xã Phúc Khê
8.Thôn Phù Lưu xã Phúc Khê 9.Xã Mai Xuyên
10.Thôn Đà Ninh xã Doãn Xá 11.Thôn Đại Từ xã Doãn Xá
12.Thôn Ngọc Lậu xã Doãn Xá 13.Thôn Nhuệ Thâm xã Doãn Xá
14.Xã Mộc Nhuận 15.Xã Viên Khê 16.Sở Tĩnh Gia

8-Tổng Quang Chiếu, 19 xã, thôn:
1.Thôn Mai xã Xích Lạc 2.Thôn Hoàng Sơn xã Xích Lạc
3.Thôn Đồng Đức xã Xích Lạc 4.Thôn Phủ Xá xã Xích Lạc
5.Thôn Sơn Lương xã Xích Lạc 6.Thôn Đội Trung xã Quảng Chiếu
7.Thôn Phú Bật xã Quảng Chiếu 8.Thôn Mai Quang xã Quang Chiếu

                                                     
1Xã Mỹ Đô: Từ đời Thiệu Trị về trước là xã Hồng Đô . Năm 1848 kiêng huý tiểu tự vua Tự Đức, đổi là Mỹ

Đô .
2Thôn Trường Xuân: Từ đời Thiệu Trị về trước là thôn Trường Hồng . Năm 1848 kiêng huý tiểu tự vua Tự

Đức, đổi là Trường Xuân .
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9.Thôn Vinh Quang xã Quang Chiếu 10.Thôn Chiếu Trung xã Quang Chiếu
11.Thôn Văn Ba xã Quang Chiếu 12.Thôn Chiếu Thượng xã Quang Chiếu
13.Thôn Văn Khê xã Quang Chiếu 14.Thôn Đa Sĩ xã Quang Chiếu
15.Thôn Thạch Đường xã Quang Chiếu 16.Thôn Thọ Lộc xã Quang Chiếu
17.Thôn Văn Vật xã Quảng Xuyên 18.Thôn Xuân Đài xã Quảng Xuyên
19.Thôn Ngọc Lâu xã Quảng Xuyên 

9-Tổng Quảng Chiếu, 16 xã, thôn:
1.Thôn Bái Thượng xã Quảng Chiếu Thượng 2.Thôn Hoàng Lạp xã Quảng Chiếu Thượng
3.Thôn Đăng Khôi xã Quảng Chiếu Thượng 4.Thôn Thiều Sơn xã Trường Vĩ
5.Thôn Đồng Duệ xã Trường Vĩ 6.Thôn Trường Tuế xã Trường Vĩ
7.Thôn Miếu xã Trường Vĩ 8.Thôn Văn xã Trường Vĩ
9.Thôn Thượng xã An Hoạch 10.Thôn Đống xã An Hoạch
11.Thôn Nhuệ xã An Hoạch 12.Thôn Thọ Vực xã An Hoạch
13.Thôn Quảng Nạp xã An Hoạch 14.Thôn Viện Giang xã Phù Lưu
15.Thôn Phù Lưu xã Phù Lưu 16.Thôn Lộc Giang xã Phù Lưu

Phong tục:

Người đi học và người cày ruộng nhiều, người làm thợ, đi buôn cũng có nhưng không nhiều mấy.
Đất học có tiếng thì các tổng Đại Bối1, Vận Quy, Thanh Khê, Tuân Hóa, Quang Chiếu, Quảng Chiếu là
trội hơn cả. Làm thợ thì ở An Hoạch chuyên nghề đẽo đá, Trà Đông chuyên nghề đúc đồng. Buôn bán
thì phần lớn là dân các xã Phú Cốc, Đại Bối, Dương Xá, Thanh Dương. Việc cưới xin, ma chay, thờ
cúng không xa hoa mà cũng không hà tiện, ăn mặc nói năng không thật văn nhã, nhưng cũng không
quê mùa. Văn chỉ, văn miếu, đền thờ, chùa Phật hương ấp nào cũng có. Theo Thiên chúa giáo, chỉ mấy
nơi gián tòng như ở giáp Đông Phố, các xã Thanh Dương, Phù Chẩn, Quảng Xá mà thôi.

Sản vật:

Lúa thu nhiều, lúa hè ít. Dâu tằm, khoai đậu thì các tổng đều có, chất vị ngon tốt hơn nơi khác.
Riêng tổng An Hoạch có đá thanh, Dương Xá có cam sành mà thôi.

Khí hậu:

Huyện hạt ở vào miền trung châu, ba tháng mùa xuân gió đông, ấm áp; ba tháng mùa hè gió nam,
nắng nóng. Ba tháng mùa thu gió thu, nhiều mưa lũ bão lụt, có gió rươi (ngày 20 tháng 9 và ngày 5
tháng 10 thường có mưa gió). Thuỷ triều lên xuống; mỗi tháng 2 lần; riêng tháng 2 và tháng 8 mỗi
tháng 3 lần.

Núi sông:

-Núi Hàm Rồng (Long Hàm sơn): ở xã Đông Sơn; nguyên tên là núi Đông Sơn, lại có tên là núi
Trướng Sơn. Mạch núi từ xã Dương Xá chạy ven theo sông [Mã] mà đến, quanh co nhấp nhô, rất
giống hình con rồng. Đoạn cuối cùng của núi nhô ngẩng cao lên như đầu rồng, bên cạnh hở ra một cái
hang trông giống mắt, gọi là động Long Quang. Phía bờ đông của sông [Mã] trồi lên một ngọn nhỏ,
gọi là ngọn Hoả Châu (Hoả Châu phong), giống viên ngọc châu trong hàm rồng nhả ra, vì thế có tên là
núi Hàm Rồng. Các vua Lê Thánh Tông, Lê Hiến Tông đã từng trèo lên núi ngắm cảnh, có thơ đề khắc
vào đá. Năm Hồng Vũ thứ 2 đời Minh, cùng với các danh sơn trong thiên hạ được xếp hạng thờ ở đàn
Nam Giao2. Năm thứ 3 (1370) sai quan sang làm lễ kính tế, vẽ hình đem về nước.

                                                     
1Đại Bối, ngv. chép nhầm thành "trượng bối".
2Hồng Vũ  (1368-1398) là niên hiệu của Minh Thái Tổ. ĐKĐD kiêng huý chữ Hồng, đổi chép .

Không thấy ghi xuất xứ, nhưng có thể theo sách Quảng dư chí (đời Minh) như đã ghi ở đoạn nói về núi Khế
Sơn (xem tiếp ở dưới). An Nam chí của Cao Hùng Trưng (đời Minh) cũng có đoạn viết về cảnh đẹp của núi
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-Núi Bàn A: ở cửa sông Lương Giang thuộc xã Đại Khánh. Nửa ngọn bên trái qua chỗ vách đá trên
bờ sông làm thành núi Bằng Trình. Nửa bên phải án ngữ trên bờ, có tảng đá chắn ngang ra, dưới chân
đá nước chảy sóng cuồn, trên ngọn cao vách dựng cheo leo. Cách mặt đất khoảng hơn một trượng có
tảng đá vuông ngồi vừa một người. Vua Lê Hiến Tông từng lên chơi đây, gọi đó "Lâm tuyền ẩn thế"
(Nơi ẩn của khách lâm tuyền). Cuối đời Lê, Hiến sát sứ [Thanh Hoa] Ngô Thì Sĩ1 khắc trên chỗ hõm ở
bờ đối diện bên kia 3 chữ lớn Bàn A Sơn để gọi tên núi, lại đặt tên cho hõm đá đó là Quan lan sào (Cái
tổ để ngồi xem sóng) và sáng tác Quan lan thập vịnh (10 bài vịnh xem sóng) khắc vào vách đá. Tên
mười bài vịnh: 1. Khánh Bằng liệt chướng (Núi BằngTrình ở xã Đại Khánh dàn hàng) 2. Lương Mã
song phàm (Hai cánh buồm trên sông Lương và sông Mã) 3. Thạch tượng dục hà (Voi đá tắm sông) 4.
Lĩnh quy xuất thuỷ (Rùa núi nhô lên mặt nước) 5. Cổ độ kỳ đình (Đình cờ bến cổ) 6. Viễn sầm yên thụ
(Cây mờ núi xa) 7. Cô sơn mao xá (Nhà tranh núi vắng) 8. Cách ngạn thiền lâm (Rừng thiền cách
sông) 9. Sơn hạ ngư ky (Ghềnh chài dưới núi) 10. Giang trung mục phố (Bãi tắm trâu giữa sông).

Phía dưới bên phải núi đó có ngôi chùa, gọi là chùa Đại Hùng. Chùa này xếp đá làm vách, giữa có
pho tượng Phật nét mặt uy nghiêm, thân Phật lấp loáng khi ẩn khi hiện. Trước chùa có bia khắc vào
niên hiệu Quang Thuận (1460-1469) đời Lê Thánh Tông, chữ đã bị mờ mòn mờ đến quá nửa.

-Núi Khế Sơn: ở xã An Hoạch. Đá núi này màu xanh mà mịn, tiếng kêu vang mà trong. Đại phàm
muốn làm các loại đồ dùng khánh đá thì đá núi này rất được ưa chuộng. Sách Quảng dư chí đời Minh
khen núi An Hoạch ở Giao Chỉ có loại đá đẹp. Đời Tấn, Thái thú Dự Châu là Phạm Ninh sai sứ đến
đây lấy đá đem về làm khánh, tức là đá ở núi này. Nay dân ở thôn Nhuệ xã này đều làm thợ đẽo đá ở
núi đó.

-Núi Bạch Thạch (núi Đá Trắng): ở xã Thọ Sơn. Đá núi này khi đẽo ra có màu trắng tinh. Trong xã
có miếu thờ thần rất thiêng. Dưới chân núi có mộ Thiều công (Thiều Thốn), tương truyền cũng rất linh
thiêng. Cho nên đá núi này tuy đẹp mà không ai dám đến lấy. Xưa có Quận công họ Đặng lấy đá, cuối
cùng bị phế chức về vườn.

-Núi Ngọc Nữ: ở xã Mật Sơn. Xã này có 2 núi lớn, đối ngọn với thành tỉnh, sừng sững như bức bình
phong ở phía nam. Sông Mã Bà2 chạy qua đó. Núi xanh đá biếc, hình dáng màu sắc đẹp đẽ. Bên cạnh
ngọn núi lớn lại còn có một ngọn nhỏ uốn lượn nhấp nhô, bờ núi phía nam trông xuống dòng sông
nước biếc, sườn núi sáng trắng thấp thoáng như người đẹp từ trong tấm màn bước ra, cho nên người ta
gọi là núi Ngọc Nữ.

-Một đoạn sông Lương Giang: từ xã Quy Xá tổng Vận Quy đến xã Đại Khánh tổng Đại Bối, giáp
huyện Thụy Nguyên; dài 20 dặm, rộng 40 trượng; triều lên sâu 7 thước; triều xuống sâu 3 thước.

-Một đoạn hợp lưu của sông Mã và sông Lương: từ ngã ba Thanh Dương, qua ngã ba Ngu, đến đồn
Thuỷ binh ở thành tỉnh, giáp huyện Hoằng Hóa; dài 12 dặm, rộng 50 trượng. Triều lên sâu 14,
15 thước, triều xuống sâu 7, 8 thước.

-Một dòng sông nhỏ, phía nam giáp huyện Quảng Xương từ sông mới Thọ Hà qua cầu Bố Vệ sông
Mã Bà, uốn quanh xuống phía nam đến ngã ba Thiên Linh huyện Ngọc Sơn, dài 68 dặm, rộng
3 trượng.

                                                    
Hàm Rồng.

1ở đoạn này, văn bản chép sai 2 chữ: chức vụ của Ngô Thì Sĩ nói ở đây là Hiến sát sứ, chứ không phải là án sát
(người đời Nguyễn hay gọi nhầm chức Hiến sát thành án sát quen thuộc đương thời), Ngô Thì Sĩ ,
chép nhầm thành Ngô Thế Sĩ .

2Mã Bà giang , một cách khác theo ngữ pháp tiếng Hán để phiên âm tên sông Mã.
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Danh thắng:

-Động Nghiêu Sơn: ở thôn Hoàng Sơn. Bốn phía đều là núi, nhấp nhô liên tiếp với nhau mà ở giữa
là khoảnh đất bằng hơn 1 mẫu. Dưới núi là dòng sông nhỏ, liền với thôn Nham Cát huyện Nông Cống.
Núi tuy tách làm 2 tên gọi, đất tuy thuộc 2 huyện khác nhau, nhưng hình thế tiếp liền như không thể
tách nhau, quả một nơi thiên nhiên hiểm yếu1. Cuối đời Trần, Nguyễn Chích người thôn Vạn Lộc
huyện Đông Sơn, gặp lúc quân Minh chiếm nước ta thi hành chính lệnh hà khắc bạo ngược, dân chúng
cùng khổ, ông chiêu mộ dân chúng được hơn một ngàn người, lấy động Nghiêu Sơn làm nơi ở, nhân
thế núi làm thành, mượn sông làm hào đánh lại quân Minh, hiệu lệnh được thi hành đến cả mấy huyện
Đông Sơn, Nông Cống, Ngọc Sơn. Về sau ông [đem quân] theo Lê Thái Tổ ở Lam Sơn, nhiều lần lập
chiến công, làm quan đến Đô đốc, được phong tước Đình Thượng hầu, được ban quốc tính họ Lê. Vì
thế người ta thường gọi động này là thành Lê Chích.

-Chùa Mật Sơn: ở xã Mật Sơn. Núi Ngọc Nữ chắn bên ngoài, sông Mã Bà (sông Mã) uốn quanh
phía trước. Vua Lê Thần Tông từng đến du lãm nơi đây, cho dựng chùa ở bên núi. Trong đó có tượng
Phật, bên cạnh là tượng chân dung của Thần Tông. Nay dân sở tại vẫn còn thờ.

Đường đi:

-Một đường quan báo từ cầu Bố Vệ đi lên phía bắc đến bến đò Dương Xá, dài 7 dặm 140 trượng,
rộng 1 trượng.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi đến tổng Vận Quy; phía bắc giáp huyện Thụy Nguyên; phía tây giáp
huyện Lôi Dương, đi khoảng nửa ngày, đường rộng 5 thước.

Thành trì, đồn luỹ:

-Chỉ có thành tỉnh đóng trong huyện hạt.

Văn từ:

Tức Văn miếu huyện, ở xã Phủ Lý; có 2 nhà, mỗi nhà đều 5 gian, 2 nhà bên tả hữu mỗi nhà 3 gian;
đều lợp ngói, tường xây, 1 cửa trước.

Miếu có tên:

-Miếu các vua Lê: ở xã Bố Vệ.

-Miếu thần Long Uyên: ở xã Hoàng Hộc.

Số quân:
-Lính tuyển: 742 người.
-Hương binh: 400 người.

Số đinh: 6.898 người.

Ruộng đất:

-Ruộng, đất tổng cộng: 49.345 mẫu 10 thước 4 tấc 3 phân 2 ly.

Thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 15.371 quan 9 tiền 8 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 22.017 hộc 24 thưng.

                                                     
1Ngv. Thiên nhiên chi kiệm . Chữ kiệm  (nghĩa là tiết kiệm) có thể hiểu lờ mờ (thế núi liên tiếp

nhau tựa như có sự tiết kiệm của thiên nhiên ?) v.v...; nhưng có phần chắc đây là chữ hiểm  mà chép nhầm
ra kiệm .
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Huyện Yên Định

Yên Định là huyện thống hạt của phủ Thiệu Hoá. Huyện lỵ đóng ở xã Đa Lộc tổng Đa Lộc, chung
quanh rào cọc tre, cao 7 thước, chu vi 50 trượng; mở 1 cửa trước, cao 9 thước.

Huyện hạt1 phía đông giáp huyện Mỹ Hóa, phía tây giáp huyện Cẩm Thuỷ, phía nam giáp huyện
Thuỵ Nguyên, phía nam giáp huyện Vĩnh Lộc.

Đông tây cách nhau 47 dặm. Nam bắc cách nhau 20 dặm.

Huyện có 8 tổng, gồm 108 xã, thôn, trang, phường.

1-Tổng Yên Định, 8 xã, thôn:
1.Xã Yên Định 2.Xã Diên Lộc 3.Xã Yên Hoành
4.Thôn Kênh xã Tràng Lang 5.Thôn Lang xã Tràng Lang 
6.Xã Mỹ Lộc 7.Thôn Yên xã Quan Yên 8.Thôn Duệ xã Quan Yên

2-Tổng Đan Nê, 17 xã, thôn, trang:
1.Xã Đan Nê Thượng 2.Xã Đan Nê Hạ 3.Xã Hà Đô 4.Xã Lại Xá
5.Thôn Bân xã Nam Thạch 6.Thôn Khả Phú xã Nam Thạch
7.Thôn Bái Đô xã Nam Thạch 8.Thôn Lung xã Nam Thạch
9.Thôn Thạch xã Nam Thạch 10.Xã Chân Bang 11.Xã Trịnh Lộc
12.Thôn Bồi xã Lộc Bồi 13.Thôn Yên Lạc xã Lộc Bồi
14.Xã Thuý Đại 15.Xã Văn Bân 16.Xã Hà Xá 17.Trang Đồn

3-Tổng Đa Lộc, 10 xã, thôn, trang:
1.Xã Đa Lộc 2.Xã Diên Thượng 3.Xã Vực Phác 4.Xã Chân Ngữ
5.Xã Diên Hy 6.Xã Trịnh Điện 7.Thôn ái xã Vệ Quốc 8.Thôn Hổ xã Vệ Quốc
9.Thôn Vệ xã Vệ Quốc 10.Trang Đồng Tình

4-Tổng Trịnh Xá, 12 xã, thôn, phường:
1.Xã Trịnh Xá 2.Xã Ngọc Đô2 3.Xã Bái Thuỷ 4.Thôn Mỹ Bề xã Lê Xá
5.Thôn Lê Xá xã Lê Xá 6.Xã Phù Hưng 7.Xã Phượng Lai
8.Thôn Hoạch xã Bái Trại 9.Thôn Đài xã Bái Trại 10.Thôn Trại xã Bái Trại
11.Thôn Đinh xã Bái Trại 12.Phường Lũ Đăng

5-Tổng Bái Châu3, 16 xã, thôn, trang:
1.Thôn Châu4 xã Bái Châu 2.Thôn Cát xã Bái Châu
3.Thôn Phác xã Bái Châu 4.Thôn Thượng Bảng xã Quảng Hán
5.Thôn Đông Thọ xã Quảng Hán 6.Xã Lựu Khê 
7.Trang Hương Thị xã Hương Thị 8.Thôn Bạch Đa xã Hương Thị 
9.Thôn Lý Nhân xã Hương Thị 10.Xã Thạc Quả5 11.Xã Lai Thành

                                                     
1Huyện Yên Định: Thời thuộc Tuỳ là huyện Quân Yên , thuộc Đường đổi là Quân Ninh . Cuối đời

Trần đổi là huyện Yên Định . Thời thuộc Minh cũng gọi là huyện Yên Định thuộc phủ Thanh Hoá. Đời
Lê Thánh Tông năm Quang Thuận 10 (1469) cũng gọi là huyện Yên Định, đặt thuộc phủ Thiệu Thiên (1815
đổi là phủ Thiệu Hoá). Các triều sau đều theo như thế. Từ đời Thành Thái về sau, và gần đây huyện này có
mấy lần chia tách, nay phần lớn thuộc huyện Thiệu Yên.

2Xã Ngọc Đô: Đầu đời Tự Đức về trước là xã Kim Đô ; từ 1862 kiêng đồng âm chữ Kim (Triệu Tổ nhà
Nguyễn), đổi là Ngọc Đô .

3Xem chú sát dưới.
4Bái Châu (tổng và xã) : Đầu đời Nguyễn là tổng và xã Bái Nhuyễn .
5Xã Thạc Quả: Từ đầu đời Minh Mệnh về trước là xã Hoa Cảo; từ 1836 kiêng đồng âm chữ Cảo  (biệt huý

của Gia Long), đổi là Thạc Quả .
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12.Xã Ngọc Vực 13.Xã Văn Đức 14.Xã Bích Động 15.Trang Đồng Nhân
16.Trang Mỹ Thịnh

6-Tổng Khoái Lạc, 9 xã, thôn:
1.Thôn Bùi Hạ xã Khoái Lạc 2.Thôn Bùi Thượng xã Khoái Lạc
3.Thôn Đông xã Phong Mĩ 4.Thôn Mỗ xã Phong Mĩ
5.Xã Trừng Xá 6.Thôn NÉm xã Đa NÉm 7.Thôn Vọng xã Tẩm Viên
8.Thôn Ngọc Truy xã Khoái Lạc 9.Thôn Thiết xã Cửu Bao 

7-Tổng Đông Lý, 25 xã, thôn, trang, lăng:
1.Thôn Nhân Lý xã Đông Lý 2.Thôn Tứ Mỹ xã Đông Lý
3.Thôn Kênh Khê xã Đông Lý 4.Thôn Bình Yên xã Đông Lý
5.Thôn Phú Thọ xã Đông Lý 6.Thôn Bồi xã Động Bàng
7.Thôn Bàng xã Động Bàng 8.Thôn Xuân Thượng xã Động Bàng
9.Thôn Xuân xã Động Bàng 10.Thôn Mai xã Động Bàng
11.Thôn Nội xã Động Bàng 12.Xã Phúc Lai 
13.Thôn Châu Bối xã Yên Lâm 14.Thôn Thuận Mỹ xã Yên Lâm
15.Thôn Yên Trung xã Yên Lâm 16.Thôn Thượng Thọ xã Yên Lâm
17.Xã Ngọc Hoạch 18.Xã Chú Lai 19.Lăng Chú Lai 20.Xã Căng Thượng
21.Xã Tố Phác 22.Xã Tam Đồng 23.Trang Cự Lộc 24.Trang Đồng Hà
25.Trang Mai

8-Tổng Hải Quật, 11 xã, thôn:
1.Xã Hải Quật 2.Thôn Tường Vân1 xã Sơn Ôi
3.Thôn Bái Chân xã Sơn Ôi 4.Thôn Tiên Nông xã Sơn Ôi
5.Thôn Cẩm Trướng xã Ngọc Trướng 6.Thôn Chu Trướng xã Ngọc Trướng
7.Thôn Phù Lưu xã Ngọc Trướng 8.Thôn Phú Ninh xã Ngọc Trướng
9.Thôn Đường Lâm xã Cổ Bài 10.Thôn Trung xã Cổ Bài
11.Thôn Hưng xã Cổ Bài

Phong tục:

Người đi học và người cày ruộng nhiều, người làm thợ, đi buôn cũng có nhưng không nhiều mấy.
Các tổng Yên Định, Đa Lộc, Đan Nê, Hải Quật hơi có học, các nơi khác có phần quê mùa chất phác.
Việc cưới xin, tang ma, thờ cúng không xa hoa, nhưng cũng không quá hà tiện. Văn từ, văn chỉ, đền
thờ thần, chùa thờ Phật thì các hương ấp đều có. Dân phần lớn theo đạo Phật, còn theo Thiên chúa giáo
chỉ ở Bạch Đa, Ngọc Vực, Đan Nê mấy xã gián tòng mà thôi.

Sản vật:

Lúa thu nhiều, lúa hè ít. Dâu tằm, bông vải, khoai đậu thì các huyện đều có.

Khí hậu:

Huyện hạt thuộc vùng đất trung châu, không gần rừng cũng không gần biển, khí hậu bình thường.
Ba tháng mùa xuân gió đông, ấm áp. Ba tháng mùa hè gió nam, nắng nhiều. Ba tháng mùa thu, gió thu,
nhiều mưa lũ bão lụt, cũng có gió rươi. Ba tháng mùa đông gió bấc, lạnh rét. Thuỷ triều lên xuống mỗi
tháng 2 lần, riêng tháng 2 và tháng 8 mỗi tháng 3 lần.

                                                     
1Thôn Tường Vân: Từ đời Minh Mệnh về trước là thôn Hoa Cầu ; năm 1841 kiêng huý chữ Hoa (tên mẹ

vua thiệu Trị), đổi là thôn Tường Vân .
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Sông núi:

-Núi Quân Yên: ở địa phận 2 xã Quân Yên, Ngọc Trướng. Sông Tất Mã (cũng tức là sông Mã) ôm
bọc phía sau mà chảy quanh phía bên trái; sông Ngọc Truy từ bên phải mà chảy ra phía trước. Qua
đoạn giữa, núi đột ngột nhô lên, làm thành ngọn núi cao nhất trong bản huyện. Đây là ngọn núi quê
nhà của Khương Công Phụ.

-Núi Đồng Cổ: ở xã Đan Nê, còn gọi là núi Khả Lao. Núi đá dựng đứng, ngọn cao ngọn thấp liền
mạch với nhau, như ba ngôi sao, cho nên còn gọi là núi Tam Thai. Bên phía trái có miếu thờ thần,
trong miếu có một chiếc trống đồng, nặng khoảng một trăm cân, đường kính rộng 2 thước 1 tấc, cao 1
thước 5 tấc, tương truyền là trống đúc từ đời Hùng Vương.

-Một đoạn sông Mã: từ phía tây bắc huyện chảy đến ngã ba Bông giáp huyện Vĩnh Lộc, dài 50 dặm,
rộng 30 trượng. Triều lên sâu 5 thước, triều xuống sâu 3 thước.

-Sông [Ngọc] Truy: từ phía tây huyện chảy sang phía đông giáp huyện Thụy Nguyên, đổ vào sông
Mã; dài 40 dặm, rộng 4 trượng; sâu 2, 3 thước, thuỷ triều không lên đến sông này.

Danh thắng: không có.

Đường đi:

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía nam đến phủ lỵ, đi chừng nửa ngày, đường rộng 5 thước.

-Một đường nhỏ từ phía đông, qua hai huyện Thuỵ Nguyên, Đông Sơn đến thành tỉnh, đi khoảng 1
ngày, đường rộng 5 thước.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía tây đến giáp huyện Cẩm Thuỷ, đi khoảng nửa ngày, đường
rộng 5 thước.

Thành trì đồn luỹ: Không có.

Văn từ:

ở xã Đa Lộc, 2 nhà, mỗi nhà 5 gian, đều lợp ngói, tường gạch, mở 1 cửa trước.

Miếu có tên:

-Miếu Lê Quang Thục Hoàng thái hậu: ở xã Động Bàng.

-Miếu thần Đồng Cổ: ở Xã Đan Nê.

-Miếu thần Đổng Thiên vương: ở xã Trịnh Điện.

-Miếu Khương Công Phụ: ở xã Tường Vân.

Số quân:
-Lính tuyển: 658 người.
-Hương binh: 400 người.

Số đinh: 6.036 người.

Ruộng đất:

-Ruộng, đất tổng cộng: 48.529 mẫu 8 sào 13 thước 4 tấc 3 phân 5 ly.

Thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 13.754 quan.
-Nộp bằng thóc: 13.342 hộc 5 vốc 6 nắm.
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Phủ Tĩnh Gia

Phủ hạt1 ở phía nam thành tỉnh. Phủ kiêm lý huyện Ngọc Sơn, thống hạt hai huyện Quảng Xương,
Nông Cống. Phủ lỵ đặt ở xã Liên Xá tổng Liên Trì huyện Ngọc Sơn. Luỹ đất cao 5 thước rộng 3 thước;
xung quanh có rào tre nhọn, cao 7 thước, chu vi 129 trượng, mở 1 cửa mặt tiền, cao 9 thước.

Phủ hạt phía đông đến biển, phía tây giáp huyện Lôi Dương phủ Thọ Xuân; phía nam giáp huyện
Quỳnh Lưu tỉnh Nghệ An; phía bắc giáp huyện Đông Sơn phủ Thiệu Hóa; lại giáp liền với huyện
Hoằng Hóa phủ Hà Trung.

Đông tây cách nhau 108 dặm. Nam bắc cách nhau 70 dặm.

Huyện Ngọc Sơn do phủ kiêm lý, 7 tổng:
1.Tổng Liên Trì 2.Tổng Văn Trinh 3.Tổng Ngọc Đới 4.Tổng Văn Trường
5.Tổng Yên Thái 6.Tổng Vân Trai 7.Tổng Tuần La

Hai huyện thống hạt Quảng Xương và Nông Cống, 16 tổng

Huyện Quảng Xương, 4 tổng:
1.Tổng Cung Thượng 2.Tổng Thủ Hộ 3.Tổng Lưu Vệ 4.Tổng Thái Lai

Huyện Nông Cống, 12 tổng:
1.Tổng Cổ Định 2.Tổng Đồng Xá 3.Tổng Yên Định 4.Tổng Đô Xá
5.Tổng Lai Triều 6.Tổng Lân Du 7.Tổng Lãng Lăng 8.Tổng Văn Xá
9.Tổng Cao Xá 10.Tổng La Miệt 11.Tổng Vạn Thiện 12.Tổng Lạc Thiện

Phong tục:

Trong phủ người đi học và người cày ruộng nhiều, người làm thợ, đi buôn cũng có nhưng không
nhiều mấy. Hai huyện Ngọc Sơn, Quảng Xương gần biển, huyện Nông Cống gần rừng. Dân gần biển
phần nhiều sống bằng nghề đánh cá. Dân gần rừng phần nhiều làm nghề đốn củi. Việc cưới xin, tang
ma, thờ cúng không xa hoa cũng không hà tiện quá. Dân chúng phần nhiều quê mùa chất phác, ít có
nơi được văn nhã phồn hoa. Theo Thiên chúa giáo thì huyện Ngọc Sơn hơn 10 xã, Quảng Xương 3, 4
xã; Nông Cống chỉ 1 xã mà thôi.

Sản vật:

Lúa thu nhiều, lúa hè ít. Dâu tằm, khoai đậu thì huyện nào cũng có. Quảng Xương, Ngọc Sơn làm
muối, trồng dưa hấu. Nông Cống có gỗ lim, mây, sáp ong.

Khí hậu:

Gần biển nhiều sương mù, gần rừng nhiều khí lam chướng. Các tháng giêng, hai, ba trời thường âm
u, mưa phùn. Các tháng 4, 5, 6 nắng nhiều. Các tháng 7, 8, 9 nhiều mưa, lụt. Các tháng 10, 11, 12 tạnh
ráo. Thuỷ triều mỗi tháng lên xuống 2 kỳ; riêng tháng 2 và 8 mỗi tháng 3 kỳ.

                                                     
1Phủ Tĩnh Gia : Thời thuộc Minh là đất quận Cửu Chân thuộc phủ Thanh Hoá. Đời Lê Thánh Tông năm

Quang Thuận 10 (1469) định bản đồ toàn quốc, đặt phủ Thanh Ninh  thuộc Thanh Hoa thừa tuyên
(sau đổi là xứ), gồm 3 huyện: Nông Cống, Ngọc Sơn, Quảng Xương. Đầu Lê Trung hưng, kiêng huý Trang
Tông Lê Duy Ninh (1533-1548), đổi là phủ Tĩnh Giang . Sau lại kiêng huý Trịnh Giang (1729-1740),
đổi là Tĩnh Gia . Các triều sau vẫn theo thế. Sau 1945 bỏ cấp phủ. Nay là đất các huyện Tĩnh Gia, Quảng
Xương, Nông Cống và Như Xuân tỉnh Thanh Hoá.
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Núi sông:

Ba huyện đều có núi mà Ngọc Sơn, Nông Cống là nhiều nhất. Có tên là các núi:

-Núi đảo Biện Sơn: ở Ngọc Sơn.

-Núi Na Sơn (núi N−a): ở Nông Cống.

-Núi Tượng Sơn (núi Voi): ở Quảng Xương.

-Sông Ngọc Giáp: từ bến Hoà Trường chảy qua các xã Ngọc Trà, Ngọc Giáp đổ ra cửa biển Triều
TÊn.

Danh thắng:

-Huyện Ngọc Sơn có: động Trúc Lâm, đảo núi Biện Sơn.

Đường đi:

-Một đường quan báo phía nam từ khe Nước Lạnh (Lãnh Thủy khê) ở tổng Tuần La huyện Ngọc
Sơn đi ra phía bắc đến bến Hoài An tổng Liên Trì, dài 101 dặm 2 trượng, rộng 1 trượng (từ phủ lỵ đến
tỉnh thành đi theo đường này).

-Một đường quan báo phía nam từ bến Ngọc Giáp tổng Thủ Hộ huyện Quảng Xương đi ra phía bắc
đến xã Hoàng Thanh tổng Lưu Vệ dài 23 dặm 173 trượng, rộng 1 trượng.

Thành trì đồn luỹ:

-Pháo đài đồn Biện Sơn: ở phường Biện Sơn, huyện Ngọc Sơn.

-Pháo đài Du Xuyên: ở Xã Du Xuyên huyện Ngọc Sơn.

-Đồn Sơn Châu: ở xã Đồng Loan huyện Ngọc Sơn.

-Pháo đài đồn Hải án: ở xã Hải án huyện Quảng Xương.

-Cửa bến Văn Phái: ở xã Văn Phái huyện Ngọc Sơn.

Văn từ:

ở địa phận hai thôn Thiên Linh, Mỹ Cảnh, 2 dãy, mỗi dãy 3 gian, lợp ngói tường gạch, 1 cửa tiền.

Miếu có tên:

-Miếu Khe Nước Lạnh: ở xã Đồng Loan huyện Ngọc Sơn.

-Miếu Kỳ Phong: ở xã Trường Lệ huyện Quảng Xương.

-Miếu Quan Công: ở xã Vân Trai huyện Ngọc Sơn (Quan tế).

-Miếu thần Cao Sơn: ở 2 xã Thạch Phương, Phạm Xá huyện Quảng Xương.

-Miếu thần Uy Minh ở 2 xã Du Độ, Đồng Loan huyện Ngọc Sơn.

-Miếu Trần Chiêu Văn: ở xã Văn Trinh, huyện Ngọc Sơn.

-Miếu Lương Thượng thư: ở xã Tào Sơn huyện Ngọc Sơn.

Số quân: 1.728 người:
-Lính tuyển: 1.028 người.
-Hương binh: 700 người.

Số đinh: 11.611 người.

Ruộng đất, thuế:

-Ruộng, đất tổng cộng: 120.736 mẫu 3 thước 2 phân 7 ly.

Thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 23.457 quan 3 tiền.
-Nộp bằng thóc: 24.379 hộc 13 thưng 3 vốc 3 nắm.
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Huyện Ngọc Sơn

Ngọc Sơn là huyện thuộc phủ Tĩnh Gia, do phủ kiêm lý. Phủ lỵ đóng tại huyện hạt.

Huyện hạt1 phía đông ra đến biển; phía tây giáp huyện Nông Cống; phía nam giáp giới huyện
Quỳnh Lưu tỉnh Nghệ An; phía bắc giáp huyện Quảng Xương.

Đông tây cách nhau 107 dặm. Nam bắc cách nhau 70 dặm.

Huyện có 7 tổng, gồm 251 xã, thôn, phường, giáp, trang:

1-Tổng Liên Trì, 39 xã, thôn:
1.Thôn Cầu Đông xã Liên Trì 2.Thôn Cầu Đoài xã Liên Trì
3.Thôn Chu Khê xã Liên Trì 4.Thôn Phúc Mỹ xã Liên Trì
5.Thôn Phong Thái xã Liên Trì 6.Thôn Xuân Viện Đông xã Liên Trì
7.Thôn Xuân Viện Trung xã Liên Trì 8.Thôn Nguyệt Chư xã Liên Trì
9.Thôn Trường Thọ xã Liên Trì 10.Thôn Hoàng Xá xã Liên Trì
11.Thôn Xuân áng xã Liên Trì 12.Thôn ¤ Cách xã Liên Trì
13.Thôn Năng Cải xã Hải Châu 14.Thôn Hiếu Hiền xã Hải Châu
15.Thôn Nhân Hưng xã Hải Châu 16.Thôn Đa Hộ xã Hải Châu 
17.Thôn Nhân Lý xã Hải Châu 18.Thôn Trường Mỹ xã Hải Châu 
19.Thôn Am xã Hào Môn 20.Thôn Mai xã Hào Môn 
21.Xã Hoài An 22.Xã Văn Hà 23.Thôn Trung xã Hào Môn 
24.Thôn Hậu Thạch xã Hào Môn 25.Thôn Hậu Đại xã Hào Môn 
26.Thôn Phú Thọ xã Chu Bàn 27.Thôn Thượng xã Hào Môn 
28.Thôn Đông xã Hào Môn 29.Thôn Hồ Thượng xã Liên Xá 
30.Thôn Dũ Hiền xã Chu Bàn 31.Thôn Nhân Vực xã Liên Xá 
32.Thôn Hồ Bảo xã Liên Xá 33.Thôn Hồ Trung xã Liên Xá 
34.Thôn Hồ Thịnh xã Liên Xá 35.Thôn Hào xã Hào Môn 
36.Thôn Đông Lý xã Sen Hồ 37.Thôn Hậu xã Sen Hồ 
38.Thôn Hào xã Sen Hồ 39.Thôn Sen Hồ xã Sen Hồ

2-Tổng Văn Trinh, 27 xã, thôn:
1.Thôn Trào xã Văn Trinh 2.Thôn Trinh Xá Tây Ngoại xã Văn Trinh
3.Thôn Bắc xã Văn Trinh 4.Thôn Đông xã Văn Trinh
5.Thôn Đoài xã Văn Trinh 6.Thôn Yến xã Văn Trinh
7.Thôn Cảm Giang xã Văn Trinh 8.Thôn Đa Cảm xã Văn Trinh
9.Thôn Ngọc Khê xã Văn Trinh 10.Thôn Phương Trì xã Văn Trinh
11.Thôn Miếu xã Văn Trinh 12.Thôn Kỳ Vĩ xã Văn Trinh

                                                     
1 Huyện Ngọc Sơn : ĐNNTC dẫn Thuỷ kinh chú: "Người Giao Châu đánh nhau to với quân Lâm ấp ở

vụng Cổ Chiến", xác định từ đời Trần về trước tên huyện là Cổ Chiến . Thời thuộc Minh đổi gọi là
huyện Cổ Bình  thuộc châu Cửu Chân. Đời Lê Thánh Tông năm Quang Thuận 10 (1469) đổi gọi là
huyện Ngọc Sơn thuộc phủ Thanh Ninh (sau đổi là phủ Tĩnh Gia). Có truyền thuyết về việc đặt tên huyện (xem
ghi núi Biếm Sơn ở mục Núi sông). Các triều sau đều theo như thế. Sau Nguyễn gồm 4 tổng. Khoảng năm
Minh Mệnh tách 2 tổng Văn Trinh và Văn Trường 1945 bỏ cấp phủ, huyện Ngọc Sơn đổi gọi là huyện Tĩnh
Gia. Nay thuộc huyện Tĩnh Gia tỉnh Thanh Hoá.
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13.Thôn Quần Ngọc xã Văn Trinh 14.Thôn Linh Lộ xã Văn Khuê 
15.Thôn Bái Môn xã Văn Khuê 16.Thôn Lộc Long xã Thiều Xuyên
17.Thôn Bái Đông xã Thiều Xuyên 18.Thôn Quang Tiền xã Thiều Xuyên
19.Thôn Thổ Ngõa xã Thiều Xuyên 20.Thôn Cổ Duệ xã Thiên Linh
21.Thôn Đông xã Thiên Linh 22.Thôn Đoài xã Thiên Linh
23.Thôn Đông An xã Thiên Linh 24.Thôn Viện Đông xã Thiên Linh
25.Thôn Viện Đoài xã Thiên Linh 26.Thôn Mỹ Cảnh xã Thiên Linh
27.Thôn Thọ Vực xã Thiên Linh

3-Tổng Ngọc Đới, 30 xã, thôn:
1.Thôn Ngọc Đới xã Ngọc Đới 2.Thôn Xuân Bảng xã Ngọc Đới
3.Thôn Kim Quất xã Ngọc Đới 4.Thôn Lam Châu xã Ngọc Đới
5.Thôn Ngọc Nhĩ xã Ngọc Lịch 6.Thôn Ngọc Bồn xã Ngọc Lịch
7.Xã Văn Nham 8.Thôn Thượng xã Uy Nỗ 9.Thôn Trung xã Uy Nỗ
10.Thôn Nội xã Uy Nỗ 11.Thôn Cao Xá xã Uy Nỗ
12.Thôn Đông Đường xã Can Trúc 13.Thôn Bái Đại xã Can Trúc
14.Thôn Yên Lãng xã Can Trúc 15.Thôn Cát xã Can Trúc
16.Thôn Xuân xã Can Trúc 17.Thôn Tĩnh xã Can Trúc
18.Thôn Chùa xã Can Trúc 19.Thôn Bái Đông xã Can Trúc
20.Thôn Lộc Trường xã Đống Lương1 21.Thôn Phúc Lãng xã Đống Lương
22.Thôn Quang Chiêm xã Đống Lương 23.Thôn Phúc Chiêm Thượng xã Đống Lương
24.Thôn Phúc Chiêm Trung xã Đống Lương 25.Thôn Đông Am2 xã Hoà Trường
26.Thôn Để xã Hoà Trường 27.Thôn Nữu xã Hòa Trường
28.Thôn Thượng xã Hoà Trường 29.Xã Văn Giáo 30.Xã Bình Nậu

4-Tổng Yên Thái, 47 xã, thôn, trang:
1.Thôn Yên Tôn xã Yên Thái 2.Thôn Cổ Trinh xã Yên Thái 
3.Thôn Song xã Yên Thái 4.Thôn Kiểu xã Yên Thái 
5.Thôn Lan xã Yên Thái 6.Thôn Trúc xã Yên Thái 
7.Thôn Đạo xã Yên Thái 8.Trang Ngọc Tỉnh xã Yên Thái 
9.Trang Phú Nhuận xã Yên Thái 10.Thôn Cố Bản xã Yên Thái 
11.Thôn Các xã Yên Thái 12.Thôn Ngọ xã Yên Thái 
13.Thôn Khả Lam xã Yên Thái 14.Thôn Nhân Lễ Thái xã Yên Thái 
15.Thôn Quần Điềm xã Yên Thái 16.Thôn Đồng Nặc xã Yên Thái 
17.Thôn Đồng Miệt xã Yên Thái 18.Thôn Nhân Lễ Thượng xã Yên Thái 
19.Thôn Kiêm Phúc xã Yên Thái 20.Thôn Thọ Trường xã Văn Phái 
21.Trang Đồng Nhĩ xã Yên Thái 22.Thôn Hậu xã Yên Thái 
23.Thôn Trúc Cảnh xã Văn Phái 24.Thôn Quỳnh Thượng xã Văn Phái
25.Thôn Nhân Mỹ xã Văn Phái 26.Thôn Để Bồn xã Phượng Trì 
27.Thôn Phượng Đám xã Phượng Trì 28.Thôn Đức Cảm xã Phượng Trì 
29.Thôn Xuyết Tân xã Phượng Trì 30.Thôn Trung Mỹ xã Phượng Trì 
31.Thôn Cát Hào xã Phượng Trì 32.Thôn Đông xã Yên Thái 
33.Thôn Thượng Phúc xã Phượng Trì 34.Thôn Để xã Tào Sơn

                                                     
1Xã Đống Lương: Từ đời Minh Mệnh trở về trước là xã Tông Lương . Năm 1841 kiêng chữ Tông, tên huý

tiểu tự của vua Thiệu Trị, đổi là Đống Lương .
2Thôn Đông Am: Trước là thôn Đông Triền . Năm Thiệu Trị 3 (1843) kiêng chữ Triền (đồng âm với Tuyền,

tên huý vua Thiệu Trị), đổi là Đông Am .
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35.Thôn Tào xã Tào Sơn 36.Thôn Bái Thượng xã Tào Sơn 
37.Thôn Đa Lộc xã Yên Cư 38.Thôn Trung áng xã Yên Cư 
39.Thôn Đồng Hương xã Yên Cư 40.Thôn An Phú xã Yên Cư 
41.Thôn Hào Vịnh xã Yên Mỹ 42.Thôn Hưng Lễ xã Yên Mỹ 
43.Thôn Kỳ Lộng xã Yên Mỹ 44.Thôn Sơn Trà xã Yên Mỹ 
45.Xã Hoành Phổ 46.Thôn Bài xã Bồng Lậu 
47.Thôn Bồng xã Bồng Lậu

5-Tổng Vân Trai1, 31 xã, thôn, giáp, tộc:
1.Giáp Bạn xã Vân Trai2 2.Giáp Nỗ xã Vân Trai 
3.Thôn Phú Vinh xã Vân Trai 4.Thôn Đông Phú xã Vân Trai 
5.Giáp Vinh xã Vân Trai 6.Thôn Cư Nhân xã Vân Trai 
7.Thôn Sung Doanh xã Vân Trai 8.Phường Ngoại Hải xã Vân Trai 
9.Giáp Bạng xã Vân Trai 10.Thôn Giai xã Vân Trai 
11.Tộc Nhân Trai xã Vân Trai 12.Thôn Nhân Trai xã Vân Trai 
13.Thôn Cộng Phú xã Phù Sa 14.Thôn Quan Nội xã Phù Sa 
15.Thôn Phao xã Phù Sa 16.Thôn Trai xã Phù Sa 
17.Thôn Y xã Phù Sa 18.Thôn Phú Xá xã Nguyệt Quật 
19.Thôn Thọ Quan xã Nguyệt Quật 20.Thôn Nhân Vũ xã Nguyệt Quật 
21.Thôn Tào Trung xã Nguyệt Quật 22.Thôn Thượng Phúc xã Nguyệt Quật 
23.Thôn Thượng Trai xã Nguyệt Quật 24.Thôn Thổ Sơn xã Vân Liễn 
25.Thôn Sơn Yêu xã Vân Liễn 26.Thôn Nạp Bảng xã Vân Liễn 
27.Thôn Trung xã Vân Liễn 28.Thôn Thượng xã Vân Liễn 
29.Thôn Du Xuyên xã Du Xuyên 30.Thôn An Bài xã Du Xuyên 
31.XÃ LÊ XÁ

6-Tổng Tuần La, 34 xã, thôn, phường, giáp:
1.Thôn Mậu Xuân xã Tuần La 2.Thôn Phong Bái xã Tuần La 
3.Giáp Khoa Trường xã Tuần La 4.Thôn Đội Trà xã Tuần La Thái
5.Thôn Hữu Lộc xã Tuần La Thái 6.Thôn Đại Thuỷ xã Tuần La Thái 
7.Thôn Dự Quần xã Tuần La Thái 8.Thôn An Lạc xã Phấn Tỉnh 
9.Thôn Đội Tỉnh xã Phấn Tỉnh 10.Thôn Chính Trung xã Đồng Loan 
11.Thôn Trần Xá xã Đồng Loan 12.Thôn Thạch Luyện xã Đồng Loan 
13.Thôn Mỹ Điền xã Đồng Loan 14.Thôn Sơn Chu xã Đồng Loan 
15.Thôn Thượng Hoà xã Đồng Hoà 16.Thôn Vinh Quang3 xã Đồng Đội 
17.Thôn Cao Các xã Đồng Đội 18.Thôn Trung Dịch xã Đồng Đội 
19.Thôn Văn Lâm xã Đồng Đội 20.Thôn Ngọc Lâm xã Đồng Đội 
21.Thôn Hữu Lại xã Đồng Đội 22.Thôn Kim Cốc xã Đồng Đội 
23.Thôn Thượng xã An Hoà 24.Thôn Trung xã An Hoà
25.Thôn Hà Niệm xã An Hoà 26.Thôn Ngoại Bộ Đầu xã An Hoà
27.Phường Phù Cư Tứ Chiếng 28.Phường Biện Sơn

                                                     
1Xem chú sát dưới.
2Vân Trai (tổng và xã): Tên đời Lê và đầu Nguyễn là xã Hoa Trai , quê hương Đào Duy Từ. Từ 1841, kiêng

chữ Hoa (tên huý mẹ vua Thiệu Trị), đổi gọi là Vân Trai .
3Thôn Vinh Quang: từ đời Minh Mệnh trở về trước là thôn Vinh Hoa ; từ 1841 kiêng huý chữ Hoa, tên huý

mẹ vua Thiệu trị, đổi là Vinh Quang .
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29.Xã Du Độ 30.Xã Như áng
31.Xã Khánh Trạch 32.Thôn Đồi xã Mỹ Dự
33.Thôn Sa xã Mỹ Dự 34.Thôn Vĩnh Điện xã Mỹ Dự

7-Tổng Văn Trường, 43 xã, thôn, giáp:
1.Thôn An Lai xã Văn Trường 2.Thôn An Lăng xã Văn Trường
3.Thôn Tuy Hoà xã Văn Trường 4.Thôn Nhân Hậu xã Văn Trường
5.Thôn Trung Liệt xã Văn Trường 6.Thôn Đội xã Quỳnh Côi
7.Thôn Minh Côi xã Quỳnh Côi 8.Thôn Phú Viên xã Quỳnh Côi
9.Thôn Bất Nộ xã Quỳnh Côi 10.Thôn Đặng xã Quỳnh Côi
11.Thôn Đường Lại xã Thạch Nội 12.Thôn Cự Phú xã Thạch Nội
13.Thôn Kiển xã Thạch Nội 14.Thôn Cát Lễ xã Thạch Nội
15.Thôn Thịnh Mỹ xã Thạch Nội 16.Thôn Phú Long xã Thạch Nội
17.Giáp Nhuệ xã Thạch Nội 18.Thôn Phú Sơn xã Thạch Nội
19.Thôn Thái Tượng xã Thạch Nội 20.Thôn Mậu Lâm xã Thạch Nội
21.Thôn Nga Thượng xã Thạch Nội 22.Thôn Tuấn Mao xã Thạch Nội
23.Thôn Phú Triều xã Thạch Nội 24.Thôn Long Vực xã Can Trúc
25.Thôn Phú Đa Tiền xã Can Trúc 26.Thôn Phú Đa Hậu xã Can Trúc
27.Thôn Xuân Liễu xã Hương La 28.Thôn Đoài xã Hương La
29.Thôn Đông xã Hương La 30.Thôn Phú Đa xã Văn Phương
31.Thôn Phú Lẫm xã Văn Phương 32.Thôn Thọ Nga xã Văn Phương
33.Thôn Cự Phú xã Văn Phương 34.Thôn Chân Trang xã Nhuyến Sơn
35.Thôn Nhuyến xã Nhuyến Sơn 36.Thôn Đồng Độ xã Nhuyến Sơn
37.Thôn Cá La xã Nhuyến Sơn 38.Thôn Phú NÉm xã Thạch Ngoại
39.Thôn Trường Phúc xã Thạch Ngoại 40.Xã Hương Trì
41.Thôn Ngọc Cù xã Văn Phái Ngoại 42.Thôn Quần Lẫm xã Văn Phái Ngoại
43.Xã Văn Đô

Phong tục:

Trong huyện, người đi học và người cày ruộng nhiều, người làm thợ, đi buôn cũng có nhưng không
nhiều mấy. Người dân ở nơi gần núi thì làm nghề đốn củi, gần biển thì làm nghề đánh cá. Việc cưới
xin, tang ma, thờ cúng vừa phải, không xa xỉ không hà tiện. Quần áo ăn mặc thì có phần tiết kiệm. Có
lẽ vì vùng đất này cằn cỗi, dân nghèo cho nên tục ở đây còn quê mùa chất phác. Theo Thiên chúa giáo,
toàn tòng có các xã, thôn: xã Hoài An, phường Ngoại Hải, thôn Sung Doanh, thôn Như áng Lận; gián
tòng chỉ có các xã, thôn: giáp Bạn Phúc Lãng, Đồng Miệt, Lam Ngọc, Phú NÉm, Hoà Trường, thôn
Thượng, thôn Đạo An Thái, Thổ Ngoã, thôn Đạo Hanh Gia, thôn Đông, thôn Hào Vịnh, thôn Nhân Lễ
Thượng mà thôi.

Sản vật:

Nhiều lúa thu, ít lúa hè. Gần núi dân trồng nhiều chè xanh, gần biển có tôm cá, mắm muối, nhưng
cũng chỉ có muối trắng là nhiều, nhưng chất thô, hạt to, không nhỏ trắng như muối Nghệ An.

Khí hậu:

Các tháng 1, 2, 3 gió đông, thỉnh thoảng xen gió bấc, hơi lạnh, trời thường âm u, mưa phùn. Các
tháng 4, 5, 6 nắng nóng, gió nam cuốn theo bụi cát, có lúc mưa rào. Các tháng 7, 8, 9 nhiều mưa lũ bão
lụt, gió rươi. Các tháng 10, 11, 12 gió bấc, lạnh rét, mù biển kín trời, đến cuối giờ Thân, đầu giờ Dậu1

                                                     
1Tức khoảng 5-6 giờ chiều.
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sương xuống như mưa, thỉnh thoảng có sương muối. Thuỷ triều mỗi tháng 2 kỳ; riêng tháng 2 và tháng
8 mỗi tháng 3 kỳ.

Núi sông:

-Núi Hậu Thạch: ở phía đông huyện hạt. Hai đầu nam, bắc núi đều có đền thờ. Chỗ cuối núi có
động đá, có nơi nhân hang động làm thành chùa, có tượng Phật, cửa động giáp đường thiên lý, tục gọi
là Hang Dơi.

-Núi Am Các: ở phía tây bắc huyện hạt. Thế núi cong phẳng, có 9 đỉnh nhô cao. Trên núi có loài tre
hoa, dân chúng thì phần nhiều làm nghề trồng chè xanh.

-Núi Thệ Nguyện: ở giáp Nỗ xã Vân Trai. Núi nhỏ, đứng trơ trọi gần biển. Tương truyền xưa kia
thuỷ thần và sơn thần cùng nhau hội thề ở đây, cùng vẽ vào đá để ghi hẹn ước là hàng năm mãi mãi
không dâng nước lên địa phận tấn Cửa Bạng; đến nay di tích vẫn còn, vì thế đặt tên là núi Thề Nguyền.

-Núi Long Cương: ở địa phận xã Mỹ Dự. Hình núi nhọn đẹp, trông như hàng mi, lại giống cái túi
nhỏ, cho nên tục gọi là núi Nga Mi (mày ngài1), lại gọi là núi Nang Sơn. Hoằng quốc công bản triều là
Đào Duy Từ dựng nhà đọc sách ở trên núi này, nhân đó làm tập Long cương khúc2 để nói chí mình,
người đời sau nhân đó mà gọi tên núi là núi Long Cương.

-Núi Biếm Sơn: ở địa phận xã Liên Xá phía tây huyện hạt. Tương truyền dưới núi có tảng đá tròn
nhô lên bờ nước, xưa có thuyền buôn nước ngoài đến đây, ban đêm thấy bên trên tảng đá có ánh sáng
loé lên như ánh ngọc, bèn lấy viền ngọc của mình ra để dụ dử, không ngờ chính viên ngọc ấy bị mất
luôn. Từ đó ban đêm dân làng thường thấy cả đôi ngọc loé sáng, trông như dáng con chim từ núi Biếm
Sơn bay ra núi My Sơn ở ngoài biển, đến sáng mới bay về. Người trong hương vì thấy ngọc bay được
nên gọi là Ngọc Cưu3.

Khoảng năm Quang Thuận (1460-1469), vua Lê Thánh Tông đi đánh Chiêm Thành, đến nơi đây,
ban đêm thấy ngọc bay lên, bèn lập đàn cầu thỉnh, rồi sai thợ ngọc mài sửa. Nhưng thấy chất đá cứng
rắn, bèn sai chất lửa đốt, nghe âm vang văng vẳng phát ra, không một lưỡi đao đầu búa nào chặt xuống
được. Vua cho rằng đó là do linh khí núi sông chung đúc nên, cho đổi tên huyện là Ngọc Sơn.

-Sông Ngọc Giáp: Từ ngã ba Hoà Trường hợp lưu chảy xuống đến giáp huyện Quảng Xương, đổ ra
biển ở cửa Hàn; dài 20 dặm, rộng 70 trượng. Triều lên sâu 9 thước, triều xuống sâu 5 thước.

-Một dòng sông nhỏ từ ngã ba Thiên Linh, quanh co uốn khúc chảy qua trong huyện hạt, đến khe
Nước Lạnh thì chảy vào địa giới huyện Quỳnh Lưu tỉnh Nghệ An; dài 180 dặm, rộng trên dưới 3
trượng. Triều lên sâu 3, 4 thước, triều xuống nước rất cạn.

Danh thắng:

-Đảo Biện Sơn: ở ngoài cửa biển Biện Sơn. Trên sóng biển nhô lên ngọn núi đảo, dưới núi có chỗ
thuyền bè có thể dừng đậu được, gọi là Ngọc úc (Vũng Ngọc). Tàu thuyền công tư đi biển đều có thể
ghé vào vũng này để tránh gió to sóng lớn. ở chỗ sườn núi bằng phẳng có khu dân cư, gọi là phường
Biện Sơn. Đồn cửa Biện đóng tại đây. Nay trên đỉnh và sườn núi vẫn có pháo đài, có quân trú phòng
đóng giữ.

-Đảo Bảng Sơn: từ đảo Biện Sơn chạy đến rồi dựng sững nhô lên một ngọn như từ một khối đá đẽo
ra, tám góc đối nhau khéo léo, trông xa thấy hình như một tấm bảng, cho nên gọi tên Bảng Sơn. Bên
cạnh núi có nhiều ngọn nhỏ bày ra la liệt, có ngọn như hình người, có ngọn như người đội cái tráp, có
ngọn như người đang kẹp quyển sách, có ngọn dáng như cái trụ đèn, người địa phương gọi là chỗ học

                                                     
1Tức lông mi hình cong như râu con bướm tằm (con ngài).
2Người đời sau thường gọi là bài Ngọa Long cương vãn.
3Nghĩa là hòn ngọc hình chim cưu (cưu, tên loài chim nói đến trong Kinh Thi, tức chim uyên ương).
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trò nghe giảng sách. Núi này cùng với núi Biện Sơn là hai ngọn núi trấn giữ ở vùng Cửa Bạng. Khoảng
niên hiệu Hồng Vũ, nhà Minh xếp làm 1 trong 21 danh sơn của nước An Nam, sai quan đến kính tế, vẽ
hình đem về. Nay nước Thanh (tức Trung Quốc) cũng xem là 1 trong 12 chỗ neo thuyền.

-Động Trúc Lâm: ở nơi tiếp giáp giữa hai huyện Ngọc Sơn và Nông Cống. Mạch núi từ Na Sơn (núi
N−a) chạy đến đỉnh ngọn la liệt, trong đó nổi lên 2 ngọn cao vút, là núi tổ của các núi trong bản huyện.
Bốn phía đều là núi, ở giữa có một đầm nước, đó là nơi có động, dân địa phương gọi đó là Biển khô,
rộng khoảng ba mẫu, mặt nước như phủ tấm lụa, sâu không thấy đáy, bốn phía cây cối um tùm, nhưng
quanh năm không thấy chiếc lá nào rơi rụng. Hoằng Quốc công Đào Duy Từ đọc sách ở núi Long
Cương, thích phong cảnh nơi đây thanh u tĩnh mịch, lại dời lên làm nhà trên đỉnh núi này. Về sau ngài
trở thành công thần bậc nhất của bản triều.

Đường đi:

-Một đường quan báo từ khe Nước Lạnh đến bến đò Hoài An, dài 100 dặm 2 trượng, rộng 1 trượng.

-Một con đường từ phủ lỵ đi về phía bắc, qua bến đò Ngọc Giáp, đi qua địa giới huyện Quảng
Xương, đến tỉnh thành, theo đường quan báo mà đi, hết khoảng 1 ngày, đường rộng 1 trượng.

Thành trì đồn luỹ:

-Pháo đài đồn Biện Sơn: 3 sở, ở núi Biện Sơn.

-Pháo đài đồn Du Xuyên: ở xã Du Xuyên.

-Đồn Sơn Chu: ở thôn Sơn Chu xã Đồng Oanh.

-Cửa bến Văn Phái: ở xã Văn Phái.

Văn từ:

ở địa phận xã Tào Sơn, có 2 toà nhà, mỗi nhà 3 gian lợp ngói. Bên ngoài, hai phía tả hữu 2 toà, mỗi
nhà 3 gian, lợp tranh; tường gạch, mở 1 cửa ở mặt tiền.

Đền miếu có tên:

-Miếu Khe Nước Lạnh.

-Miếu Quan Công: ở xã Vân Trai, có lệ quan tế.

-Miếu thần Uy Minh: ở xã Du Độ.

-Miếu Trần Chiêu Văn: ở xã Văn Trinh.

-Miếu Lương Thượng thư: ở xã Tào Sơn.

Số quân:
-Lính tuyển: 337 người.
-Hương binh: 200 người.

Số đinh: 3.337 người.

Ruộng đất:

-Ruộng, đất tổng cộng: 69.496 mẫu 3 sào 4 thước 5 tấc 3 phân 4 ly.

Thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 7.604 quan 9 tiền 23 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 7.546 hộc 14 thưng 5 vốc 6 nắm.
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Huyện Quảng Xương

Quảng Xương là huyện thống hạt của phủ Tĩnh Gia. Huyện lỵ đóng ở thôn Cung Thượng Xuân xã
Cung Thượng tổng Cung Thượng. Xung quanh rào cọc tre nhọn, cao 7 thước, chu vi 32 trượng; mở
một cửa trước, cao 7 thước.

Huyện hạt1 phía đông ra đến biển, phía tây giáp huyện Đông Sơn; phía nam giáp huyện Ngọc Sơn;
phía bắc giáp huyện Hoằng Hóa.

Đông tây cách nhau 52 dặm. Nam bắc cách nhau 31 dặm.

Huyện có 4 tổng, gồm 133 xã, thôn, sở.

1-Tổng Cung Thượng, 27 xã, thôn, sở:
1.Thôn Xuân xã Cung Thượng 2.Thôn An Khoái xã Cung Thượng
3.Thôn Hoà Chúng xã Cung Thượng 4.Thôn Điều xã Cung Thượng
5.Thôn Nang xã Hưng Lễ 6.Thôn Tri Lễ xã Hưng Lễ
7.Thôn Mai xã Yên Tĩnh 8.Thôn Trường Thọ xã Yên Tĩnh
9.Thôn Đà xã Yên Tĩnh 10.Thôn Thịnh xã Yên Tĩnh
11.Xã Du Vịnh 12.Sở Du Vịnh 13.Thôn Xuân Phương xã Dặc Hạ
14.Thôn Hương Xôi xã Dặc Hạ 15.Thôn Điều Hoà xã Điều An
16.Thôn Đông xã Điều An 17.Thôn An Lạc xã Điều An
18.Thôn Dịch xã Điều An 19.Thôn Hải xã Lương Niệm
20.Thôn Cá Lập xã Lương Niệm 21.Thôn Trung xã Lương Niệm
22.Thôn Sơn xã Lương Niệm 23.Thôn Bình Tân xã Lộc Hải
24.Thôn Lộc Trung Lộc Hải 25.Thôn Thanh Khê xã Lộc Hải
26.Xã Triêu Dương2 27.Xã Trường Lệ

2-Tổng Thủ Hộ, 28 xã, thôn, sở:
1.Thôn Mậu Thịnh xã Thủ Hộ 2.Thôn Lưu Hiền xã Thủ Hộ
3.Thôn Đông Quang xã Thủ Hộ 4.Thôn Lê Xá xã Thủ Hộ
5.Thôn Triều Công xã Thủ Hộ 6.Thôn Trường Tân xã Lương Xá
7.Thôn Bùi xã Lương Xá 8.Thôn Mỹ Lâm xã Lương Xá
9.Thôn Uy xã Lương Xá 10.Xã Phú Xá 
11.Thôn Đới xã An Đông 12.Thôn An xã An Đông
13.Thôn Bào xã An Đông 14.Thôn Nga Mi xã Cam Biều
15.Thôn Linh Lung xã Cam Biều 16.Thôn Mỹ Lộc xã Cam Biều
17.Xã Đa Lộc 18.Thôn Hà Đông xã Thái Các 
19.Thôn Tiên Trang xã Thái Các 20.Thôn Hộ xã Thạch Phương
21.Thôn Tố xã Thạch Phương 22.Thôn Hà Nữu xã Thạch Phương
23.Thôn Vĩ xã Thạch Phương 24.Xã Yên Lạc 25.Xã Ngọc Giáp
26.Xã Mỹ Thạch 27.Xã Ngọc Trà 28.Sở Đồn Điền

                                                     
1Huyện Quảng Xương: Đầu đời Lê về trước là huyện Vĩnh Xương . Đời Lê Thánh Tông năm Quang

Thuận 10 (1469) đổi gọi là huyện Quảng Xương  thuộc phủ Thanh Ninh (sau đổi là Tĩnh Gia). Các
triều sau đều theo như thế. Nay vẫn là huyện Quảng Xương tỉnh Thanh Hoá.

2Xã Triêu Dương: Từ đời Minh Mệnh về trước là Triều Tông . Năm 1841, kiêng huý chữ Tông, tiểu tự của
vua Thiệu Trị, đổi gọi là xã Triêu Dương .



Đồng khánh địa dư chí Tỉnh Thanh hóa

1121

3-Tổng Lưu Vệ, 44 xã, thôn:
1.Thôn Câu Đồng Nội xã Lưu Vệ 2.Thôn Câu Đồng Ngoại xã Lưu Vệ 
3.Thôn Nhân Hậu xã Lưu Vệ 4.Thôn Thượng Thọ xã Lưu Vệ 
5.Thôn Phú Đa Đông xã Lưu Vệ 6.Thôn Tiên Vệ xã Lưu Vệ 
7.Thôn Phúc Mãn xã Lưu Vệ 8.Thôn Vạn Thu xã Lưu Vệ
9.Thôn Nhân Trạch Đoài xã Lưu Vệ 10.Thôn Phú Đa Đoài xã Lưu Vệ 
11.Xã Xuân Độ 12.Xã Văn Lâm Trung 
13.Xã Văn Lâm Thượng 14.Thôn Duy Tiếu xã Văn Lâm Thái
15.Thôn Nhân Trạch xã Văn Lâm Thái 16.Thôn Nhân Thọ xã Hải Yến 
17.Thôn Văn Xá xã Hải Yến 18.Thôn Vũ Gia xã Hải Yến 
19.Thôn Phong Hậu xã Hải Yến 20.Thôn Việt Yên xã Yên Mỹ 
21.Thôn Tứ Mỹ xã Yên Mỹ 22.Thôn Ngọc Tích xã Vĩ Bạc
23.Thôn Trung Hộ xã Vĩ Bạc 24.Thôn Thượng Hộ xã Vĩ Bạc
25.Xã Thanh Dương 26.Thôn An Thọ xã An Khê
27.Thôn Vĩnh An xã An Khê 28.Thôn Vệ An xã Hoàng Than
29.Thôn Phù Lưu Mỹ xã Hoàng Thanh 30.Thôn Phù Lưu Đông xã Hoàng Thanh
31.Thôn Phù Lưu Trung xã Hoàng Thanh 32.Thôn Phong Hậu xã Hoàng Thanh
33.Thôn Phúc Mãn xã Hoàng Thanh 34.Thôn Tiền Đoài xã Hoàng Thanh
35.Thôn An Biên xã Hoàng Thanh 36.Thôn Bái Trúc xã Cát Lâm
37.Xã Ngọc Mai 38.Thôn Trung xã Mỹ Khê
39.Thôn Đông xã Mỹ Khê 40.Thôn Đa Phú xã Mỹ Khê
41.Xã Mỹ Trạch 42.Thôn Thọ Sơn xã Bất Quần
43.Thôn Ngọc Am xã Bất Quần 44.Thôn Quảng Độ xã Bất Quần

4-Tổng Thái Lai, 34 xã, thôn:
1.Thôn Phụ Lực xã Thái Lai 2.Thôn Đông xã Thái Lai
3.Thôn Đa Lộc xã Thái Lai 4.Thôn Bái Trung xã Thái Lai
5.Thôn Bái Thịnh xã Thái Lai 6.Thôn áng xã Xuân Lai
7.Thôn Phú Đa xã Quang Tiền 8.Thôn Tiền Thịnh xã Quang Tiền
9.Thôn Trung xã Quang Tiền 10. Thôn Xuân Viên xã Quang Tiền
11.Thôn Hậu Vệ xã Quang Tiền 12.Thôn Hà Trung xã oanh Cốc
13.Thôn Thần Cốc xã oanh Cốc 14.Thôn ước Ngoại xã Thạch Cừ
15.Thôn ước Nội xã Thạch Cừ 16.Thôn Đa Cai xã Văn Phương
17.Thôn Phạm Xá xã Văn Phương 18.Thôn Dụ Côn xã Văn Phương
19.Xã Hoành Cừ 20.Xã Phú Văn
21.Thôn Hậu Phong xã Vạn Linh 22.Thôn Nê Trung xã Vạn Linh
23.Thôn Sênh xã Vạn Linh 24.Xã Hương Phương 
25.Xã Trần Xá 26.Thôn Nga Khê xã Quan Phương 
27.Thôn Đại Lộc xã Quan Phương 28.Thôn Đại Trung xã Quan Phương 
29.Thôn Trung xã Ngưu Phương 30.Thôn Tiền xã Ngưu Phương 
31.Thôn Hà Nữu xã Ngưu Phương 32.Thôn Hà La xã Ngưu Phương 
33.Xã Cự Nham 34.Thôn Thanh Trung xã Thái Lai

Phong tục:

Người đi học và người cày ruộng nhiều, người làm thợ, đi buôn cũng có nhưng không nhiều mấy.
Huyện gần biển nên dân phần nhiều làm nghề đánh cá, lại có nghề giật lưới bắt chim đem bán kiếm
tiền. Việc cưới xin, tang ma, thờ cúng đơn giản tiết kiệm. Xưa thì phong tục ở đây có phần điêu toa,
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cho nên tục ngữ có câu: "Nhất Xương nhì Gia" [Xương là Quảng Xương, Gia là Tĩnh Gia], ý nói dân
nghèo mà hay kiện tụng. Nay cũng đều thuần nhã cả. Theo Thiên chúa giáo chỉ ở Cự Nham, Triều
Công mà thôi.

Sản vật:

Đất miền ven biển, phần nhiều là ruộng cát. Lúa hè ít, lúa thu nhiều. Dâu tằm cũng có nhưng không
nhiều mấy. Lương thực trong dân thì thóc lúa một phần, còn ba phần là khoai đậu. Các xã ven biển
trồng nhiều dưa hấu. Các xã Văn Phương, Phạm Xá, Dụ Côn đất hợp với cây cói, dân phần nhiều làm
nghề dệt chiếu. Xưa nay có lệ cống nạp chiếu trắng.

Khí hậu:

Huyện hạt ở vùng ven biển, nhiều lam chướng sương mù. Ba tháng mùa xuân, gió đông, ấm áp,
buổi sáng giờ Mão, buổi chiều giờ Dậu sương mù dày đặc đầy trời. Ba tháng hè gió đông nam cuốn
cát, nắng nóng suốt ngày. Ba tháng mùa thu mưa lũ bão lụt. Gió rươi, gió bão đều có. Ba tháng mùa
đông gió bấc lạnh rét. Thuỷ triều mỗi tháng 2 kỳ; riêng tháng 2 và tháng 8 mỗi tháng 3 kỳ.

Núi sông:

-Tượng Sơn (núi Voi): ở xã Bất Quần, nổi lên giữa đồng bằng. Núi đá giống hình con voi, tuy nhỏ
nhưng dáng cao, cảnh sắc đẹp lạ.

-Núi Trường Lệ: ở địa phận xã Trường Lệ. Núi nổi lên giữa đồng bằng, phía đông trông ra biển, đá
nước tranh hùng, là trấn sơn của cửa biển Triền Tấn. Trên núi có đàn cầu phong. Mỗi khi quan thuyền
ra khơi đều làm lễ cầu phong ở đây.

-Một đoạn sông Mã: trên từ xã Hải án chảy xuống đến xã Triều Dương giáp huyện Hoằng Hóa, dài
3 dặm, rộng 50 trượng. Triều lên, sâu 14, 15 thước, triều xuống, sâu 8, 9 thước.

-Sông Ngọc Giáp: từ xã Ngọc Giáp chảy đến tấn cửa Hàn giáp huyện Ngọc Sơn, dài 2 dặm, rộng 70
trượng. Triều lên sâu 9 thước, triều xuống sâu 5 thước.

-Một dòng sông nhỏ từ phía bắc giáp huyện Đông Sơn từ sông mới Thọ Hà qua sông Mã Bà ở cầu
Bố Vệ, quanh co chảy về phía nam đến ngã ba Thiên Linh huyện Ngọc Sơn, dài 68 dặm, rộng khoảng 3
trượng. Triều lên sâu 3, 4 thước, triều xuống nước rất cạn.

Danh thắng: không có.

Đường đi:

-Một đường quan báo phía nam từ bến đò Ngọc Giáp đi ra phía bắc đến xã Hoàng Thanh, dài 20
dặm 173 trượng, rộng 1 trượng.

-Một con đường nhỏ từ phía nam huyện lên phía bắc, đến cầu Bố Vệ, rồi đi đến thành, đi hết
khoảng nửa ngày, đường rộng 5 thước.

-Một con đường nhỏ từ huyện lỵ đi lên phía bắc, qua đồn điền Trường Lệ, đến pháo đài Triều Tấn
đi khoảng nửa ngày, đường rộng 5 thước.

Thành trì đồn luỹ:

-Pháo đài đồn Triều Tấn: ở xã Lương Niệm.

-Pháo đài đồn Hải án: ở xã Hải án.

Văn từ:

ở xã Bất Quần, có 2 toà nhà, mỗi nhà 5 gian, hợp ngói, tường xây gạch. Có 1 cửa tiền.

Đền miếu có tên:

-Miếu Kỳ Phong: ở xã Trường Lệ.

-Miếu thần Cao Sơn: ở địa phận 2 xã Thạch Phương và Phạm Xá.
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Số quân:
-Lính tuyển: 313 người.
-Hương binh: 200 người.

Số đinh: 3.260 người.

Ruộng đất:

-Ruộng, đất tổng cộng: 27.034 mẫu 1 sào 6 thước 4 tấc 3 phân.

Thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 7.330 quan 4 tiền 3 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 7.561 hộc 7 thưng 9 vốc 1 nắm.

Huyện Nông Cống

Nông Cống là huyện thống hạt của phủ Tĩnh Gia.

Huyện lỵ đóng ở thôn Sở xã Châu Xuyết tổng Văn Xá, xung quanh rào cọc tre nhọn, cao 7 thước,
chu vi 56 trượng, mở 1 cửa trước, cao 9 thước.

Huyện hạt1 phía đông giáp huyện Ngọc Sơn, phía tây giáp huyện Nghĩa Đường tỉnh Nghệ An; phía
nam giáp huyện Ngọc Sơn; phía bắc giáp huyện Lôi Dương.

Đông tây cách nhau 64 dặm. Nam bắc cách nhau 78 dặm.

Huyện có 12 tổng, gồm 221 xã, thôn, tộc, sở, trang, giáp, ấp:

1-Tổng Cổ Định, 25 xã, thôn, tộc, sở:
1. Xã Cổ Định 2.Thôn Côn Minh xã Tử Nê
3.Thôn Yên Quả2 xã Tử Nê 4.Thôn Đông xã Thanh Hà
5.Thôn Ti xã Thanh Hà 6.Thôn Đông Bằng Thượng xã Thanh Hà
7.Thôn Đông Bằng Trị xã Thanh Hà 8.Thôn Lương Mộng xã Thanh Hà
9.Thôn Đống Cải xã Thanh Hà 10.Thôn Nhiên xã Đội Trượng
11.Thôn Lai xã Đội Trượng 12.Thôn Cầu xã Đội Trượng
13.Thôn Vịnh xã Đội Trượng 14.Tộc Thái Bằng xã Đội Trượng
15.Thôn Nhân Mĩ xã Đội Trượng 16.Thôn Bình Doãn xã Đội Trượng
17.Thôn Tuy An xã Tuy An 18.Thôn Thừa Bình xã Tuy A
19.Thôn Thổ Sơn xã Trường Lộc 20.Thôn Ngọc Uyên xã Trường Lộc
21.Thôn Trinh Khiết xã Trường Lộc 22.Thôn Thanh y xã Đình Hương
23.Sở Tinh Mễ xã Đình Hương 24.Thôn Cương Trung xã Đình Hương
25.Thôn Nhân Mĩ xã Đình Hương

2-Tổng Đồng Xá, 21 xã, thôn, trang:
1.Xã Đồng Xá 2.Xã Xuân Sơn 3.Xã Thanh Xá 4.Xã Nhạ Lộc

                                                     
1Huyện Nông Cống : Theo ĐNNTC thì Nông Cống là tên huyện từ thời Trần Hồ; thời thuộc Minh vẫn

gọi là huyện Nông Cống thuộc phủ Thanh Hoá. Đời Lê Thánh Tông năm Quang Thuận 10 (1469) định bản dồ
cả nước, đặt huyện Nông Cống thuộc phủ Thanh Ninh (sau đổi là Tĩnh Gia). Các triều sau đều theo thế. Năm
Minh Mệnh 18 (1837) tách tổng Như Lăng cho thuộc vào châu Thường Xuân. Như vậy huyện Nông Cống đời
Đồng Khánh chủ yếu là đất huyện Nông Cống và một phần đất huyện Như Xuân hiện nay.

2Thôn Yên Quả: Đầu Nguyễn về trước là thôn Yên Cảo; từ 1836 kiêng đồng âm chữ Cảo  (biệt huý của Gia Long),
đổi là Yên Quả .
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5.Thôn Hương Duẩn1 xã Đa Lộc 6.Thôn Vân Du xã Đa Lộc
7.Thôn Trung xã Niệm Thượng 8.Thôn Tường xã Niệm Thượng
9.Thôn Niệm xã Niệm Thượng 10.Thôn Phố xã Nga Mi
11.Thôn Nha xã Nga Mi 12.Thôn Thượng xã Nga Mi
13.Thôn Trung xã Nga Mi 14.Thôn Mĩ xã Nga Mi
15.Thôn Hoà Triêu xã Cam Lộ 16.Thôn Quần Trúc xã Cam Lộ
17.Thôn Quần Thanh xã Cam Lộ 18.Thôn Quần Nham xã Cam Lộ
19.Xã Lộc Trạch 20.Xã Lộc Nham 21.Trang Mĩ

3-Tổng Yên Định, 20 xã, thôn, tộc, ấp:
1.Thôn Lễ Động xã Yên Định 2.Tộc Lễ Động xã Yên Định 
3.Thôn Yên Định xã Yên Định 4.Thôn Thượng xã Trạm Lộ 
5.Thôn Độ xã Trạm Lộ 6.Thôn Chùa xã Trạm Lộ 7.Thôn Hạ xã Trạm Lộ
8.Xã Hà Liên 9.Thôn Miêu Nha xã Hà Mi 
10.Thôn Vĩnh Trù xã Hà Mi 11.Thôn Đô Trình xã Hà Mi
12.Thôn Quần Hậu xã Hà Mi 13.Xã Vân Cổn 14.Xã Vĩnh Khê
15.Xã Yên Hoà 16.Xã Đăng Cốc 17.Xã Hương Khê 18.Xã Tào Lâm
19.ấp Liên Khê xã Hương Khê 20.ấp Dược Khê xã Hương Khê

4-Tổng Đô Xá, 11 xã, thôn:
1.Xã Đô Xá 2.Thôn Đô Trang xã Đô Xá 3.Xã Bồ Hà 
4.Xã Bất Căng 5.Xã Thiều Xá 6.Xã Sơn Hà 7.Xã Thiết Cương 
8.Xã Cẩm Xá 9.Xã Quang Chỉ 10.Xã Mai Xá 11.Xã Tiên Mộc

5-Tổng Lai Triều, 13 xã, thôn:
1.Xã Lai Triều 2.Xã Cổ Mộc 3.Xã Mĩ Phong 4.Xã Diễn Ngoại 
5.Xã Diễn Nội 6.Xã Trị Nội 7.Xã Di Kiên 8.Xã Sơn Trung
9.Xã Thu Vi 10.Thôn Phu xã Vĩnh Gia
11.Thôn Sơn Phú xã Vĩnh Gia 12.Xã Vĩnh Gia Cầu 13.Xã Chu Tử

6-Tổng Lân Du, 7 xã:
1.Xã Lân Du 2.Xã Xuân Hoà 3.Xã Mậu Lâm 4.Xã An Cư
5.Xã Thuần Trung 6.Xã Vĩnh Khang 7.Xã Phượng Nghi

7-Tổng Lãng Lăng, 5 xã:
1.Xã Mi Dã 2.Xã Trại Sơn 3.Xã Đôn Cáo 4.Xã Lương Dụ
5.Xã Yên Thái

8-Tổng Văn Xá, 28 xã, thôn, giáp:
1.Thôn Sở xã Châu Xuyết 2.Thôn Chợ xã Châu Xuyết
3.Thôn Tiền Lạc Bình xã Châu Xuyết 4.Thôn Thanh Liêm xã Châu Xuyết
5.Thôn An Mỗ xã Châu Xuyết 6.Thôn Thượng xã Châu Xuyết
7.Thôn Tống Công xã Châu Xuyết 8.Thôn Nham Cát xã Châu Xuyết
9.Thôn Hồi Cù xã Châu Xuyết 10.Giáp Đông xã Nhân Võng
11.Giáp Đoài xã Nhân Võng 12.Thôn Ngọ Vực xã Nhân Võng
13.Thôn Thanh Tháp xã Nhân Võng 14.Thôn Bái Trung xã Nhân Võng
15.Thôn Bình An xã Nhân Võng 16.Thôn Thổ Ngoã xã Nhân Võng
17.Thôn Bái Đao xã Nhân Võng 18.Thôn An Thái xã Nhân Võng

                                                     
1Thôn Hương Duẩn: Từ đầu Nguyễn trở về trước là xã Hoa Duẩn . Đầu đời Thiệu Trị kiêng huý chữ Hoa,

đổi là Hương Duẩn .
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19.Thôn Đạt Đông xã Trang Liệt 20.Thôn Nhân Nhượng xã Trang Liệt
21.Thôn Đông Châu xã Trang Liệt 22.Thôn Bái Thượng xã Trang Liệt
23.Thôn Đạt Thượng xã Trang Liệt 24.Thôn Yên Nội xã Cổ Đôi
25.Thôn Cao Hậu xã Cổ Đôi 26.Thôn Tiên xã Cổ Đôi
27.Thôn Tháp Trung xã Cổ Đôi 28.Thôn Ngọc Tháp xã Cổ Đôi

9-Tổng Cao Xá, 26 xã, thôn:
1.Xã Cao Xá 2.Thôn Yên Thượng xã Thổ Giá
3.Thôn Mai xã Thổ Giá 4.Thôn Thổ Vị xã Thổ Giá 
5.Thôn Sơn xã Thổ Giá 6.Xã Cung Điền 7.Thôn Tế Độ
8.Thôn Trường Thọ xã Hương Phấn 9.Thôn Hương Phấn xã Hương Phấn
10.Thôn Sài xã Trường Quang 11.Thôn Nga xã Trường Quang
12.Thôn Tiền xã Trường Quang 13.Thôn Thượng xã Trường Quang
14.Thôn An Quả1 xã Nghĩa Trai 15.Thôn Thịnh Lạc xã Nghĩa Trai
16.Thôn Quan Hoạch xã Nghĩa Trai 17.Thôn An Cách xã Nghĩa Trai
18.Thôn Hà Khẩu xã Nghĩa Trai 19.Thôn Tiền Hậu xã Sơn Trai
20.Thôn Ba Tiêu xã Sơn Trai 21.Thôn Sương xã Sơn Trai
22.Thôn Tường Loan xã Sơn Trai 23.Thôn Tiên Lược xã Sơn Trai
24.Thôn Hương xã Sơn Trai 25.Xã Côn Cương 26.Xã An Nông

10-Tổng Lạc Thiện, 20 xã, thôn, sở:
1.Thôn Đông xã Thượng Vấn 2.Thôn Đoài xã Thượng Vấn
3.Thôn Đông xã Thượng Du 4.Thôn Phú Thọ xã Thượng Du
5.Thôn Ngư xã ốc Thổ 6.Thôn ốc xã ốc Thổ 7.Xã ốc Sa
8.Thôn Phú Đa xã Bạch Liên2 9.Thôn Hương xã Bạch Liên
10.Thôn Luật xã Bạch Liên 11.Xã Cự Phú3 12.Xã Giải Trãi
13.Xã ổn Lâm 14.Xã Thanh Đồng 15.Xã Yên ổn 16.Xã Lộc Tuy4

17.Thôn Hậu áng xã Tứ Ti Tinh Mễ 18.Thôn Đồng Môn xã Tứ Ti Tinh Mễ
19.Thôn Đồng Kỳ xã Tứ Ti Tinh Mễ 20.Sở ốc Thổ

11-Tổng Vạn Thiện, 23 xã, thôn:
1.Thôn Phú Bản xã Vạn Thiện 2.Thôn Tập Cát xã Vạn Thiện
3.Thôn Tòng Thiện xã Vạn Thiện 4.Thôn Chợ xã Vạn Thiện
5.Thôn Mật xã Mật Quang 6.Thôn Mĩ Chí xã Mật Quang 
7.Thôn Xa Lý xã Ngọ Xá 8.Thôn Ngọ xã Ngọ Xá 
9.Thôn Thái xã Ngọ Xá 10.Thôn Miêu Nha xã Chu Căn
11.Thôn Quần Bối xã Chu Côn 12.Thôn Chợ xã Vạn Khê 
13.Thôn Du Thượng xã Vạn Thắng 14.Thôn Du Hạ xã Vạn Thắng
15.Thôn Thanh Ban xã Thanh Ban 16.Thôn Thanh Điền xã Thanh Ban
17.Thôn Sơn Na xã Thanh Ban 18.Thôn Đa Căng xã Thanh Ban

                                                     
1Thôn An Quả: Từ đầu Nguyễn về trước là thôn An Cảo; từ 1836 kiêng đồng âm chữ Cảo  (biệt huý của Gia

Long), đổi là An Quả .
2Xã Bạch Liên: Đầu Nguyễn về trước là thôn Bạch Hoa . Đầu đời Thiệu Trị kiêng chữ Hoa (tên huý mẹ vua

Thiệu Trị), đổi là Bạch Liên .
3Thôn Cự Phú: Trước là thôn Cự Triền . Từ 1843 kiêng chữ Triền (cận âm với tên huý vua Thiệu Trị), đổi là

Cù Phó .
4Xã Lộc Tuy: Đầu Nguyễn về trước là thôn Lộc Triền . Từ 1843 kiêng chữ Triền  (cận âm với tên huý

vua Thiệu Trị), đổi là Lộc Tuy .
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19.Thôn Bái xã Thanh Ban 20.Thôn Đồng Lương xã Thanh Ban
21.Xã Lai Phục 22.Xã Thọ Vực 23.Thôn Đồng Trụ

12-Tổng La Miết, 22 xã, thôn:
1.Thôn Bạch Bào xã La Miết 2.Thôn Trường xã La Miết 
3.Thôn Đoài xã La Miết 4.Thôn Vũ Yên xã Lê Xá 
5.Thôn Đông xã Lê Xá 6.Xã Ngọc Uyển 7.Xã Thanh Bôi 8.Xã Phú Trạch 
9.Xã Bái Hạ 10.Xã Bái Thượng 11.Thôn Lăng xã Cự Lăng 
12.Thôn Cự Thịnh xã Cự Lăng 13.Thôn Xa Lý xã Quảng Lăng
14.Thôn Cự Thắng xã Phú ChÈm 15.Xã Chân Nho 16.Xã Chân An
17.Xã Thiết Sơn 18.Xã Ngọc ChÈm 19.Thôn Cự Thắng xã Quảng Lăng
20.Thôn Ban xã Cự Lăng 21.Thôn Sơn Hậu xã Quảng Lăng
22.Thôn Quần Ngọc xã Quảng Lăng

Phong tục:

Người đi học và người cày ruộng nhiều, người làm thợ, đi buôn cũng có nhưng không nhiều mấy.
Có học thì kể các xã Cổ Định, Đồng Xá, Yên Định, Đô Xá, Văn Xá, Cao Xá. Các xã khác người Thổ ở
xen với người Kinh. Ngoài công việc cày cấy thì hái củi, đốn gỗ. Việc cưới xin, tang ma, thờ cúng
không xa hoa, cũng không hà tiện. Quần áo ăn mặc và tiếng nói thì quê mùa chất phác.Văn chỉ, văn từ,
đền thờ thần, chùa thờ Phật thì các hương ấp đều có. Theo Thiên chúa giáo chỉ một xã Côn Cương mà
thôi.

Sản vật:

Lúa thu nhiều, lúa hè ít. Khoai đậu, bông vải thì rải rác các nơi đều có. Các xã vùng rừng có các
loại gỗ mầu và gỗ lim, khá nhiều và tốt. Các xã Lai Triều, Lãng Lăng, Lân Du có song mây, từ trước đã
có lệ cống nạp.

Khí hậu:

Miền núi nhiều khí lam chướng. Ba tháng mùa xuân gió đông bắc, sương mù âm u, hơi lạnh. Ba
tháng mùa hè gió nam, nắng nóng. Ba tháng mùa thu mưa nhiều mưa lũ bão lụt, gió rươi. Ba tháng
mùa đông, gió bấc, lạnh rét. Thuỷ triều mỗi tháng lên xuống hai kỳ. Riêng tháng 2 và tháng 8 ba kỳ.

Núi sông:

-Núi Na Sơn (núi N−a): ở phía tây nam huyện, còn có tên là núi Khu Na (núi Đuổi Ma). Tương
truyền trên núi có nhiều ma quỷ. Xưa có nhà sư tụng kinh niệm chú đuổi được ma đi, cho nên gọi tên
như vậy. Mạch núi từ phủ Thọ Xuân chạy đến, thế dài hùng tráng. Phía ngoài có bốn dòng nước hội
hợp, làm thành nhánh núi bên phải về phía bản tỉnh, các nhà địa lý phong thuỷ thường nói "long thất
phiến, hổ thất phiến", tức là nơi đây. Thời Nhuận Hồ có vị tiên ở ẩn hái củi ở núi này, Hồ Hán Thương
cho người mời không chịu đến, tức giận đốt núi, chỉ thấy một con hạc đen bay vút lên trời, xem sự việc
chép ở sách Truyền kỳ lục1.

-Sông Hoàng Giang: từ tổng Lai Triều chảy qua các tổng Đô Xá, Đồng Xá đổ vào ngã ba Thiên
Linh, dài 70 dặm, rộng 3 trượng. Triều lên sâu 3 thước, triều xuống nước rất cạn.

-Sông Châu Giang: từ tổng Lân Du chảy qua các xã Yên Định, Cao Xá, Văn Xá đổ vào ngã ba Văn
Sơ, dài 80 dặm, rộng 3 trượng. Triều lên sâu 4 thước, triều xuống nước rất cạn.

-Sông Mặc Giang (sông Mực): từ tổng Lãng Lăng chảy qua tổng La Miết đến tổng Vạn Thiện, đổ
vào ngã ba Văn Sơ, dài 70 dặm, rộng 4 trượng. Triều lên sâu 5 thước, triều xuống sâu 2 thước.

                                                     
1Truyền kỳ lục nói đây tức Truyền kỳ mạn lục của Nguyễn Dữ (truyện Người tiều phu ở núi Na).
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-Sông Chung Giang (sông Chuông): từ xã Thanh Đồng đến xã Ngọ Xá, dài 20 dặm, rộng 3 trượng.
Triều lên sâu 5 thước, triều xuống sâu 2 thước 5 tấc.

Danh thắng: không có.

Đường đi:

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía bắc, qua 3 huyện Ngọc Sơn, Quảng Xương, Đông Sơn đến
thành tỉnh, đi khoảng nửa ngày, đường rộng 5 thước.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía tây, đến tổng Lãng Lăng giáp tỉnh Nghệ An, đi khoảng 2
ngày, đường rộng 5 thước.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía bắc, đến tổng Lai Triều giáp châu Thường Xuân và huyện
Lôi Dương, đi khoảng hơn 1 ngày, đường rộng 5 thước.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía đông, đến ngã ba Văn Sơ, dài 30 dặm, rộng 5 thước.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía nam, đến tổng Lạc Thiện, giáp huyện Ngọc Sơn, đi khoảng
1 ngày, đường rộng 5 thước.

Thành trì đồn luỹ:

-Đồn Ngọc ChÈm: Trước có đưa quân đến phòng thủ, nay bỏ.

Văn từ:

ở thôn Côn Minh xã Tử Nê, có 2 nhà, mỗi nhà 5 gian, lợp ngói, tường gạch, mở một cửa tiền.

Miếu có tên:

-Miếu thần Tham Xung: ở xã Cổ Định. Trong huyện có đến 44 nơi thờ vị thần này.

Số quân:
-Lính tuyển: 378 người.
-Hương binh: 300 người.

Số đinh: 4.014 người.

Ruộng đất:

-Ruộng, đất tổng cộng: 24.205 mẫu 6 sào 7 thước 5 phân 7 ly.

Thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 8.521 quan 9 mạch 33 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 9.371 hộc 16 thăng 8 vốc 8 nắm (trong đó: các tổng Lai Triều, Lãng Lăng, Lân
Du chiết nộp bằng tiền).
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Phủ Quảng Hóa

Phủ hạt ở phía tây bắc tỉnh. Phủ kiêm lý 4 huyện, châu: Vĩnh Lộc, Thạch Thành, Quảng Tế, Quan
Hoá; thống hạt 1 huyện là huyện Cẩm Thuỷ.

Phủ lỵ đóng tại xã Nhân Lộ tổng Cao Mật, huyện Vĩnh Lộc. Luỹ đất cao 5 thước, dày 3 thước; xung
quanh rào cọc tre nhọn, cao 7 thước; chu vi 120 trượng; mở 1 cửa tiền, cao 9 thước.

Phủ hạt1 phía đông giáp 2 huyện Tống Sơn, Nga Sơn phủ Hà Trung; phía tây giáp huyện Trình Cố,
phía nam giáp huyện Yên Định phủ Thiệu Hóa, phía bắc giáp phủ Nho Quan tỉnh Ninh Bình.

Đông tây cách nhau 260 dặm. Nam bắc cách nhau 321 dặm.

Phủ kiêm lý 4 huyện châu: Vĩnh Lộc, Thạch Thành, Quảng Tế, Quan Hóa, gồm 24 tổng:

1-Huyện Vĩnh Lộc, 7 tổng:
1.Tổng Cao Mật 2.Tổng Ngọ Xá 3.Tổng Thanh Xá 4.Tổng Nam Cai
5.Tổng Bỉnh Bút 6.Tổng Sóc Sơn 7.Tổng Biện Thượng

2-Huyện Thạch Thành, 6 tổng:
1.Tổng Vân Lung 2.Tổng Tự Cường 3.Tổng Hoà Luật 4.Tổng Trạc Nhật
5.Tổng Ngọc Động 6.Tổng Bỉnh Bút

3-Huyện Quảng Tế, 5 tổng:
1.Tổng Quảng Tế 2.Tổng án Đổ 3.Tổng Cổ Biện 4.Tổng Trường Cát
5.Tổng Phú ổ

4-Châu Quan Hoá, 6 tổng:
1.Tổng Phú Lệ 2.Tổng Lực Canh 3.Tổng Cổ Nam 4.Tổng Đặc Kiệt
5.Tổng Hữu Thuỷ 6.Tổng Quang Chiếu

Huyện thống hạt:

Huyện Cẩm Thuỷ, 9 tổng:
1.Tổng Quan Hoàng 2.Tổng Cự Lã 3.Tổng Vân Trai 4.Tổng Mông Sơn
5.Tổng Gia Dụ 6.Tổng Điền Lô 7.Tổng Sa Lung 8.Tổng Cổ Lũng
9.Tổng Thiết ống

Phong tục:

Trong phủ, người Kinh, người Mường ở xen nhau, phong tục thì mỗi bên một khác. Về việc học thì
huyện Vĩnh Lộc là nhất. Ngoài ra thì các huyện châu như Thạch Thành, Quảng Tế, Quan Hoá, Cẩm
Thuỷ người Kinh, người Mường ở xen nhau, cũng có nhiều người đi học biết chữ. Việc cưới xin, tang
ma, thờ cúng chỉ có huyện Vĩnh Lộc theo được đúng lễ, ngoài ra thì đều chỉ theo tục địa phương. Theo
Thiên chúa giáo thì huyện Vĩnh Lộc có 3, 4 xã, các châu huyện khác thì mỗi châu huyện chỉ 2, 3 xã
mà thôi.

                                                     
1 Phủ Quảng Hoá : Lập năm Minh Mệnh 16 (1835) lấy đất tách từ 4 huyện Vĩnh Lộc, Cẩm Thuỷ, Thạch

Thành và Quảng Địa (tức Bình Giang đời Lê, Quảng Bình đầu Nguyễn); năm Tự Đức 13 (1860) sáp nhập thêm
cả châu Quan Hoá (đời Lê và đầu Nguyễn là châu Quan Da). Nay là đất các huyện Vĩnh Lộc, Thạch Thành,
Cẩm Thuỷ, Quan Hoá, Bá Thước tỉnh Thanh Hoá.
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Sản vật:

Lúa thu nhiều, lúa hè ít. Dâu tằm, khoai, đậu, bông, vải thì các châu huyện đều khá nhiều. Hai tổng
Duyên Sơn, Cổ Nam có vỏ quế dùng làm thuốc, nhưng không được thơm tốt bằng quế ở hai châu
Thường Xuân, Lương Chính.

Khí hậu:

Trong phủ hạt một nửa dân cư ở miền trung châu, nóng lạnh tương đối bình ổn. Một nửa dân cư ở
vùng rừng núi, nhiều khí lam chướng. Thuỷ triều chỉ lên đến ngã ba Bông thì dừng.

Núi sông:

Năm huyện đều có núi, trong đó có tên:

-Vĩnh Lộc có: núi Mông Cù, núi An Tôn, núi Hí Mã, núi Đốn Sơn, núi Hùng Lĩnh.

-Thạch Thành có: núi Cốc Sơn.

-Quảng Tế có: núi An Lão.

-Sông Mã từ thượng nguồn đổ xuống đến ngã ba Bông chia dòng: một nhánh chảy ra cửa Bạch Câu;
một nhánh chảy ra cửa Y Bích; một nhánh chảy ra cửa Hội Triều.

Danh thắng:

Huyện Vĩnh Lộc có: động Hồ Công, động Kim Sơn, chùa Du Anh.

Huyện Cẩm Thuỷ có: chùa Diệu Sơn.

Châu Quan Hóa có: động Lư Sơn.

Đường đi:

-Một đường quan báo từ xã Ngọ Xá đến xã Ngọc Âu, dài 2 dặm, rộng 1 trượng.

-Một đường nhỏ từ phủ lỵ đi về phía đông đến xã Ngọ Xá, đi khoảng 1 ngày, đường rộng 5 thước.

-Một đường nhỏ từ phủ lỵ đi về phía tây đến Cẩm Thuỷ, Quan Hóa, đi khoảng 5 ngày, đường rộng
5 thước.

-Một đường nhỏ từ phủ lỵ đi về phía đông nam đến ngã ba Bông, qua địa giới 2 huyện Mỹ Hóa,
Đông Sơn đến thành tỉnh, đi khoảng 1 ngày, đường rộng 5 thước.

-Một đường nhỏ từ phủ lỵ đi về phía bắc, qua huyện Thạch Thành đến giáp giới phủ Nho Quan,
tỉnh Ninh Bình, đi khoảng 1 ngày, đường rộng 5 thước.

Thành trì đồn luỹ:

-Sở Sơn phòng: ở xã Nhân Lộ.

-Thành cũ nhà Hồ1: ở xã Phương Nhai.

Văn từ:

ở thôn Sơn xã Tiên Hoà, có 2 nhà, mỗi nhà đều 3 gian, lợp ngói, tường gạch, có 1 cửa tiền.

Miếu có tên:

-Miếu Lý Thái uý2: ở xã Ngọ Xá huyện Vĩnh Lộc.

-Miếu thần Tham Xung: ở Xã Biện Thượng huyện Cẩm Thuỷ.

-Miếu Trần Thượng tướng quân3: ở Xã Phương Nhai huyện Cẩm Thuỷ.

Số lính: 2.635 người:
-Lính tuyển: 392 người.

                                                     
1Nhuận Hồ cố thành  (thành cũ nhà Hồ), bản sao chép nhầm chữ "nhuận " thành chữ "quan ".

2Đền thờ Thái uý Lý Thường Kiệt.
3Đền thờ Trần Khát Chân.
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-Hương binh: 250 người.
-Thổ binh (lính Mường): 1.993 người.

Số đinh: 5.725 người.

Ruộng đất:

-Ruộng đất tổng cộng: 50.009 mẫu 4 sào 3 thước 9 tấc 4 phân 7 ly.

Thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 13.650 quan 2 tiền 6 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 17.137 hộc 9 thưng 8 nắm.

Huyện Vĩnh Lộc

Vĩnh Lộc1 là huyện thuộc phủ Quảng Hóa, do phủ kiêm lý. Phủ lỵ đóng tại huyện hạt.

Huyện hạt phía đông giáp 2 huyện Nga Sơn, Tống Sơn; phía tây giáp 2 huyện Cẩm Thuỷ, Quảng
Tế; phía nam giáp 2 huyện Yên Định, Mỹ Hóa; phía bắc giáp huyện Thạch Thành.

Đông tây cách nhau 79 dặm. Nam bắc cách nhau 26 dặm.

Huyện có 7 tổng, gồm 63 xã, thôn:

1-Tổng Cao Mật, 13 xã, thôn.
1.Xã Cao Mật 2.Xã Hà Lương 3.Xã An Tôn Thượng 4.Xã An Tôn Hạ 
5.Xã Mỹ Xuyên 6.Xã Phú Sơn 7.Xã Nhân Lộ 8.Xã Phụng Công 
9.Xã Phương Nhai2 10.Xã Xuân Nhai 11.Xã Tây Nhai 12.Thôn Thọ Đồn 
13.Thôn Thổ Sơn

2-Tổng Ngọ Xá, 15 xã, thôn:
1.Thôn Bùi xã Ngọ Xá 2.Thôn Trần xã Ngọ Xá 3.Thôn Vũ xã Ngọ Xá
4.Thôn Đồ xã Ngọ Xá 5.Thôn Na xã Ngọ Xá 6.Thôn An Lạc xã Ngọ Xá 
7.Thôn An Phú xã Ngọ Xá 8.Thôn Đông xã Thăng Đường 
9.Thôn Đoài xã Thăng Đường 10.Thôn Thạch Bằng xã Ngọc Âu3

11.Thôn Đông Trung xã Ngọc Âu 12.Thôn Hưng xã Ngọc Âu
13.Thôn Ninh xã Ngọc Âu 14.Xã Chương Các 15.Xã Biểu Hiệu

3-Tổng Thanh Xá, 7 xã, thôn, trang:
1.Xã Thanh Xá 2.Xã Ngọc Tử 3.Thôn Sơn xã Tiên Hoà
4.Thôn Bái xã Tiên Hoà 5.Thôn Ninh xã Vĩnh Lộc
6.Thôn Trí Thuỷ xã Vĩnh Lộc 7.Trang Tứ Mỹ 

                                                     
1Huyện Vĩnh Lộc: Từ đời Trần về trước là huyện Vĩnh Ninh ; thời thuộc Minh cũng theo tên cũ, đặt

thuộc phủ Thanh Hoá. Đời Lê Thánh Tông đặt huyện Vĩnh Ninh thuộc phủ Thiệu Thiên. Đầu đời Lê Trung
hưng, kiêng huý vua Lê Trang Tông (Duy Ninh), đổi gọi là huyện Vĩnh Phúc . Đời Tây Sơn kiêng chữ
Phúc (chỉ họ Nguyễn Phúc của các chúa Nguyễn), đổi là Vĩnh Lộc . Triều Nguyễn vẫn theo tên cũ.
Nay vẫn là huyện Vĩnh Lộc.

2Xã Phương Nhai: Từ đời Minh Mệnh về trước là xã Hoa Nhai . Từ năm 1841 kiêng chữ Hoa (tên huý mẹ
vua Thiệu Trị) đổi là Phương Nhai .

3Xã Ngọc Âu: Trước là xã Kim Âu . Năm Tự Đức 14 (1461) kiêng đồng âm tên huý Triệu Tổ Nguyễn Kim,
đổi là Ngọc Âu .
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4-Tổng Nam Cai, 5 xã:
1.Xã Nam Cai 2.Xã Thọ Vực 3.Xã Bất Một 4.Xã Kỳ Thù
5.Xã Hữu Chấp

5-Tổng Bỉnh Bút, 9 xã, thôn, trang:
1.Xã Bỉnh Bút 2.Xã Cổ Điệp 3.Thôn Bào xã Giang Biểu
4.Thôn Trác xã Giang Biểu 5.Thôn Cong1 xã Phú Lâm
6.Thôn Bái xã Phú Lâm 7.Trang Đông Môn 8.Trang Giang Biểu 9.Xã Nhật Chiếu

6-Tổng Sóc Sơn, 6 xã, thôn:
1.Xã Sóc Sơn 2.Thôn Ngọc Bôi 3.Thôn Phúc Tường 4.Thôn Quang Chiếu
5.Thôn Việt Yên 6.Thôn Cù Đông

7-Tổng Biện Thượng, 8 xã, thôn:
1.Xã Biện Thượng 2.Xã Đông Biện 3.Xã Đa Bút 4.Xã Biện Hạ
5.Thôn Mai Vực 6.Xã Bản Thuỷ 7.Xã Ngọc Sơn 8.Xã Thọ Lộc

Phong tục:

Phần nhiều là người đi học và người cày ruộng, rải rác cũng có người làm thợ hoặc đi buôn. Học
hành thì tổng Biện Thượng đứng đầu huyện; thứ nữa đến Nam Cai, Ngọ Xá. Các xã miền núi như Cao
Mật, Thọ Đồn dân phần nhiều quê mùa chất phác. ở hạ du thì các xã Đông Biện, Biện Thượng, Biện
Hạ khá có văn nhã. Các việc cưới xin, tang ma, thờ cúng theo đúng lễ. Văn từ, văn chỉ, đền thờ thần,
chùa thờ Phật thì hương ấp nào cũng có. Theo Thiên chúa giáo chỉ có Mai Vực, Nhân Lộ, Bằng Phú,
Đông Biện, Thọ Đồn mấy xã, thôn gián tòng mà thôi.

Sản vật:

Lúa thu nhiều, lúa hè ít. Dâu tằm, khoai đậu, bông vải các nơi trong huyện đều có. ở núi Đa Bút,
núi Biện Thượng có sâm (tục gọi là Sâm báo, chất nhỏ mà trắng, vị đắng, tính mát, có thể giải khát).
Lại có long cốt2 (dân sở tại thường đào lấy làm thuốc), so với long cốt của Trung Quốc3 khí vị có phần
kém hơn. Các xã Ngọ Xá, Ngọc Âu, Thăng Đường có trám đen, vị thơm bùi.

Khí hậu:

Ba tháng mùa xuân gió đông, ấm áp, thỉnh thoảng có gió bấc, mưa phùn, trời lạnh. Ba tháng mùa hè
gió nam, nắng nóng, có mưa rào. Ba tháng mùa thu mưa lũ bão lụt, kéo dài có khi cả tuần, thời tiết mát
dần. Ba tháng mùa đông gió bấc, lạnh rét, ít mưa, trời tạnh ráo.

Núi sông:

-Núi Mông Cù: còn gọi là núi Đa Bút. Mạch núi từ huyện Thạch Thành kéo đến, đột ngột nhô lên
một ngọn: phía đông nhìn ra biển xanh; phía tây có thể nhìn đến miền thượng du của hai sông Mã,
Bảo; phía nam nhìn vào đến Nghệ An, phía bắc nhìn ra đến tận Ninh Bình. Lên cao ngắm nhìn bốn
phía mênh mông rộng lớn, quả là ngọn trấn sơn của bản tỉnh.

-Núi An Tôn: ở phía tây huyện. Mạch núi từ huyện Cẩm Thuỷ, ven theo sông mà đến rồi nổi lên hai
ngọn núi đá. Dưới núi có di tích thành nhà Hồ.

                                                     
1Cong, chữ Nôm: .
2Long cốt: Xương hoá thạch của rồng. Hoá thạch khủng long đào được ở Trung Quốc gần đây cũng gọi là

 Long cốt.
3Ngv. Bắc Long cốt.
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-Núi Hí Mã1: còn có tên là Quần Mã Hí Trường; lại có tên là núi Du Anh. Mạch núi từ núi An Tôn
chạy đến, liên tiếp nhấp nhô trước sau tả hữu, trông như đàn ngựa đang nô đùa. Người địa phương
hàng năm có tục lên cao vào ngày 9 tháng 9, thường trèo lên núi này.

-Đốn Sơn: ở phía tây bắc huyện. Mạch núi từ núi An Tôn kéo đến, nhô lên hai ngọn cao. Đây là
ngọn núi ở quê nhà của Thượng tướng quân Trần Khát Chân triều Trần. Nay còn có đền thờ ở núi này.

-Núi Hùng Lĩnh: Mạch núi từ núi Mông Cù chạy đến. Trên núi có cây củ sâm, dân làng thường lấy
về làm thuốc. Nay trên núi Biện Thượng đều có sâm, gọi là Sâm báo.

-Một đoạn sông Mã: từ phía tây nam huyện đổ xuống đến ngã ba Bông, giáp huyện Yên Định, dài
120 dặm, rộng 30 trượng. Triều lên sâu 5 thước, triều xuống sâu 3 thước. Lại một đoạn từ ngã ba Bông
đến bến đò Ngọ Xá giáp huyện Mỹ Hóa, dài 3 dặm, rộng 30 trượng. Triều lên sâu 5 thước, triều xuống
sâu 3 thước.

-Sông Bái Giang: từ thôn Bái xã Giang Biểu chảy đến xã Hữu Chấp, đổ vào sông Mã, dài 26 dặm,
rộng 7 trượng, sâu 5, 6 thước. Thuỷ triều không lên đến sông này. Sông này còn có tên là Bảo Giang,
nước thường ứ đọng, nếu không có mưa lụt thì dòng im không chảy; vùng ven sông này nhiều khí độc
lam chướng.

Danh thắng:

-Động Hồ Công: còn có tên là núi Xuân Đài. Mạch núi từ núi Hí Mã kéo đến. sông Mã ôm phía
đông, sông Bảo uốn quanh phía bắc. Trên núi có động, trong động có thạch nhũ màu đỏ tươi. Lại có
hang đá quanh co hơn 10 trượng, người có thể đi lại được. Toàn cảnh động giống như chiếc giếng đá
không biết đâu là đáy. Cửa động có 2 tượng hình người bằng đá. Tương truyền đó là tượng của Hồ
Công và Phí Trường Phòng. Người xưa nói rằng 30 động ở trời Nam thì động Hồ Công là đệ nhất.

-Động Kim Sơn: còn gọi là Biện Lĩnh, lại gọi là Bông Sơn. Mạch núi từ núi Hùng Lĩnh ven theo
sông Mã mà đến rồi đột ngột khởi lên 29 ngọn. Trông xa có ngọn như chiếc lọng, có ngọn dáng như lá
cờ, hoặc voi, ngựa; khi trời âm u hoặc khi tạnh sáng, màu sắc các ngọn lại đổi khác; sáng một màu,
chiều tối lại một màu khác. Trong núi có hai hang động. Một gọi là động Tiên Phan (động Tiên Leo),
một gọi là động Ngọc Long. Trong động có thạch nhũ. Phía nam núi còn có một ngọn gọi là Mai Sơn,
dưới chân núi có đầm sen rộng chừng vài mẫu. Phía đông núi có một ngọn gọi là Cốc Sơn. Dưới chân
núi có một hang lớn, hai bên đều có đầm sâu, nước xói xuyên thông eo núi, có thể chèo thuyền đi qua
được. Phía trên hang lại có động đá rộng chứa được cả mấy trăm người, trước cửa hang có đá nằm
ngang như bắc cầu, không phải neo giữ mà vững chắc, tục gọi là Cầu Tiên. Lại có một hang thông
thẳng lên trên, vách núi có đề ba chữ lớn "Chú quân sơn" nay vẫn còn.

-Chùa Du Anh: ở dưới núi Xuân Đài xã Thọ Vực. Hai bên nách chùa có hai hồ nước gọi là Nhật Hồ
và Nguyệt Hồ. Phía sau chùa dựa vào vách đá, phía trước chùa đối diện với ngọn Trác Phong, có tiếng
là nơi danh thắng.

Đường đi:

-Một đường quan báo từ xã Ngọ Xá đến xã Ngọc Âu, dài 2 dặm, rộng 1 trượng.

-Một đường nhỏ từ phủ lỵ đi về phía tây bắc đến giáp giới 2 huyện Thạch Thành, Quảng Tế, đi
khoảng nửa ngày, đường rộng 5 thước.

-Một đường nhỏ từ phủ lỵ đi về phía đông đến ngã ba Bông, qua 2 huyện Mỹ Hóa, Đông Sơn đến
thành tỉnh, đi khoảng một ngày, đường rộng 5 thước.

                                                     
1Ngv. lúc đầu chép là Việt Mã sơn ; chữ Việt  bên cạnh có chữ sửa lại là Hí , tức là núi Hí Mã đã một

lần ghi ở phần núi sông của phủ.
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-Một đường nhỏ từ xã Biện Thượng đến xã Thọ Lộc giáp giới huyện Tống Sơn, đi khoảng một
ngày, đường rộng 5 thước.

Thành trì đồn luỹ:
-Sở Sơn phòng: ở xã Nhân Lộ.

-Thành nhà Hồ: ở xã Phương Nhai.

Văn từ:
ở xã Tiên Hoà. Văn từ của phủ cũng đồng thời là văn từ của huyện.

Miếu có tên:

-Miếu Lý Thái uý: ở xã Ngọ Xá.

-Miếu Trần Thượng tướng quân: ở xã Phương Nhai.

Số quân:
-Lính tuyển: 392 người.
-Hương binh: 250 người.

Số đinh: 3.470 người.

Ruộng đất, thuế:

-Ruộng đất tổng cộng: 20.888 mẫu 1 sào 6 thước 5 tấc 7 phân 7 ly.

Thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 7.206 quan 4 tiền.
-Nộp bằng thóc: 8.743 hộc 13 thưng 4 vốc 5 nắm.

Huyện Quảng Tế

Quảng Tế là huyện thuộc phủ Quảng Hoá, do phủ kiêm lý.

Huyện hạt1 phía đông giáp huyện Thạch Thành, phía tây giáp huyện Cẩm Thuỷ, phía nam giáp
huyện Cẩm Thuỷ, phía bắc giáp huyện Lạc Yên tỉnh Ninh Bình.

Đông tây cách nhau 18 dặm. Nam bắc cách nhau 37 dặm.

Huyện có 5 tổng, gồm 30 xã, trại:

1-Tổng Quảng Tế, 8 xã, trại:
1.Xã Quảng Tế 2.Xã Đồng Chân 3.Xã Mỹ Tế 4.Xã Xuân Lũng
5.Xã Thạch Lũng 6.Xã Thạch Môn 7.Xã Nhật Chiếu 8.Trại Bái Đằng

2-Tổng án Đổ, 5 xã:
1.Xã án Đổ 2.Xã Bằng Phú 3.Xã La Sơn 4.Xã An Dạ
5.Xã Đồng Canh

3-Tổng Cổ Biện, 5 xã:
1.Xã Cổ Biện 2.Xã Xuân áng 3.Xã Cẩm Bào 4.Xã An Liêm
5.Xã An Mỗ

                                                     
1 Huyện Quảng Tế : Từ đời Trần Hồ về trước là huyện Lỗi Giang ; thời thuộc Minh cũng là huyện

Lỗi Giang. Đời Lê Thánh Tông năm Quang Thuận 10 (1469) đổi gọi là huyện Bình Giang , đặt thuộc phủ
Thiệu Thiên. Đời Lê Trung hưng kiêng huý Trịnh Giang (1729-1740) đổi gọi là huyện Quảng Bình . Đời
Tây Sơn kiêng huý chữ Bình (tên huý Quang Trung), đổi gọi là Quảng Bằng . Đầu đời Gia Long đổi lại là
Quảng Bình . Năm Minh Mệnh 2 (1821) đổi là huyện Quảng Địa , năm thứ 16 (1835) đổi là huyện
Quảng Tế , đặt thuộc phủ Quảng Hoá. Đầu đời Thành Thái (1889) bỏ tên huyện Quảng Tế, nhập vào
huyện Thạch Thành. Nay là đất huyện Thạch Thành.
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4-Tổng Trường Cát, 7 xã:
1.Xã Trường Cát 2.Xã Ngọc Động 3.Xã Phú Sơn 4.Xã Phú Lộc
5.Xã Yên Định 6.Xã La Thạch 7.Xã Mỹ Tân

5-Tổng Phú ổ, 5 xã:
1.Xã Phú ổ 2.Xã Dương Giao 3.Xã Diên Linh 4.Xã Đồng Xá
5.Xã Phú Môn

Phong tục:

Người Kinh ít, người Thổ (Mường)1 nhiều. Người Kinh thì việc ăn uống, quần áo, cưới xin, tang
ma, thờ cúng giống người Kinh các nơi khác. Tiếng nói khi người Kinh nói chuyện với nhau thì dùng
tiếng Kinh, khi nói với người Mường thì dùng tiếng Mường. Buôn bán thì mua hàng của người Kinh
đem lên bán cho người Mường; lại buôn hàng của người Mường đem bán ở các chợ người Kinh, mối
lợi thu được cũng nhiều. Người Mường làm nhà sàn mà ở, làm nghề nuôi gia súc, trồng trọt, săn bắn
đem sản phẩm trao đổi để sinh sống.

Sản vật:

Có cấy lúa thu, lúa hè không có mấy. Ngô, khoai, đậu đủ dùng. Các loại gỗ màu, tre nứa v.v... có
nhiều.

Khí hậu:

Các thung lũng gần rừng nhiều khí lam chướng. Tháng giêng, tháng hai gió đông, thỉnh thoảng xen
gió bấc, vẫn còn rét. Tháng 3, 4 ấm áp. Tháng 5, 6 gió nam, nắng nóng. Tháng 7, 8 gió thu, mưa lụt.
Tháng 9, 10, 11, 12 gió bấc mưa phùn, rét buốt thấu da. Đại để trong một năm khí hậu ôn hoà ít, mà
phần lớn là lạnh rét.

Núi sông:

-Cốc Sơn: Mạch núi từ huyện Lạc Yên tỉnh Ninh Bình chạy đến. Núi cao mấy trăm trượng. Dưới
núi có khe, trên đỉnh núi có đền thờ. Trước đền có cửa đá, phải nghiêng người mới đi qua được.

-Một đoạn sông Mã: dài 10 dặm, rộng 20 trượng, sâu 5, 6 thước. Thuỷ triều không lên đến đoạn
này.

-Sông Bái Giang: từ xã Quảng Tế đến xã Cổ Biện, dài 50 dặm, rộng 7 trượng, sâu 6, 7 thước. Thuỷ
triều không lên đến đoạn này.

Danh thắng: không có.

Đường đi:

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi đến phủ lỵ, đi khoảng 1 ngày đường. Lại từ phủ lỵ đến ngã ba Bông,
qua hai huyện Mỹ Hóa, Đông Sơn đến thành tỉnh, đi khoảng 1 ngày, đường rộng 5 thước.

-Một đường nhỏ từ xã Ngọc Động ở phía đông đến xã Mỹ Tế giáp huyện Cẩm Thuỷ, đi khoảng 1
ngày, đường rộng 5 thước.

-Một đường nhỏ phía nam từ xã Bằng Phú ở phía nam đi đến xã Thạch Lũng ở phía bắc, đi khoảng 1
ngày, đường rộng 5 thước.

Thành trì đồn luỹ:

-Đồn Hoành Giang.

Văn từ: không có.

                                                     
1Thổ dân, ở đây chỉ người dân tộc Mường.
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Miếu có tên:

-Miếu Tiên đình Liễu Hạnh Công chúa: ở xã Mỹ Tân.

-Miếu thần Cao Sơn: ở địa phận hai xã Phú Lộc, Yên Định.

Số quân:

-Thổ binh (lính Mường): 300 người.

Số đinh: 355 người.

Ruộng đất:

-Ruộng đất tổng cộng: 8.998 mẫu 7 sào 7 thước 9 tấc 2 phân.

Thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 920 quan 2 tiền 24 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 1.058 hộc 19 thưng 4 nắm.

Huyện Thạch Thành

Huyện Thạch Thành thuộc phủ Quảng Hóa, do phủ kiêm lý.

Huyện hạt1 phía đông giáp huyện Tống Sơn, phía tây giáp huyện Quảng Tế, phía nam giáp huyện
Vĩnh Lộc, phía bắc giáp huyện Phụng Hóa phủ Nho Quan tỉnh Ninh Bình.

Đông tây cách nhau 40 dặm. Nam bắc cách nhau 64 dặm.

Huyện có 6 tổng, gồm 59 xã, thôn:

1-Tổng Vân Lung, 6 xã:
1.Xã Vân Lung 2.Xã Mỹ Chí 3.Xã Tây Trác 4.Xã Điều Hộ 
5.Xã Pháp Ngữ 6.Xã Du Nghị

2-Tổng Tự Cường, 11 xã, trại:
1.Xã Tự Cường 2.Xã Lệ Cẩm 3.Xã Vân Đội 4.Xã Nỗ Sơn 
5.Xã Nhan Hiển 6.Xã Đồng Số 7.Xã Cự Lư 8.Xã Đồng Luật 
9.Xã Hương Cá 10.Xã Bạc Liễm 11.Trại Thạc Quả2

3-Tổng Hoà Luật, 11 xã:
1.Xã Hoà Luật 2.Xã Nùng Lý 3.Xã Vân Du 4.Xã Phố Cát 
5.Xã Lộng Ngọc 6.Xã An Lão 7.Xã Sơn Để 8.Xã Hương Sơn 
9.Xã Phù Nguyên 10.Xã Tiên Cốt 11.Xã Đồng Hội

4-Tổng Trạc Nhật, 16 xã:
1.Xã Đồng Tráng 2.Xã Ban Lung3 3.Xã Thọ Trường 4.Xã Ngọc Tạo
5.Xã Hoà Lễ 6.Xã Thiêm Niêm 7.Xã Hương Đạm 8.Xã Đồng Hương 
9.Xã Thọ Liêu 10.Xã Dị Chế 11.Xã Phú Cốc 12.Xã Đồng Ngư

                                                     
1Huyện Thạch Thành : Thời Trần-Hồ là đất huyện Nga Lạc ; thời thuộc Minh cũng gọi là huyện

Nga Lạc, đặt thuộc châu Thanh Hoá phủ Thanh Hoá. Đời Lê Thánh Tông năm Quang Thuận 10 (1469) đặt
huyện Thạch Thành , thuộc phủ Thiệu Thiên. Các triều sau đều theo thế. Sau đời Đồng Khánh bỏ huyện
Quảng Tế, nhập vào huyện Thạch Thành (1889). Như vậy, huyện Thạch Thành đời Đồng Khánh là phần đất
đông nam huyện Thạch Thành hiện nay.

2Trại Thạc Quả: Trước là sách Hoa Cảo, từ 1836 kiêng huý đồng âm chữ Cảo  (biệt huý của Gia Long), đổi là
trại Thạc Quả .

3Xã Ban Lung: Đầu Nguyễn về trước là thôn Ban Thái . Từ năm Tự Đức 14 (1861) kiêng huý Ngãi vương
Nguyễn Phúc Thái, đổi là Ban Lung .
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13.Xã Thạch Đắng 14.Xã An Thịnh 15.Xã An Trường 16.Xã Ngọc Trạo

5-Tổng Ngọc Động1, 9 xã:
1.Xã Ngọc Động2 2.Xã Ngọc Bồ 3.Xã Kiên Lao 4.Xã Thủ Thịnh 
5.Xã Thủ Chính 6.Xã Thạch Lỗi 7.Xã Võng Thuỷ 8.Xã Đồng Trư 
9.Xã Trường Châu

6-Tổng Bỉnh Bút, 6 xã:
1.Xã Bỉnh Bút 2.Xã An Đổ 3.Xã Vô Ngạo 4.Xã Mỹ Đàm 
5.Xã Bất Mê 6.Xã Yêu Đa

Phong tục:

Trong huyện, người Kinh ít, người Thổ (Mường)3 nhiều. Người Kinh thì tiếng nói, quần áo, đồ
dùng, ăn uống đều chất phác, không học đòi thói kiêu hoa xa xỉ. Ngoài việc cày cấy, đốn củi, chỉ còn
biết săn bắn mà thôi. Còn người Thổ (Mường) làm nhà thì gác gỗ làm nhà sàn mà ở, viết chữ thì liền
câu mà viết ngang. ăn mặc thì chất phác, công việc thì chỉ có cày cấy và đốn củi. Việc cưới xin, tang
ma, thờ cúng ngày nay dần dần cũng học theo người Kinh, cũng hơi biết lễ độ. Theo Thiên chúa giáo
chỉ một xã Pháp Ngữ toàn tòng mà thôi.

Sản vật:

Lúa thu nhiều, lúa hè ít. Khoai đậu cũng có. Thổ sản thì có tre vầu, nứa mà thôi.

Khí hậu:

Ba tháng mùa xuân gió đông, thỉnh thoảng có gió bấc, trời vẫn còn rét. Ba tháng mùa hè gió nam,
nắng nóng. Ba tháng mùa thu mưa bão lũ lụt, có khi có bão lớn. Ba tháng mùa đông gió bắc mưa phùn,
lạnh rét như cắt, nhiều khí lam chướng.

Sông núi:

-Núi An Lão: ở phía tây bắc huyện, giáp huyện Phụng Hóa tỉnh Ninh Bình. Dưới núi có ngã ba
đường: đi về phía tây nam đến châu Lang Chánh, phía bắc khống chế được đất Ninh Bình, phía đông
giáp với huyện Tống Sơn. Những chỗ hiểm yếu thì từ trước đã có đồn quân đóng giữ.

-Sông Bái Giang: từ xã Đồng Luật đến xã Pháp Ngữ, dài 60 dặm, rộng 7 thước, sâu 6, 7 thước.
Thuỷ triều không lên đến sông này.

Danh thắng: không có.

Đường đi:

-Một đường nhỏ từ huyện hạt đến phủ lỵ, đi chừng nửa ngày đường. Lại từ huyện lỵ đến ngã ba
Bông, qua địa giới 2 huyện Mỹ Hóa, Đông Sơn đến thành tỉnh, đi khoảng 1 ngày, đường rộng 5 thước.

-Một đường nhỏ từ phía đông huyện lỵ đi đến phía tây huyện, men theo đường đê sông Bái mà đi,
khoảng 1 ngày rưỡi, đường rộng 5 thước.

-Một đường nhỏ từ xã Thạch Đắng ở phía nam huyện đi đến xã Sơn Để ở phía bắc huyện, đi
khoảng 1 ngày, đường rộng 5 thước.

-Một đường nhỏ từ xã An Trường phía đông bắc huyện đi đến xã Vân Đội ở phía tây bắc huyện, đi
khoảng 1 ngày, đường rộng 5 thước.

                                                     
1Xem chú sát dưới.
2Ngọc Động (tổng và xã): Trước là tổng và xã Kim Động . Từ năm Tự Đức 14 (1861) kiêng âm huý Triệu

tổ Nguyễn Kim, đổi là Ngọc Động .
3Thổ dân nói đây chỉ dân tộc Mường (gốc từ Hoà Bình chuyển vào) sống tập trung ở huyện Thạch Thành và một

phần huyện Cẩm Thuỷ.



Đồng khánh địa dư chí Tỉnh Thanh hóa

1137

Thành trì đồn luỹ:

-Luỹ Phố Cát.

Văn từ:

Huyện hạt cũng như hai huyện Quảng Tế, Quan Hoá phần nhiều là người Mường, không có văn từ.

Miếu có tiếng:

-Miếu thần Cao Sơn: các xã Do Nghi, Mỹ Chí, Hương Đạm, Lệ Cẩm cùng thờ.

Số quân:

-Thổ binh (lính Mường): 350 người.

Số đinh: 358 người.

Ruộng đất:

-Ruộng, đất tổng cộng: 4.453 mẫu 3 sào 12 thước 3 tấc 2 phân.

Thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 680 quan 9 mạch 53 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 740 hộc 14 thăng 4 vốc.

Châu Quan Hóa

Quan Hoá là châu thuộc phủ Quảng Hóa, do phủ kiêm lý.

Châu hạt1 phía đông giáp huyện Cẩm Thuỷ, phía tây giáp huyện Trình Cố, phía nam giáp châu Lang
Chánh, phía bắc giáp Mai Châu tỉnh Hưng Hoá.

Đông tây cách nhau 154 dặm. Nam bắc cách nhau 131 dặm.

Toàn châu có 6 tổng, gồm 5 xã:

1-Tổng Phú Lệ2, 6 xã:
1.Xã Phú Lệ 2.Xã Phú Nghiêm 3.Xã Phú Nam 4.Xã Phú Lễ
5.Xã Phú Tán 6.Xã Hồi Xuân

2-Tổng Lực Canh, 4 xã:
1.Xã Lực Canh 2.Xã Lực Na 3.Xã Vân Cung 4.Xã Vân Lung

3-Tổng Cổ Nam, 5 xã:
1.Xã Cổ Nam 2.Xã Cổ Động 3.Xã ái Thượng 4.Xã ái Trung
5.Xã ái Hạ

4-Tổng Đặc Kiệt, 4 xã:
1.Xã Đặc Kiệt 2.Xã Đặc Hiền 3.Xã Bất Căng 4.Xã Bất Phạt

5-Tổng Hữu Thuỷ, 5 xã:
1.Xã Hữu Thuỷ 2.Xã Sơn Trà 3.Xã Hữu Xuyên 4.Xã Trịnh Điện
5.Xã Trịnh Xá

                                                     
1Châu Quan Hoá : Từ đời Lý Trần đến Lê sơ là sách Quan Da ; năm Quang Thuận 10 (1469) đời

Lê Thánh Tông đổi là châu Quan Da phủ Thanh Đô thuộc Thanh Hoa thừa tuyên. Các triều sau đều
theo thế. Năm Mịnh 16 (1835) gộp cả với Tàm Châu, đổi tên là châu Quan Hoá  thuộc phủ Thọ Xuân;
năm Tự Đức 3 (1850) đổi thuộc phủ Quảng Hoá. Nay là huyện Quan Hoá và huyện Bá Thước tỉnh Thanh Hoá.

2Đầu đời Nguyễn các tổng Phú Lệ, Cổ Nam, Lực Canh, Đặc Kiệt đều chỉ là đơn vị cấp động, thuộc châu Quan Da
 phủ Thanh Đô (CTTX).
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6-Tổng Quang Chiêm, 4 xã:
1.Xã Quang Chiêm 2.Xã Khiêm Xung 3.Xã Sơn Chinh 4.Xã Sơn Hiên

Phong tục:

Trong châu đều là người Thổ (Thái)1 ở nhà sàn, viết chữ liền một mạch hàng ngang. Tính tháng thì
cứ 30 ngày là một tháng, không phân biệt tháng thiếu tháng đủ. Đàn ông cày ruộng chặt củi, đàn bà dệt
vải thô. Cha mẹ chết thì để quan tài trong nhà 1 năm hoặc 2, 3 năm rồi mới chôn. Khi chôn cất cũng
không có lễ tế ngu tế điện gì cả, chỉ mời thầy mo đến cúng, đọc chú chừng nửa ngày mà thôi.

Sản vật:

Lúa, khoai, đậu đều có cả, nhưng không được bao nhiêu. Các loại gỗ màu, tre, nứa, sa nhân, sáp
ong, cánh kiến thì có khá nhiều. Nhục quế dùng làm thuốc, nhưng không được thơm tốt bằng quế ở
Thường Xuân, Lang Chánh.

Khí hậu:

Nhiều khí lam chướng, ít khí trong lành. Hàng ngày đến cuối giờ Mão mới thấy ánh mặt trời, cuối
giờ Thân sương mù đã âm u che trời. Tháng giêng, tháng hai còn lạnh. Tháng 3, 4 thời tiết ấm áp.
Tháng 5, 6 gió nam thổi mạnh, nắng nóng. Tháng 7, 8 gió thu, mưa lụt. Tháng 9, 10 trời bắt đầu lạnh.
Tháng 11, 12 rét căm căm.

Sông núi:

Trong châu khắp nơi đều là núi đá. Liên tiếp bên trái bên phải, đằng trước đằng sau, san sát không
thể phân biệt để gọi tên núi, chỉ theo tên các xã dân cư để gọi tên núi mà thôi.

-Một đoạn sông Mã: từ xã Vân Lung ở phía tây chảy đến xã Phú Nghiêm ở phía đông, dài 160 dặm
rộng 20 trượng, sâu 5, 6 thước. Thuỷ triều không lên đến.

Danh thắng:

-Động Lô Sơn: đá núi đều mầu trắng, cây cối xanh tươi. Dưới núi có dòng sông nhỏ, trong núi có
động đá, trong động có ngôi đền của dân xã thờ thần núi, rất linh thiêng. Cây cối xanh tốt, cảnh trí
thanh u.

Đường đi:

-Một đường nhỏ từ huyện hạt đi đến phủ lỵ, đi mất khoảng 5 ngày. Lại từ phủ lỵ đến ngã ba Bông,
qua địa giới hai huyện Mỹ Hoá, Đông Sơn đến thành tỉnh, đi khoảng 1 ngày, đường rộng 5 thước.

-Một đường nhỏ phía đông từ xã Phú Nghiêm đi sang phía tây đến xã Văn Lung, hết khoảng 7
ngày, đường rộng 5 thước.

-Một đường nhỏ phía đông nam từ xã Phú Nam đến xã Sơn Trà, đi hết khoảng 5 ngày, đường rộng
5 thước.

Thành trì đồn luỹ:

Đồn Đá Phản: ở xã Lực Canh.

Đồn Quang Chiêm: ở xã Quảng Chiêm.

Đồn Hồi Xuân: ở xã Hồi Xuân.

Đồn Vụng Bể: ở xã Sơn Trà.

Đồn Sơn Trà: ở xã Sơn Trà.

Văn từ: không có.

                                                     
1Thổ dân nói ở đây là người dân tộc Thái, ngành Thái Đen sống tập trung ở các huyện Quan Hoá, Bá Thước,

Lang Chánh, Thường Xuân.
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Miếu có tên: không có.

Số quân:

-Thổ binh (lính Mường): 254 người.

Số đinh: 306 người.

Ruộng đất:

-Ruộng đất tổng cộng: 208 mẫu 3 sào 10 thước.

Thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 389 quan 7 tiền 17 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 108 hộc 8 thưng.

Huyện Cẩm Thuỷ

Cẩm Thuỷ là huyện thống hạt của phủ Quang Hoá.

Huyện lỵ đóng ở xã Tiên Lăng tổng Vân Trai, xung quanh rào cọc nhọn, cao 7 thước, chu vi 10
trượng; mở một cửa tiền, cao 9 thước.

Huyện hạt1 phía đông giáp châu Quan Hoá, phía nam giáp huyện Thuỵ Nguyên và châu Lang Chánh; phía
bắc giáp huyện Yên Lạc tỉnh Ninh Bình.

Đông tây cách nhau 109 dặm. Nam bắc cách nhau 61 dặm.

Huyện có 9 tổng, gồm 78 xã, thôn:

1-Tổng Quan Hoàng, 14 xã, thôn:
1.Xã Quan Hoàng 2.Xã Quan Biện 3.Xã Cẩm Hoàng 4.Xã Hạc Cao 
5.Xã Điều Hoạ 6.Xã Quan Phác 7.Xã Đường Sơn 8.Xã Mỹ Điềm
9.Xã Phục Mỹ 10.Xã Quan Trì 11.Xã Quan Vịnh 12.Xã Quan Bằng
13.Xã Vân Long 14.Thôn Lao

2-Tổng Cự Lữ, 9 xã:
1.Xã Lữ Thượng 2.Xã Lữ Hạ 3.Xã Lữ Trung 4.Xã Lộng Ngọc
5.Xã Phù Lưu 6.Xã Phú Môn 7.Xã Trại Hà 8.Xã My Sơn
9.Xã Thiên Linh

3-Tổng Vân Trai, 10 xã:
1.Xã Vân Trai 2.Xã Cự Linh 3.Xã Vô Kỵ 4.Xã An Cư
5.Xã An Duyệt 6.Xã Thuỷ Thanh 7.Xã Lâm Lộc 8.Xã Biện Thượng
9.Xã Tiên Lăng 10.Xã án Đổ

4-Tổng Mông Sơn, 10 xã:
1.Xã Mông Sơn 2.Xã Mộng Sơn 3.Xã Trường Quách 4.Xã Đại Điền
5.Xã Tử Niêm 6.Xã Ngoại Sơn 7.Xã Bất Một 8.Xã Vân Duệ
9.Xã Trung Sơn 10.Xã Phong ý

                                                     
1 Huyện Cẩm Thuỷ : Đời Đinh-Lê-Lý vùng Cẩm Thuỷ gọi là Man Cử Long  (còn tên tổng Cự Lữ

gần âm Cử Long). Từ đời Trần đến đầu đời Lê là huyện Lạc Thuỷ , rồi đổi là huyện Đa Cẩm .
Đời Lê Thánh Tông năm Quang Thuận 10 (1469) đổi là huyện Cẩm Thuỷ  thuộc phủ Thiệu Thiên.
Năm Minh Mệnh 16 (1835) đổi thuộc phủ Quảng Hoá. Sau đời Đồng Khánh cắt một số tổng xã sang châu
Lang Chánh, rồi lại sang châu Tân Hoá (sau 1945 đổi là huyện Bá Thước). Nay là đất huyện Cẩm Thuỷ, huyện
Bá Thước và một phần huyện Quan Hoá tỉnh Thanh Hoá.
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5-Tổng Gia Dụ, 8 xã:
1.Xã Gia Dụ 2.Xã Bình Điện 3.Xã Thuý Doanh 4.Xã Thạch Lẫm
5.Xã Hạ Lãm 6.Xã Thượng Lãm 7.Xã Cầm Thượng 8.Xã Cầm Hạ

6-Tổng Điền Lư1 7 xã:
1.Xã Phụng Thượng 2.Xã Thạch Lư 3.Xã Sơn Hạ 4.Xã Bàn Đào
5.Xã Quang Âm 6.Xã Điền Thượng 7.Xã Điền Hạ

7-Tổng Sa Lung, 5 xã:
1.Xã Nội Sa 2.Xã Ngoại Sa 3 Xã Lâm Sa 4.Xã ải Thượng
5.Xã ải Hạ

8-Tổng Cổ Lũng, 9 xã:
1.Xã Cổ Lũng 2.Xã Lũng Cốc 3.Xã Lũng Vân 4.Xã Lũng Tiềm
5.Xã Lũng Niêm 6.Xã Vũ Lao 7.Xã Lũng Bố 8.Xã Lũng Cao
9.Xã La Khán

9-Tổng Thiết ống, 6 xã:
1.Xã Thiết ống 2.Xã Thiết Chính 3.Xã Thiết Trà 4.Xã Thiết Kế
5.Xã Sĩ Thọ 6.Xã Kỷ Luật

Phong tục:

Trong huyện, số người Kinh, người Thổ2 (Mường) xấp xỉ bằng nhau. Người Kinh ở miền dưới hơi
có học, coi trọng phong tục của người Kinh. Người Thổ (Mường) ở miền trên, ở nhà sàn, làm nghề
nuôi gia súc. Đàn ông cày ruộng đốn củi, đàn bà dệt vải thô. Thức ăn thì rất thích mắm muối, không
biết điều hoà năm vị ấy là tục của người Thổ (Mường) như thế.

Sản vật:

Lúa hè ít, lúa thu nhiều. Ngô khoai kê đậu thì các nơi đều có. Gỗ màu, gỗ lim, xuyên luyện mộc,
tre, nứa, tre gai có nhiều. Lại có loại tre đồi mồi có đốm hoa văn, có thể làm cáng võng.

Khí hậu:

Nhiều khí lam chướng, ít khí trong lành. Tháng giêng, gió đông, thỉnh thoảng có gió bấc, lạnh rét nhiều
hơn ấm áp. Tháng 2, 3 mới cảm thấy ôn hoà. Các tháng 4, 5, 6 gió nam thổi mạnh, nắng nóng. Ba
tháng mùa thu thường có mưa lũ bão lụt, thời tiết nóng bức đến lúc ấy mới dịu bớt. Ba tháng mùa đông
gió bấc thổi liền hàng tuần, lạnh rét buốt cóng.

Sông núi:

Diệu Sơn: Còn gọi là Mâu Sơn, đầu núi trông xuống dòng sông Mã quanh co uốn khúc lượn xuôi
theo bờ cát, là núi cao nhất trong các núi thuộc bản huyện.

-Một đoạn sông Mã: trên từ xã Thiết ống chảy xuống đến xã Cẩm Hoàng, dài 200 dặm, rộng 30
trượng, sâu 8, 9 thước. Thuỷ triều không lên đến sông này.

Danh thắng:

-Chùa Diệu Sơn: Trên núi xã Quan Bằng có động đá rộng rãi thoáng đạt, phía dưới có hang thông
xuống bờ nước, bên cửa hang có ngôi chùa, cảnh trí thanh u. Trước chùa có đề bốn chữ lớn Cẩm vân
diệu trí (Cảnh đẹp gấm mây).

                                                     
1Tổng Điền Lư: Đầu đời Tự Đức về trước là tổng Kim Lư , năm 1862 kiêng đồng âm tên huý Triệu Tổ

Nguyễn Kim, đổi là Điền Lư .
2Ngv. Thổ dân, ở đây chỉ người Mường Cẩm Thuỷ (gốc từ Hoà Bình chuyển vào sinh cư chủ yếu ở huyện Thạch

Thành và một phần huyện Cẩm Thuỷ).
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Đường đi:

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phủ lỵ, đi khoảng nửa ngày, đường rộng 5 thước. Lại một đoạn
từ phủ lỵ đến ngã ba Bông, qua địa giới hai huyện Mỹ Hoá, Đông Sơn đến thành tỉnh, đi khoảng một
ngày, đường rộng 5 thước.

-Một đường nhỏ từ xã Quan Bằng, qua huyện lỵ, đi về phía tây bắc đến các xã Lũng Vân, Lũng
Cao, đi khoảng bốn ngày, đường rộng 5 thước.

-Một đường nhỏ từ xã Quan Hoàng đi về phía tây nam, đến đồn Tái Man, đi khoảng bốn ngày,
đường rộng 5 thước.

Thành trì đồn luỹ:

Năm trước có việc1, quan quân dựng đồn đóng giữ để cắt đường, sau khi xong việc đã triệt bỏ. Các
nơi ở các châu Thường Xuân, Lang Chánh, Quan Hoá cùng như thế.

-Đồn Tái Man: ở xã Kỷ Luật.

-Đồn Eo Kiến: ở xã Phú Môn.

-Đồn Cổ Lũng: ở xã Cổ Lũng.

-Đồn Thiết ống: ở xã Thiết ống.

-Đồn Đá Bia: ở xã Lộng Ngọc.

-Đồn Eo Môn: ở xã Lộng Ngọc.

-Đồn Bái Dung: ở xã Mông Sơn.

-Đồn Cối Gạo: ở xã Mông Sơn.

-Đồn Eo Mỹ: ở xã Lũng Vân.

Văn từ:

ở xã Tiên Lăng. Đền chính 1 gian, tiền đường 1 toà 3 gian, đều lợp ngói, tường gạch. Có 1 cửa trước.

Miếu có tiếng:

-Miếu thần núi Tản Viên: Các xã Lư Phác, Biện Thượng, Tiên Lăng cùng thờ.

-Miếu Tham Xung: ở xã Biện Thượng.

Số quân:

-Thổ binh (lính Mường):
-Cơ thứ nhất: 527 người.
-Cơ thứ hai: 532 người.

Đinh số: 1.236 người.

Ruộng đất:

-Ruộng, đất tổng cộng: 15.460 mẫu 7 sào 12 thước 1 tấc 2 phân.

Thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 4.452 quan 8 tiền 28 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 6.522 hộc 6 thưng 1 vốc 7 nắm.

                                                     
1Ngv. hữu sự, chỉ cuộc kháng chiến của nghĩa quân cần vương ở miền núi Thanh Hoá chống thực dân Pháp xâm

lược.
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phủ thọ xuân

Phủ hạt ở phía tây thành tỉnh. Phủ kiêm lý huyện Lôi Dương, kiêm nhiếp 2 châu Thường Xuân và
Lương Chính.

Phủ lỵ đóng tại xã Xuân Phố tổng Kiên Thạch huyện Lôi Dương, xung quanh rào cọc nhọn, cao 7
thước, chu vi 85 trượng; mở 1 cửa tiền.

Phủ hạt1 phía đông giáp huyện Đông Sơn, phía tây giáp huyện Quế Phong tỉnh Nghệ An, phía nam
giáp huyện Nông Cống, phía bắc giáp huyện Thuỵ Nguyên.

Đông tây cách nhau 106 dặm. Nam bắc cách nhau 34 dặm.

Phủ kiêm lý huyện Lôi Dương và 2 châu kiêm nhiếp, cộng 21 tổng:

1-Huyện Lôi Dương, 9 tổng:
1.Tổng Lôi Dương 2.Tổng Kiên Thạch 3.Tổng Nam Cai 4.Tổng Thượng Cốc
5.Tổng Bất Náo 6.Tổng Tam Lộng 7.Tổng Diên Hào 8.Tổng Mục Sơn
9.Tổng Bái Đô

2-Châu Thường Xuân, 4 tổng:
1.Tổng Quân Nhân 2.Tổng Trịnh Vạn 3.Tổng Luận Khê 4.Tổng Như Lăng

3-Châu Lương Chánh, 8 tổng:
1.Tổng Hoài Chính 2.Tổng Thuận Chính 3.Tổng Qui Chính 4.Tổng Tòng Chính
5.Tổng Tam Lô 6.Tổng An Thọ 7.Tổng Nhân Sơn 8.Tổng Thiện Thổ

Phong tục:

Trong phủ hạt có cả người Kinh và người Thổ (Mường), cho nên phong tục cũng khác nhau. Huyện
Lôi Dương nhiều người đi học và làm nghề nông, số người làm thợ và đi buôn cũng có nhưng không
mấy. Việc cưới xin, tang ma, thờ cúng làm theo lễ. Văn chỉ, văn từ, đền thần, chùa Phật thì hương ấp
nào cũng có. Theo Thiên chúa giáo hoặc gián tòng hoặc toàn tòng cũng chỉ 3, 4 xã mà thôi. Còn như
hai châu Lang Chánh, Thường Xuân thì dân cư là người Man Lạo, tập tục khác với người Kinh.

Sản vật:

Vùng dân cư người Kinh thì lúa thu nhiều, lúa hè ít; dâu tằm, khoai, đậu, bông vải khá nhiều. Rừng
thì có gỗ lim, gỗ màu, tre, nứa. Lại có nhung hươu. Hai châu Lang Chánh, Thường Xuân khá nhiều ngô,
lúa nếp, vỏ quế loại tốt.

Khí hậu:

Phủ hạt thuộc miền đất rừng núi, nhiều khí lam chướng. Tháng 1, 2 gió đông, thỉnh thoảng có gió
bấc, lạnh rét. Buổi sáng dày sương mù, đến cuối giờ Mão cũng chưa tan hết. Tháng 3, 4 gió đông, ấm
áp. Tháng 5, 6, gió nam thổi mạnh, nắng nóng. Tháng 7, 8, 9 gió tây, mưa lụt, có gió bão. Ba tháng
mùa đông gió bấc, lạnh rét. Nói tóm lại thì trong một năm đến ngót nửa là khí hậu lạnh. Nước ở sông suối
thì trong ba mùa xuân, hè, đông nhiều tuần bị khô cạn. Mỗi khi có mưa rào thì nước sông suối dâng nhanh,

                                                     
1 Phủ Thọ Xuân : Theo ĐNNTC, phủ này cuối đời Trần là đất trấn Thanh Đô ; đời Lê Thánh Tông

năm Quang Thuận 10 (1469) đặt làm phủ Thanh Đô thuộc Thanh Hoa thừa tuyên; gồm huyện Thọ Xuân
và 3 châu Quan Da , Lang Chánh , Tàm Châu , Sầm Châu . Đầu đời Gia Long vẫn gọi
là phủ Thanh Đô gồm 1 huyện và 3 châu (bớt Sầm Châu). Năm Minh Mệnh 2 (1821) đổi tên là phủ Thọ Xuân

, năm Minh Mệnh 7 (1826) tách huyện Lôi Dương  trước thuộc phủ Thiệu Hoá nhập vào phủ
này. Năm Minh Mệnh 16 (1835) hợp Tàm Châu và Quan Da làm châu Quan Hoá, bỏ huyện Thọ Xuân hợp vào
châu Lang Chánh. Năm thứ 18 (1837) trích đất huyện Thọ Xuân cũ cùng đất phía tây hai huyện Lôi Dương và
Nông Cống để đặt thêm châu Thường Xuân. Năm Tự Đức 3 (1850) tách châu Quan Hoá sang phủ Quảng Hoá.
Như vậy đất phủ Thọ Xuân đời Đồng Khánh nay thuộc các huyện Quan Hoá, Lang Chánh, Thọ Xuân.
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tạnh mưa lại rút cạn. Ba tháng mùa thu thì góp mưa, nhưng sau khi nước dâng thì không có sự nước lên
nước xuống, đó là vì nước biển không lên đến đây.

Sông núi:

Toàn phủ hạt một huyện hai châu đều là núi. Núi có tên thì chỉ một núi Bầu Gió mà thôi.

-Một đoạn sông Lương từ hai châu Lang Chánh, Thường Xuân chảy xuống đến xã Lỗ Hiền huyện
Lôi Dương. Sông Đạt Giang từ châu Thường Xuân chảy xuống cũng đổ vào sông Lương.

-Sông Cao Giang: từ châu Lang Chánh chảy xuống, đổ vào sông Lương.

Danh thắng:

Không có.

Đường đi:

-Một đường nhỏ từ phủ lỵ đi về phía đông, qua địa giới huyện Đông Sơn đến thành tỉnh, đi khoảng
1 ngày, đường rộng 5 thước.

-Một đường nhỏ từ phủ lỵ đi về phía tây đến hai châu Lang Chánh, Thường Xuân, đi khoảng 3
ngày, đường rộng 5 thước.

-Một đường nhỏ từ phủ lỵ đi về phía nam đến địa giới huyện Nông Cống, đi khoảng hơn 1 ngày,
đường rộng 5 thước.

Thành trì, đồn luỹ: Không có.

Văn từ:

Chỉ huyện Lôi Dương có Văn từ; hai châu Lang Chánh, Thường Xuân không có.

Miếu có tiếng:

-Miếu thần Cao Sơn: hơn 50 xã phụng thờ.

-Miếu thần Tham Xung: ở thôn Chợ xã Lỗ Hiền.

Số quân:
-Lính tuyển: 558 người.
-Hương binh: 358 người.
-Thổ binh: 900 người.

Đinh số: 6.347 người.

Ruộng đất:

-Ruộng, đất tổng cộng: 44.627 mẫu 7 sào 6 thước 7 tấc.

Thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền:.13.096 quan 7 tiền 18 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 11.514 hộc 11 thưng 3 vốc 1 nắm.

Huyện Lôi Dương

Huyện Lôi Dương thuộc phủ Thọ Xuân, do phủ kiêm lý. Phủ lỵ đóng ở đây.

Huyện hạt1 phía đông giáp huyện Đông Sơn, phía tây giáp châu Thường Xuân, phía nam giáp
huyện Nông Cống, phía bắc giáp huyện Thuỵ Nguyên.

                                                     
1 Huyện Lôi Dương : Thời Trần-Hồ là huyện Cổ Lôi ; thời thuộc Minh cũng là huyện Cổ Lôi. Đời

Lê Thánh Tông năm Hồng Đức 10 (1469) định bản đồ cả nước, đổi gọi là huyện Lôi Dương  thuộc phủ
Thanh Đô (1826 đổi thuộc phủ Thọ Xuân, do phủ kiêm lý). Năm Minh Mệnh 18 (1837) trích 1 tổng (Luận Khê)
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Đông tây cách nhau 57 dặm. Nam bắc cách nhau 23 dặm.

Huyện có 9 tổng, gồm 177 xã, thôn, giáp, sở:

1-Tổng Lôi Dương, 29 xã, thôn, giáp:
1.Thôn A Vi xã Lôi Dương 2.Thôn Đa Niên xã Lôi Dương
3.Thôn Nhũ Nhuận xã Lôi Dương 4.Thôn Sơn xã Lôi Dương
5.Thôn Cựu Trạch xã Lôi Dương 6.Thôn Thọ Vực xã Lôi Dương
7.Thôn Cao Xá xã Lôi Dương 8.Thôn Cá Lược xã Lôi Dương
9.Thôn Mật xã An Khoái 10.Thôn Cao xã An Khoái
11.Thôn Khoái xã An Khoái 12.Thôn Thiều xã An Khoái
13.Thôn Xuân Lai1 xã Phương Điện 14.Thôn Trung xã Phương Điện
15.Thôn Non xã Phương Điện 16.Thôn Đông xã Phương Điện
17.Thôn Thượng xã Ngô Xá 18.Thôn Hạ xã Ngô Xá 
19.Thôn Cựu xã Ngô Xá 20.Thôn A Đô xã Ngô Xá
21.Thôn Thượng xã Lỗ Hiền 22.Thôn Chợ xã Lỗ Hiền
23.Giáp Nội xã Lỗ Hiền 24.Xã Mao Xá 25.Thôn Khố Kỳ xã Mao Xá
26.Xã Hà Xá 27.Xã Dương Xá 28.Xã Cẩm Lý 29.Thôn Cẩm Lý xã Cẩm Lý

2-Tổng Kiên Thạch2, 22 xã, thôn, sở, giáp:
1.Thôn Quần Kênh xã Kiên Thạch3 2.Thôn Nghĩa Hộ xã Kiên Thạch
3.Thôn Bái Trạch xã Kiên Thạch 4.Thôn Thượng xã Lãng Động
5.Thôn Trung xã Lãng Động 6.Thôn Hạ xã Lãng Động
7.Sở Lãng Động 8.Xã Bàn Thạch 9.Thôn An Kênh xã Nguyệt áng
10.Thôn Liên Phương xã Nguyệt áng 11.Thôn Phú Lộng xã Nguyệt áng
12.Thôn Trân Quả xã Nguyệt áng 13.Thôn Đình xã Thuỷ Chú
14.Thôn Cư Điện xã Thuỷ Chú 15.Thôn Lộc Non xã Thuỷ Chú
16.Thôn4 Đông xã ích Lộc 17.Thôn Bích Phương xã ích Lộc
18.Thôn Ngọc Lập xã ích Lộc 19.Thôn Ngọc Lạp xã ích Lộc5

20.Thôn Can Lộc xã ích Lộc 21.Thôn Đoài xã ích Lộc
22.Thôn Đặng Phú xã Xuân Phố

3-Tổng Nam Cai, 18 xã, thôn:
1.Thôn Thượng xã Nam Cai 2.Thôn Đồng xã Nam Cai
3.Thôn Thượng xã Trung Vực 4.Thôn Trung xã Trung Vực
5.Thôn Phù Lưu xã Trung Vực 6.Thôn Vịnh Nghi 
7.Thôn Cao Hương xã Đại An 8.Thôn Đống Nãi xã Đại An
9.Thôn Thượng xã Biện Trạch 10.Thôn Hạ xã Biện Trạch

                                                    
sang châu Thường Xuân. Sau 1945 bỏ cấp phủ, phủ Thọ Xuân (tức huyện Lôi Dương cũ) đổi làm huyện Thọ
Xuân. Nay là huyện Thọ Xuân tỉnh Thanh Hoá.

1Thôn Xuân Lai: Đầu đời Tự Đức về trước là thôn Thái Lai , từ năm Tự Đức 14 (1861) kiêng huý Ngãi
vương Nguyễn Phúc Thái, đổi là Xuân Lai .

2Xem chú sát dưới.
3Kiên Thạch (tổng và xã): Đầu đời Tự Đức về trước là tổng và xã Kim Thạch , từ năm Tự Đức 14 (1861)

kiêng đồng âm tên huý Triệu tổ Nguyễn Kim, đổi là Kiên Thạch .
4Thôn Đông xã ích Lộc, bản đồ ghi giáp Đông xã ích Lộc.
5Tổng Kiên Thạch, trên kê gồm 22 xã thôn sở giáp, nhưng ở dưới chỉ thấy 21 xã thôn sở, đối soát kiểm bản đồ

thấy: thôn Đông xã ích Lộc, bản đồ ghi giáp Đông, và đơn vị kê thiếu trong chính văn là thôn Ngọc Lạp xã ích
Lộc  (gần bên xã Ngọc Lập).
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11.Thôn Phú Nguyên xã Biện Trạch 12.Thôn Biện Hiền xã Biện Trạch
13.Thôn Xuân Đài xã Biện Trạch 14.Xã Đại Lý 15.Xã Liên Phố1

16.Xã Quân Phú 17.Xã Bất Căng 18.Xã Tam Lư

4-Tổng Thượng Cốc, 25 xã, thôn2:
1.Thôn Hộ Thượng xã Thượng Cốc 2.Thôn Cốc Thuận xã Thượng Cốc
3.Thôn Hộ Trung xã Thượng Cốc 4.Thôn Cốc Thượng xã Thượng Cốc 
5.Thôn Hộ Thịnh xã Thượng Cốc 6.Thôn Cốc Tự xã Thượng Cốc
7.Thôn Châu xã Thượng Cốc 8.Thôn Phú Thọ xã Thượng Cốc
9.Thôn Trai xã Thượng Cốc 10.Thôn Phù Lưu xã Oanh Cốc
11.Thôn Thuỷ Tú xã Oanh Cốc 12.Thôn Đông xã Oanh Cốc
13.Thôn Đông Tác xã Oanh Cốc 14.Thôn Tiền xã Oanh Cốc
15.Thôn Thượng xã Quả Nhuệ3 16.Thôn Hạ xã Quả Nhuệ
17.Xã Bảo Đà 18.Thôn Quần Lai xã Bảo Đà 19.Thôn Kình xã Xa Kình
20.Thôn Quần Trọng xã Xa Kình 21.Xã Dưỡng Lộc
22.Xã Phú Liễm 23.Xã Bạc Liễm 24.Xã Nhật Quả4 25.Thôn Nội xã Nhật Quả

5-Tổng Bất Náo, 14 xã, thôn:
1.Thôn Đình xã Bất Náo 2.Thôn Trung xã Bất Náo
3.Thôn Tù xã Bất Náo 4.Xã Đại Phú 5.Thôn Thượng xã Mạnh Chư
6.Thôn Hạ xã Mạnh Chư 7.Thôn Man xã Tĩnh Man
8.Thôn Công Lập xã Tĩnh Man 9.Thôn Thủy Tú xã Tĩnh Man
10.Xã Đông Lân 11.Thôn Thượng xã Nhuế Biện 
12.Thôn Hạ xã Nhuế Biện 13.Xã Mỹ Hào 14.Xã Phú Hào

6-Tổng Tam Lộng, 30 xã, thôn:
1.Thôn An Sinh xã Tam Lộng 2.Thôn Hoành Cừ xã Tam Lộng
3.Thôn Cự xã Tam Lộng 4.Thôn Quần Tín xã Tam Lộng
5.Thôn Cừ xã Tam Lộng 6.Thôn Nỗ Kiến xã Tam Lộng
7.Thôn Trung xã Bằng Tác 8.Thôn Thành xã Bằng Tác
9.Thôn Bằng xã Bằng Tác 10.Thôn Quang xã Lạc Thuỷ5

11.Thôn Chợ xã Lạc Thuỷ 12.Thôn Xuân Tỷ6 xã Lạc Thuỷ
13.Thôn Thượng xã Hà Lũng 14.Thôn Hạ xã Hà Lũng
15.Thôn Tiên xã Hữu Vi 16.Thôn Cựu xã Hữu Vi
17.Thôn Mỹ xã Hữu Vi 18.Thôn Bả xã Lục Trúc 19.Thôn Phao xã Lục Trúc
20.Thôn Bảo Quí xã Mộc Hộc 21.Thôn Nhuế xã Mộc Hộc
22.Thôn Cựu xã Mộc Hộc 23.Xã An Đô 24.Xã Đại Thạch
25.Thôn Trung Chính xã Thanh An 26.Xã Khổng Tào 27.Xã Mỹ Cát

                                                     
1Xã Liên Phố: Từ đầu Nguyễn trở về trước là xã Hoa Phố . Đầu đời Thiệu Trị kiêng huý chữ Hoa, đổi là

Liên Phố .
2Tổng Thượng Cốc huyện Lôi Dương, trên đã ghi gồm 25 đơn vị xã thôn, nhưng phần ghi ở dưới chỉ có 23 đơn vị;

soát theo bản đồ kèm theo, xác định 2 đơn vị chép sót đó là xã Nhật Quả và thôn Nội xã Nhật Quả.
3Xã Quả Nhuệ: Từ đầu Nguyễn về trước là Cảo Nhuệ ; từ 1836 kiêng đồng âm chữ Cảo  (biệt huý của

Gia Long), đổi là Quả Nhuệ .
4Xã Nhật Quả: Từ đầu Nguyễn về trước là xã Nhật Cảo ; từ 1836 kiêng chữ Cảo  (lý do như trên), đổi là

xã Nhật Quả .
5Thôn Xuân Tỷ: ngv. chép , có lẽ nhầm, ở đây phiên theo chữ chú trên bản đồ là .
6Xã Lạc Thuỷ: Đầu Nguyễn trở về trước là xã Đam Tuyền ; sau kiêng cả chữ Đam (cận âm với Đảm, tên

huý Minh Mệnh) và Tuyền (đồng âm với tên huý Thiệu Trị), đổi là xã Lạc Thuỷ .
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28.Xã Bái Đê 29.Thôn Cự xã Bình Trị 30.Thôn Mỗ xã Bình Trị

7-Tổng Diên Hào, 24 xã, thôn:
1.Xã Diên Hào 2.Thôn Hiền Hào xã Diên Hào 3.Xã Hải Trạch
4.Xã Lịch Trạch 5.Xã Thịnh Mỹ 6.Thôn Hội xã Tuy Lai 
7.Thôn Đông xã Tuy Lai 8.Xã Quần Ngọc 9.Thôn Hương xã Hương Phấn
10.Thôn Phấn xã Hương Phấn 11.Thôn Công Thành xã Hương Phấn
12.Thôn Quần Lai 13.Xã Quần Đội 14.Xã Ngọc Lịch 15.Xã Hải Lịch
16.Thôn Phúc Thượng xã Yên Lãng 17.Thôn An Phú xã Yên Lãng
18.Thôn Mỹ Thượng xã Yên Lãng 19.Thôn Kiêm Phúc xã Yên Lãng
20.Thôn Nam Cương xã Yên Lãng 21.Thôn Tỉnh xã Yên Lãng
22.Thôn Đông xã Yên Lãng 23.Thôn Đắc xã Yên Lãng
24.Thôn Mậu Công xã Hải Lịch

8-Tổng Mục Sơn, 7 xã, thôn:
1.Xã Mục Sơn 2.Thôn Nội xã Mục Sơn 3.Xã Bảo Luận
4.Xã Bồ Quỳ 5.Xã Khuyến Nông 6.Xã Tiên Bạn 7.Xã Điền Trạch

9-Tổng Bái Đô, 8 xã:
1.Xã Bái Đô 2.Xã Ngọc Bối 3.Xã Nông Vụ 4.Xã Bái Thượng
5.Xã Sung Lư 6.Xã Ngọc Man 7.Xã Hà Lịch 8.Xã Đồn Sơn

Phong tục:

Người đi học và người cày ruộng nhiều, người làm thợ, đi buôn cũng có nhưng không nhiều mấy.
Các tổng Kiên Thạch, Nam Cai, Lôi Dương, Thượng Cốc, Bất Náo, Diên Hào gần với nho nhã. Các
tổng Tam Lộng, Mục Sơn, Bái Đô gần với chất phác. Việc cưới xin, tang ma, thờ cúng theo đúng lễ
nghĩa. Văn chỉ, văn từ, đền thần, chùa Phật thì các xã đều có. Theo Thiên chúa giáo, toàn tòng có xã
Mục Sơn; gián tòng chỉ mấy xã Bích Phương, Ngọc Lập, Xuân Phố mà thôi.

Sản vật:

Nhiều lúa thu, ít lúa hè. Dâu tằm, khoai đậu, bông vải các xã đều có. Gỗ lim, gỗ màu, tre, nứa thì
nhiều hơn các huyện khác. Lộc nhung khá tốt.

Khí hậu:

Tháng giêng, tháng hai gió đông, đôi lúc xen cả gió bấc, vì thế thời tiết còn lạnh. Tháng 3, 4 gió
đông nam, ấm áp. Tháng 5, 6 gió nam thổi mạnh, nắng nóng. Các tháng 7, 8, 9 gió tây, mưa lụt. Các
tháng 10, 11, 12 gió bấc, lạnh rét. Thuỷ triều chỉ lên đến đoạn sông Lương ở xã Lỗ Hiền mà thôi.

Sông núi:

Các núi như núi Tổ Long, Nghiêu Sơn, Ngọc Sơn, Tam Lộng đều thuộc loại tầm thường.

-Một đoạn sông Lương Giang từ các tổng Bái Đô, Mục Sơn đổ xuống đến xã Lỗ Hiền tổng Lôi
Dương giáp huyện Thuỵ Nguyên; dài 106 dặm, rộng 40 trượng, sâu 3 thước. Thuỷ triều chỉ lên đến xã
Lỗ Hiền là hết.

Danh thắng:

Không có.

Đường đi:

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía đông đến xã Lỗ Hiền, qua địa giới huyện Đông Sơn đến
thành tỉnh, đi khoảng 1 ngày, đường rộng 5 thước.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía tây đến xã Mục Sơn đến 2 châu Lang Chánh, Thường Xuân,
đi khoảng 3 ngày, đường rộng 5 thước.
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Thành trì đồn luỹ: không có.

Văn từ:

ở xã Biện Trạch, có 4 nhà, mỗi nhà 3 gian lợp ngói, tường xây; mở 1 cửa tiền.

Đền nổi tiếng:

-Miếu thần Tham Xung: ở thôn Chợ xã Lỗ Hiền.

-Miếu thần Cao Sơn: thờ ở các xã Lôi Dương, Bàn Thạch, Mạnh Chư, An Khoái, Cẩm Lý, Bất Căng
có hơn 50 miếu.

Số quân:
-Lính tuyển: 558 người.
-Hương binh: 350 người.

Số đinh: 5.232 người.

Ruộng đất:

-Ruộng đất tổng cộng: 43.730 mẫu 8 sào 2 thước 7 tấc 7 phân.

Thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 11.826 quan 2 tiền 8 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 11.215 hộc 16 thăng 3 vốc 9 nắm.

Châu Thường Xuân

Châu Thường Xuân1 thuộc phủ Thọ Xuân, do phủ kiêm nhiếp.

Châu hạt phía đông giáp huyện Lôi Dương, phía tây giáp huyện Quế Phong tỉnh Nghệ An, phía
nam giáp huyện Nông Cống, phía bắc giáp châu Lang Chánh.

Đông tây cách nhau 74 dặm. Nam bắc cách nhau 63 dặm.

Châu có 4 tổng, gồm 26 xã.

1-Tổng Quân Nhân, 7 xã:
1.Xã Quân Nhân 2.Xã Hương Cà 3.Xã Bàn Cống 4.Xã Phong Huân
5.Xã Lâm Lư 6.Xã Tri Giới 7.Xã Ban Văn

2-Tổng Trịnh Vạn, 4 xã:
1.Xã Trịnh Vạn 2.Xã Mậu Lộc 3.Xã Lệ Khê 4.Xã Thọ Thắng

3-Tổng Luận Khê, 7 xã:
1.Xã Kỳ Ba 2.Xã Trung Lập 3.Xã La Lũ 4.Xã Chu Hàng
5.Xã Khê Hạ 6.Xã Yên Mỹ 7.Xã Ngọc Trà

4-Tổng Như Lăng, 8 xã:
1.Xã Quỳ Thành2 2.Xã Tú Thịnh 3.Xã An Cư 4.Xã Cát Dân
5.Xã Hữu Lễ 6.Xã Cứ Đức 7.Xã Thượng Cốc 8.Xã Bát Vân

                                                     
1Châu Thường Xuân : Thành lập năm Minh Mệnh 18 (1837) trích đất huyện Thọ Xuân cũ (2 tổng Mậu

Lộc và Quân Nhân, trước đã tách sang châu Lang Chánh) và 2 tổng Luận Khê (huyện Lôi Dương) và Như Lăng
(huyện Nông Cống) đặt làm châu Thường Xuân thuộc phủ Thọ Xuân. Năm Tự Đức 3 (1850) bỏ tri châu, do
phủ Thọ Xuân kiêm nhiếp. Sau 1945 đến nay là huyện Thường Xuân tỉnh Thanh Hoá.

2Xã Quỳ Thành: Từ đầu Nguyễn trở về trước là sách Hoa Quỳ  (sau đổi là xã). Đầu đời Thiệu Trị kiêng
huý chữ Hoa, đổi là xã Quỳ Thành .
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Phong tục:

Trong hạt đều là dân Thổ1. Xưa gọi ái lạo là thổ ty, thổ mục, lang đạo, đời đời được cha truyền con
nối làm chức đó. Tiếng Thổ gọi cha là bố, gọi mẹ là mạ, gọi anh là ái, gọi em là nùng, đàn ông là chi,
đàn bà là hạo. Con trai là lục chi, con gái là lục hạo. Chữ Thổ viết thẳng hàng mà viết ngang, ngoằn
ngoèo như sâu bò, chữ nào cũng na ná giống nhau, chỉ thêm một hai nét chấm cho hơi khác để phân
biệt. Họ không có sách vở, học được chữ chỉ đủ để đáp ứng công việc mà thôi. Nay nhà Lang đạo cũng
mời người Kinh đến dạy cho con em học chữ Hán, còn dân thường thì cấm không cho học. Nhà ở thì
năm ba nhà tụ lại với nhau rải rác trong các lũng núi, nhân theo núi bắc giá, chôn cột gác ván ngang
làm nhà sàn mà ở, lên xuống thì trèo cầu thang. Bò, dê, lợn, gà thì qưây chuồng nuôi dưới sàn. Cơm ăn
hàng ngày thì ăn cơm nếp; gạo tẻ rất ít. Nấu cơm thì dùng nồi đồng, nồi đất, cũng có khi dùng ống tre
cho gạo và nước vào rồi đem đốt, đốt chín thì bổ ống tre lấy cơm ra ăn. Thức ăn thì có thịt gà rừng, vịt
nhà, luộc chín chấm muối mà ăn, không biết cách điều hoà nấu nướng. Nhu dụng hàng ngày thì vào
rừng săn bắn, xuống suối bắt cá đem về nhà tự nuôi sống mình, không có chợ búa trao đổi. Thuốc chữa
bệnh thì truyền bảo cho nhau, lấy lá cây rễ cỏ vài chục thứ tuỳ theo bệnh mà chữa, thứ thì bôi, thứ thì
uống, cũng phần nhiều khỏi bệnh. Làm ruộng thì cuốc núi làm ruộng, lấy dao làm cày, lấy lửa làm
bừa2, đào đất trỉa hạt giống chứ không gieo mạ. Chỗ ruộng có nước thì lùa trâu bò vào dẫm đạp cho nát
đất rồi gieo thẳng thóc giống xuống ruộng. Gặp năm đói nhà nào cất trữ được thóc gạo, khoai sắn thì
các nhà khác cùng ăn chung, đói thì cùng đói, no thì cùng no, dù là nhà lang đạo cũng không dám giữ
riêng cho mình. Quần áo đàn ông dùng vải thô màu xanh, đàn bà dùng lụa có vân (tục gọi là phá quất).
Nhà lang đạo thỉnh thoảng mới mua được lụa quyến của các nhà buôn người Kinh để mặc. Cưới vợ gả
chồng thì ngày ăn hỏi, nhà gái cho năm sáu người cầm roi đứng đợi dưới cầu thang, khi họ hàng nhà
trai đến thì những người kia cầm roi quất tới tấp, bên nhà trai phải nhanh chân chạy vọt lên thang thì
mới khỏi, nếu chậm chân có khi bị đánh đau. Hai nhà coi đó là cuộc vui cười lớn. Việc tang ma thì đặt
quan tài ở góc nhà, mời thầy mo đến khấn khứa đọc chú đến 3 tháng, gọi là luyện thần. Quan tài để
trong nhà như vậy 3 năm mới đem chôn. Chôn cất xong thì niệm chú nửa ngày để cho thần được yên.
Phàm có gia sản gì thì chia một nửa bày ra ngoài mộ, gọi là lễ vật để tặng cho người chết. Thờ cúng thì
mọi người trong nhà đều phải gác một cái sàn nhỏ ở góc nhà để thờ, gọi là thờ ma xã. Đồ thờ không có
ghế, chiếu, mâm chén gì cả, chỉ bày rượu và thức ăn ra sàn nhà để cho ma xã hưởng mà thôi. Mỗi năm
chỉ ngày mồng một tết Nguyên đán làm lễ một lần rồi thôi, các lễ tiết như giỗ chạp, Thanh minh,
Trung thu, Trùng ngũ (mồng năm tháng năm), Trùng cửu (mồng chín tháng chín) v.v... đều không cả.
Tế thần bên ngoài thì chỉ làm 2 lễ là lễ thượng điền và lễ thường tân quét đất cúng Thổ thần, mà không
có đàn miếu như người Kinh. Dân không theo đạo Phật mà cũng không theo Thiên chúa giáo.

Sản vật:

Lúa thu lúa hè không có mấy. Chỉ có ngô, lúa dẻo, khoai, đậu mà thôi. Sản vật khác thì có sa nhân,
cánh kiến, sáp ong, củ nâu, vải thô, gỗ lim, gỗ màu, tre, nứa và nhục quế cũng có rải rác ở một số nơi.

Khí hậu:

Trong châu hạt khí hậu miền núi lam chướng nặng nề, các nơi ven chân núi thì ẩm thấp, buổi sáng
đến cuối giờ Mão mới thấy ánh mặt trời, buổi chiều thì mới đầu giờ Dậu đã âm u bóng tối. Tháng
giêng, tháng hai còn lạnh. Tháng 3, 4 bắt đầu ấm áp. Tháng 5, 6 gió nam thổi mạnh, nắng nóng. Các
tháng 7, 8, 9 gió thu, mưa lụt, bão lớn, bắt đầu có khí lạnh. Ba tháng mùa đông gió bấc, lạnh rét.
Không có thuỷ triều. Suối rừng quanh năm khí độc mà tháng 3 và tháng 9 là nặng nhất. Có lẽ vì tháng

                                                     
1Thổ dân nói ở đây chỉ người Thái: Địa chí Thanh Hoá: "Người Thái Trắng chủ yếu sống tập trung ở phía tây

nam huyện Thường Xuân và một số bản giáp với Triệu Sơn".
2Ngv: dĩ đao vi canh, dĩ hoả vi nậu; ý nói dùng dao đào lỗ trỉa giống, đốt cây cỏ để bón tro.
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3 sau khi có mưa rào, cỏ cây thối nát, chim thú chết rữa lâu ngày theo dòng nước trôi xuống. Tháng 9
là lúc lá cây rụng nhiều, lắm thứ lá độc cũng trôi xuống khe suối làm cho nước khe rất độc. Ngạn ngữ
có câu:

Tháng chín quả quít đỏ trôn,
Tháng ba ngải mọc ấy con tìm về1.

ấy là nói hai tháng ấy chướng khí đáng sợ để cảnh báo cho người có việc lên miền ngược biết.

Sông núi:

-Núi Bầu Gió.

-Núi Tây Liêu.

-Núi Bầu Dục.

-Núi Bầu Tốn.

-Núi Bầu Môn.

-Núi Bầu A.

-Sông Đạt Giang: từ phía tây châu hạt chảy về phía đông, nhập với sông Lương, dài 70 dặm, rộng 5
trượng. Nước thường sâu 6, 7 thước. Không có thuỷ triều lên xuống.

Danh thắng: Không có.

Đường sá:

-Một đường nhỏ từ châu hạt đi đến phủ lỵ, đi khoảng ba ngày. Lại một đoạn từ phủ lỵ đi đến thành
tỉnh, đi khoảng một ngày, đường rộng 5 thước.

-Một đường nhỏ từ tổng Luận Khê đi đến đồn Cửa Đạt, đồn Hỗn Mông thuộc tổng Trịnh Vạn thông
đến giáp giới phủ Quỳ Châu tỉnh Nghệ An, đi khoảng 4 ngày, đường rộng 5 thước.

-Một đường nhỏ từ tổng Như Lăng đi đến đồn Tri Giới thuộc tổng Quân Nhân thông đến giáp giới
phủ Quỳ Châu tỉnh Nghệ An, đi khoảng 5 ngày, đường rộng 5 thước.

Thành trì, đồn luỹ:

-Đồn Cửa Đạt: ở xã Trịnh Vạn tổng Trịnh Vạn.

-Đồn Hỗn Mông: ở xã Thọ Thắng tổng Trịnh Vạn.

-Đồn Mộ Thành: ở xã Mộ Thành tổng Trịnh Vạn.

-Đồn Quân Nhân: ở xã Phong Huân tổng Quân Nhân.

-Đồn Tri Giới: ở xã Tri Giới tổng Quân Nhân.

-Đồn Phong Huân: ở xã Phong Huân tổng Quân Nhân.

-Đồn Quỳ Thành: ở xã Quỳ Thành tổng Quân Nhân.

Văn từ: Không có.

Miếu có tên: Không có.

Số quân:

-Thổ binh: 250 người.

Số đinh: 337 người.

Ruộng đất, thuế:

-Ruộng, đất tổng cộng: 625 mẫu 8 sào 3 thước 3 tấc.

-Thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 372 quan 1 mạch 20 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 125 hộc 1 thăng 3 vốc 9 nắm.

                                                     
1Ngạn ngữ cổ, ngv. chữ Nôm.
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Châu Lương Chánh

Châu Lương Chánh1 thuộc phủ Thọ Xuân, do phủ kiêm nhiếp.

Châu hạt phía đông giáp huyện Thụy Nguyên, phía tây giáp huyện Sầm Da, phía nam giáp châu
Thường Xuân; phía bắc giáp huyện Cẩm Thuỷ.

Đông tây cách nhau 141 dặm. Nam bắc cách nhau 62 dặm.

Toàn châu có 8 tổng, gồm 43 xã:

1-Tổng Hoài Chính, 4 xã:
1.Xã Hoài Chính 2.Xã Bàn Phỏng 3.Xã Chiếu Xung 4.Xã Đức Cái

2-Tổng Thuận Chính, 4 xã:
1.Xã Tâm Chính 2.Xã Đồng Lạc 3.Xã Tự Lạc 4.Xã Trung Lương

3-Tổng Quy Chính, 6 xã:
1.Xã Chính Mô 2.Xã Chu Sơn 3.Xã Cần Ước 4.Xã Chính Mông
5.Xã Cảm Mộ 6.Xã Tuy Tĩnh

4-Tổng Tòng Chính, 9 xã:
1.Xã Xuân Lũng 2.Xã Trang Vịnh 3.Xã Nhượng Bạn 4.Xã Đới Đức
5.Xã Đới Ân 6.Xã Văn Cú 7.Xã An Thạch 8.Xã Kim Luật
9.Xã Ban Chính

5-Tổng Tam Lô, 5 xã:
1.Xã Hàm Lô 2.Xã Thượng Lô 3.Xã Trung Lô 4.Xã Hậu Lô
5.Xã Tuyết Lô

6-Tổng An Thọ, 5 xã:
1.Xã Lâm Luận 2.Xã Thọ Nghĩa 3.Xã An Khương 4.Xã Đình Lô
5.Xã Sơn Lô

7-Tổng Nhân Sơn, 5 xã:
1.Xã Lương Sơn 2.Xã Nhân ChÈm 3.Xã Sơn Cao 4.Xã An Nhân
5.Xã Bất Một

8-Tổng Thiện Thổ, 5 xã:
1.Xã Thịnh Nang 2.Xã An Thổ 3.Xã Trí Nang 4.Xã Trị Thổ
5.Xã Thiện Giao

Phong tục:

Cũng giống châu Thường Xuân.

Sản vật:

Cũng giống châu Thường Xuân.

Khí hậu:

Cũng giống châu Thường Xuân.

                                                     
1Châu Lương Chánh: Đời Trần là đất Mường Một. Đời Lê Thánh Tông năm Quang Thuận 10 (1469) đặt làm

châu Lương Chánh  thuộc phủ Thanh Đô. Thời Tây Sơn đổi là châu Lang Chánh . Đầu đời Gia
Long cũng theo như thế. Năm Minh Mệnh 16 (1835) đem đất huyện Thọ Xuân lúc đó (sau khi đã tách 2 châu
Tàm Châu và Quan Da làm châu Quan Hoá) hợp vào châu này, lấy theo tên cũ là châu Lương Chánh .
Năm thứ 18 (1837) lại tách phần Thọ Xuân cũ (hai tổng Mậu Lộc và Quân Nhân sang châu Thường Xuân. Nay
là huyện Lang Chánh tỉnh Thanh Hoá.
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Núi sông:

-Núi Bầu Gió (một dãy liên tiếp nhau).

-Núi Bầu Dinh (một dãy liên tiếp nhau).

-Sông Âm Giang: trên từ phía tây châu hạt chảy xuống phía đông châu hạt, nhập vào sông Lương,
dài 150 dặm, rộng 5 trượng; nước thường sâu 6, 7 thước. Không có thuỷ triều lên xuống.

Danh thắng:

Không có.

Đường đi:

-Một đường nhỏ từ châu hạt đến phủ lỵ, đi khoảng 3 ngày, đường rộng 5 thước. Lại một đoạn từ phủ hạt
đến thành tỉnh, đi khoảng 1 ngày, đường rộng 5 thước.

-Một đường nhỏ từ xã Lương Sơn tổng Nhân Sơn đến đồn Bất Một tổng đó giáp giới huyện Sầm
Da, đi khoảng 4 ngày, đường rộng 5 thước.

-Một đường nhỏ từ tổng Thuận Chính đến đồn Hàn Lô tổng Tam Lô giáp huyện Sầm Da, đi khoảng
5 ngày, đường rộng 5 thước.

-Một đường nhỏ từ xã Trí Nang tổng Thiện Thổ đến đồn An Khương tổng Tòng Chính, đi khoảng 5
ngày, đường rộng 5 thước.

-Một đường nhỏ phía nam từ xã Nhân Trầm tổng Nhân Sơn lên phía bắc đến xã Tuy Tĩnh tổng Qui
Chính, đi khoảng 2 ngày, đường rộng 5 thước.

Thành trì đồn luỹ:

-Đồn Ban Chính: ở xã Ban Chính tổng Thuận Chính.

-Đồn Tự Lạc: ở xã Tự Lạc tổng Thuận Chính.

-Đồn Trung Lô: ở xã Trung Lô tổng Tam Lô.

-Đồn Hàm Lô ở xã Thượng Lô tổng Tam Lô.

-Đồn Bất Một ở xã Bất Một tổng Nhân Sơn.

-Đồn An Khương: ở xã An Khương tổng An Thọ.

-Đồn Ninh Lương: ở xã Ban Chính tổng Thuận Chính.

Văn từ:

Không có.

Miếu có tiếng: không có.

Số quân:

-Thổ binh: 650 người.

Số đinh: 778 người.

Ruộng đất:

-Ruộng đất tổng cộng: 271 mẫu 1 sào.

Thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 898 quan 3 mạch 50 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 173 hộc 19 thăng 5 vốc 5 nắm.
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Ba huyện ki mi:

Trình Cố, Man Duy, Sầm Da1

Mỗi huyện đặt 1 Tri huyện người địa phương và 1 Huyện thừa người địa phương.

Huyện trình Cố

Huyện Trình Cố2 phía đông giáp châu Quan Hóa phủ Quảng Hóa, phía tây giáp Mai Châu tỉnh
Hưng Hóa, phía nam giáp hai huyện Sâm Da, Man Duy; phía bắc giáp Mai Châu, Mộc Châu tỉnh
Hưng Hóa.

Đông tây cách nhau 5 ngày đường. Nam bắc cách nhau 3 ngày đường.

Huyện có 3 tổng, gồm 46 mường, bản:

1-Tổng Trình Cố, 27 mường, bản:
1.Mường Trình Cố 2.Mường Trình Hằng 3.Bản Chấp Xuân 4.Bản Chấp Hùm
5.Bản Suối Lộng 6.Bản Suối Ca 7.Bản Suối Son 8.Bản Tàng Lang
9.Bản Mường Đăng 10.Bản Suối Bão 11.Bản Suối Khỏe 12.Bản Suối Hoa3

13.Bản Suối Mòn 14.Bản Suối Ông 15.Bản Suối Bao 16.Bản Nà Phàm
17.Bản Hào Liên 18.Bản Ôn 19.Bản Bán 20.Bản Hiên
21.Bản Bang Thậm 22.Bản Viết 23.Bản Suối Hùng 24.Bản Hạt Xuân
25.Bản Hạt Đậu 26. Động Bản Thượng 27.Động Cẩm Nang

2-Tổng Chấp Yết, 13 mường, bản:
1.Mường Chấp Yết4 2.Bản Bang 3.Mường Vặn 4.Bản Bang Nha
5.Bản Bang Mạn 6.Bản Xóm 7.Bản Xu 8.Bản Phí
9.Bản Hiên Khôn 10.Bản Lũ 11.Bản Bang Hạ 12.Bản Đán
13.Bản Kiêm

3-Tổng Trình Phủ, 6 mường, bản:
1.Mường Trình Phủ 2.Bản Chấp Hào 3.Bản Đán Hào 4.Bản Đán Bộ
5.Bản Long 6.Bản Sự

Phong tục:

Trong hạt thuần là người Man Nùng, giọng nói líu lô, phải có người phiên dịch mới có thể hiểu
được. Họ gác gỗ làm nhà, quấn vải làm áo. Đàn ông con trai cày ruộng, đốn củi; đàn bà con gái dệt vải

                                                     
1Huyện Sầm Da : tức Sầm N−a (chữ Da âm cổ Hán-Việt đọc là N−a).
2Huyện Trình Cố : Trung tâm là mường Trình Cố, theo ĐNNTC, từ đầu đời Lê đã có quan hệ thần thuộc

với triều đình Đại Việt theo chế độ ki mi, nghĩa là chỉ ràng buộc lỏng lẻo. Đến đầu triều Nguyễn vẫn theo quy
chế ấy, nhưng có khi lại nhận nộp phú thuế giao dịch riêng với nước Vạn Tượng. Năm Minh Mệnh 8 (1827)
nước Vạn Tượng bị Xiêm chiếm, các tù trưởng địa phương lại xin nội thuộc Việt Nam. Minh Mệnh đổi đặt làm
7 huyện: Trình Cố, Man Xôi, Sầm N−a, Xa Hổ, Sầm Té, Mường Lan, Man Soạn, đặt thuộc phủ Trấn Biên
(Nghệ An). Năm sau (1828) tách 3 huyện Trình Cố, Sầm N−a, Man Xôi (đổi là Man Duy) lập thành phủ Trấn
Man, đặt thuộc vào Thanh Hoá. Các triều sau vẫn theo như thế. Đến đời Đồng Khánh bỏ tên phủ Trấn Man,
nhưng vẫn còn ghi 3 huyện ki mi Trình Cố, Man Duy, Sầm N−a. Đến năm 1893 theo hiệp ước Pháp-Xiêm, 3
huyện này thuộc lãnh thổ Hạ Lào. Nay thuộc nước CHDCND Lào.

3Bản Suối Hoa, trên bản đồ kèm theo, chữ Hoa viết theo kiểu kiêng huý.
4Mường Chấp Yết , ở chính văn chép sót bộ ngôn, thành ra Chấp Hạt , nhưng trên bản đồ kèm theo

viết đúng chữ Chấp Yết  (như tên tổng).
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thô, lụa vân. Khi đi đường thì họ gùi hàng sau lưng chứ không gánh. Đàn ông đàn bà đều xâu lỗ tai,
đeo các ống bạc, người nào cũng xăm vẽ các hoa văn ở tay chân. Trông dáng họ có vẻ khiếp nhược,
khi có công việc phải đến công nha thì mặt mũi ngô nghê như người không biết nói. Nếu bị đánh phạt,
sau khi về nhà tất phải soạn cỗ rượu cúng một lần để cầu khấn niệm chú, gọi là hô hồn, có như thế tinh
thần mới được thư thái dễ chịu. Khi có việc kiện tụng thì đến thưa hỏi Tri huyện, Huyện thừa. Mà Tri
huyện, Huyện thừa cũng không có công đường, lấy ngay nhà ở của mình làm lỵ sở. Việc không kể lớn
nhỏ đều phân xử bằng miệng. Người thưa kiện chẳng có đơn từ, mà quan xét xử cũng không có hồ sơ
văn án.Vì thế mà qua nhiều năm cũng không thấy một đơn từ kiện tụng nào đưa lên phủ lên tỉnh. Lại
tục chuộng ma quỷ, nhưng lại rất sùng tín đạo Phật. ở mường Hằng Sơn1 có chùa, trong chùa có sư;
người dân ai phạm tội gì chạy trốn vào chùa mà đã được sư chùa cho ở thì quan huyện cũng phải tha
cho. Sau nếu tái phạm, sư chùa từ chối không chứa nữa, quan huyện cũng theo đó mà trị tội. Tục gọi
nhà sư là Chu hô, gọi Tri huyện là Phì. Khi Phì trưởng chết thì gươm giáo khí giới đem nạp hết cho
Chu hô; đến khi con trai người ấy được lập lên nối chức thì sẽ lên chùa chuộc lại. Khi Chu hô chết,
tiền bạc trong chùa có bao nhiêu phải nạp hết cho Phì trưởng. Sau có người kế tục làm Chu hô thì sẽ
giao trả lại y nguyên số tiền. Mỗi năm đến kỳ tháng 2 thì Chu hô sau phải làm lễ cúng Chu hô trước.
Các nhà dân sở tại đều đem tiền bạc đến chùa để tặng, gọi là lễ Ngân chu. Hôm đó dân chúng lũ lượt
lên chùa xem lễ hội, có thi đốt pháo thăng thiên. Người nào có pháo lên cao thì vui mừng được sự tốt
lành, người nào pháo thấp thì chán nản. Lại hàng năm vào tháng 3, Phì trưởng cùng dân chúng trai gái
đều lên chùa nghe giảng kinh một đêm, đến sáng mới về. Tháng đó còn có lễ tắm gội Chu hô. Đàn ông
đàn bà đều múc nước sông đem lên chùa tắm gội cho Chu hô. Trong tháng ấy, đàn bà con gái hễ thấy
đàn ông con trai đi gần sông thì vốc nước té cho ướt hết quần áo, cho như thế mới là yêu quý nhau.

Sản vật:

Ruộng đất màu mỡ, lúa má tốt tươi. Ngô lúa khoai đậu thì các mường bản đều có. Sa nhân, sáp ong,
cánh kiến, vải thô, vải hoa, lụa vân (tục gọi là Phá quất) khá nhiều.

Khí hậu:

Châu hạt nhiều khí lam chướng nặng nề. Quanh năm mây mù âm u, đến cuối giờ Mão mới thấy mặt
trời, đến cuối giờ Thân đã âm u bóng tối. Ba tháng mùa xuân khí lạnh nhiều, khí ấm ít. Ba tháng mùa
hè gió nam thổi mạnh, nắng nóng. Ba tháng mùa thu gió mát, mưa lụt, thường có bão. Ba tháng mùa
đông gió bấc, lạnh rét, sương mù đầy trời, nhưng tạnh ráo, không mưa. Thuỷ triều không lên đến.

Sông núi:

Phần nhiều là núi đất, ít núi đá. Dân cư cũng ít mà núi sông thì nhiều. Địa hình cao dần, nhưng hơi

bằng phẳng. Thế núi cũng thấp dần mà không có đỉnh ngọn vọt cao. Núi liền mạch chạy dài, không có

tên gọi riêng.

Nguồn nước có nhiều khe nhỏ quanh co khúc khuỷu đổ vào, duy có một dòng đầu nguồn của sông
Mã, dài khoảng phải đi hết năm ngày, rộng trên dưới 10 trượng; sâu 3, 4 thước, có nơi sâu 8, 9 thước;
có nơi nước chảy rất xiết, thuyền bè rất khó đi qua.

Danh thắng: không có.

Đường đi:

-Một đường nhỏ từ đồn Quang Chiêm qua Nùng Tào Na Hoàn đến Mường Hằng, Trình Cố, Chấp

Xuân, Chấp Yết, Chấp Hào, men theo bờ sông mà đi, dài khoảng đi hết 5 ngày, đường rộng 5 thước.

Đường này có thể đi đến Ai Lao.

                                                     
1Mường Hằng Sơn, tức mường Trình Hằng tổng Trình Cố đã kê trên.
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-Một đường nhỏ từ Mường Đăng qua Suối Mòn, Trình Phố, đi theo khe nhỏ khoảng 3 ngày đường,
đường rộng 5 thước.

Thành trì đồn luỹ:

Đồn Quang Chiêm: ở đầu địa giới của châu hạt, tiếp giáp với châu Quan Hóa. Quan quân hiện đang

phòng giữ ở đấy.

Văn từ: Không có.

Miếu có tên: Không có.

Số quân: Năm nay vâng chuẩn cho chọn đặt Thổ binh ở huyện hạt 500 người; hiện còn đang đi
tuyển.

Số đinh: 1.215 người.

Thuế cả năm:

-Nộp bằng bạc: 243 lạng.

Huyện man duy

Huyện Man Duy1 đông giáp châu Quan Hoá, lại giáp liền với huyện Sầm Té tỉnh Nghệ An; phía tây
giáp hai huyện Sầm Da, Trình Cố, phía nam giáp huyện Sầm Da và giáp huyện Sầm Té tỉnh Nghệ An;
phía bắc giáp châu Quan Hoá.

Đông tây cách nhau 4 ngày đường. Nam bắc cách nhau 2 ngày đường.

Huyện có 6 mường, bản:
1.Bản Man Duy 2.Bản Trình Sáo 3.Bản Trình Mạn 4.Bản Mường Đới
5.Bản Mường Kháng 6.Bản Mường Chất

Phong tục:

Giống phong tục huyện Trình Cố.

Sản vật:

Giống sản vật huyện Trình Cố.

Sông núi:

Núi chạy dài liên tiếp với nhau, không có tên gọi riêng.

Sông phần nhiều là khe suối nhỏ chảy quanh co.

Danh thắng: không có.

Đường đi:

-Một đường nhỏ từ đồn Sơn Trà đến các bản Man Duy, Mường Son, Mường Đới, Mường Kháng,
men theo khe mà đi, hết khoảng 4 ngày, đường rộng 5 thước.

-Một đường nhỏ từ bản Man Duy đến các bản Chiềng Mạn, Mường Chất, men theo khe mà đi, hết
khoảng 4 ngày, đường rộng 5 thước.

                                                     
1Huyện Man Duy : Huyện Man Duy nguyên là đất mường Man Xôi thuộc châu Sơn Thôi; năm

Minh Mệnh 8 (1827) đổi đặt làm huyện thuộc phủ Trấn Biên (Nghệ An); năm Minh Mệnh 9 (1828) đổi làm
huyện Man Duy, đặt thuộc phủ Trấn Man (Thanh Hoá). Đời Đồng Khánh bỏ phủ Trấn Man, nhưng còn ghi
Man Duy là 1 trong 3 huyện ki mi. Sau hiệp ước Pháp-Xiêm 1893 đặt thuộc Hạ Lào. Nay thuộc lãnh thổ
CHDCND Lào.



Đồng khánh địa dư chí Tỉnh Thanh hóa

1155

Thành trì đồn luỹ:

-Đồn cũ Mường Môn: kiêm nhà ở của Huyện thừa huyện hạt.

-Đồn cũ Chiềng Mạn.

Văn từ: không có.

Miếu có tên: không có.

Số quân: Năm nay vâng chuẩn cho chọn đặt Thổ binh ở huyện hạt 250 người; hiện còn đang đi
tuyển.

Số đinh: 300 người.

Thuế cả năm:

-Nộp bằng bạc: 60 lạng.

Huyện Sầm N−a

Huyện Sầm N−a1 phía đông giáp huyện Sầm Té tỉnh Nghệ An, phía tây giáp huyện Man Soạn tỉnh
Nghệ An, phía nam giáp 2 huyện Sầm Té, Xa Hổ tỉnh Nghệ An; phía bắc giáp huyện Trình Cố.

Đông tây cách nhau 5 ngày đường. Nam bắc cách nhau 3 ngày đường.

Huyện có 8 mường bản (không đặt tổng):
1.Mường Sầm N−a 2.Bản Hu Xứng 3.Bản Xa Mâu 4.Mường Hàm
5.Bản Mường Nha 6.Bản Mường Liệt 7.Bản Hồ 8.Bản Mường Viện

Phong tục:

Giống như 2 huyện Man Duy và Trình Cố.

Sản vật:

Giống như 2 huyện Man Duy và Trình Cố.

Khí hậu:

Giống như 2 huyện Man Duy và Trình Cố.

Sông núi:

Núi chạy dài liên tiếp với nhau, không có tên gọi riêng.

Sông phần nhiều là khe suối nhỏ chảy quanh co.

Danh thắng: không có.

Đường đi:

-Một đường nhỏ từ Sầm N−a đi Mường Liệt, Mường Viện, Mường Nha, theo ven suối mà đi, hết
khoảng 5 ngày, đường rộng 5 thước.

-Một đường nhỏ từ Nùng Khang qua Xa Mâu, đến Mường Ngự, Mường Hồ, theo ven suối mà đi,
hết khoảng 5 ngày, đường rộng 5 thước.

Thành trì đồn luỹ:

Đồn cũ Mường Liệt.

                                                     
1Huyện Sầm N−a : Theo ĐNNTC, huyện Sầm N−a nguyên là đất châu Phàn Sầm N−a đời xưa (  âm

Hán Việt đọc là Da, nghĩa là cây dừa, cổ Hán Việt là N−a); năm Minh Mệnh 8 (1827) đổi đặt làm huyện, đặt
thuộc phủ Trấn Biên (Nghệ An); năm Minh Mệnh 9 (1828) đổi thuộc phủ Trấn Man (Thanh Hoá). Đời Đồng
Khánh bỏ phủ Trấn Man, nhưng còn ghi Sầm N−a là 1 trong 3 huyện ki mi. Sau hiệp ước Pháp-Xiêm 1893 đặt
thuộc Hạ Lào. Nay thuộc lãnh thổ CHDCND Lào.
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Văn từ: không có.

Miếu có tên: không có.

Số quân năm nay vâng được chọn đặt quân địa phương ở huyện đó là 300 tên. Hiện đang chọn để tổ

chức phiên chế.

Số đinh: 414 người.

Thuế bạc cả năm là 82 lạng 8 tiền.

Số quân: Năm nay vâng chuẩn cho chọn đặt Thổ binh huyện hạt 300 người; hiện còn đang đi
tuyển.

Số đinh: 414 người.

Thuế cả năm:
-Nộp bằng bạc: 82 lạng 8 tiền.

Các thuỷ cơ thuộc tỉnh Thanh Hoá

15 phường:
1-Phường Ngưỡng Võng 2-Phường Đồng Truyền 3-Phường Tứ Chiếng
4-Phường Giáp Nam 5-Phường Tam Lư Chương Đức 6-Phường Ngọc Xuyết
7-Phường Lam Vĩ 8-Phường Vĩnh Xuyên 9-Phường Xa Mã
10-Phường Lộc Châu 11-Phường Yên Trường Tứ Chiếng 12-Phường Trạch Lâm
13-Phường Lái Cao 14-Phường Yên Hà 15-Phường Nam Đường

Đinh số: 231 người.

Thuế cả năm:

-Nộp bằng tiền: 1.100 quan.

Các bang Quảng Đông

Đinh số: 14 người.

Thuế cả năm:

-Nộp bằng bạc: 28 lạng.

Các bang Triều Châu

Đinh số: 4 người.

Thuế cả năm:

-Nộp bằng bạc: 8 lạng.
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